Đề thi số 1
Kì thi tốt nghiệp phổ thông

Môn hóa học- không phân ban
1, Một muối tan vào nước tạo thành dung dịch có môi trường kiềm, muối đó là

A. Na2CO3                           B. MgCl2                 C. NaCl           D. KHSO4
2. Nước cứng là nước cos nhiều các ion

A. Na+ , K+                 B. HCO
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3. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

 A. Quặng manhetit.                       B. Quặng boxit.

C. Quặng đôlômit                           D. Quặng pirit.

4. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với mực nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Ba, K                     B. Ba, Fe, K

C. Be, Na, Ca                   D. Na, Fe, K

5. Anilin (C6H5NH2) và phenol ( C6H5​OH) đều có phản ứng với

A. Dung dịch NaCl                  B. Nước Br2

C. Dung dịch NaOH                D. Dung dịch HCl

6. Cặp chất không xảy ra phản ứng là





A. Dung dịch NaOH3 và dung dịch MgCl2
B. . Dung dịch NaOH và Al2O3 

C. K2O và H2O

D. Dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl

7. Thủy phân este X trong môi trường kiềm , thu được natri axetat và rượu etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5                            B.  C2H5COOCH3  

C. CH3COOC2H5                             D. CH3COOCH3  

8. Cho 10 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là  ( Cho H = 1, Fe = 56 , Cu = 64) 

A. 3,4 gam            B. 4,4 gam              C. 5,6 gam      D. 6,4 gam

9. Chất X có công thức phân tử C2H4O2, Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Chất X thuộc loại 

A. Rượu no da chức                  B. Axit no đơn chức.

C. Este no đơn chức                  D. Axit không no đơn chức

10. Thuốc thử dùng để phân biệt axit axetic và rượu etylic là

A. Quỳ tím                                           B.Dung dịch NaCl

C. Dung dịch NaNO3                           D. Kim loại Na

11. Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A.  Axit – bazơ                     B. Trao đổi

C. Trùng hợp                       D. Trùng ngưng

12. Đốt cháy hoàn toàn m gam rượu no đơn chức mạch hở, sau phản ứng thu được 13,2 gam CO2 và 8,1 gam nước. Công thức của rượu no đơn chức là ( Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. C2H5 OH                         B. C3H7OH 

C. C4H9OH                          D. CH3OH

13. Cho phản ứng 

aFe + b HNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + e H2O

Các hệ số a,b ,c ,e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng

A. 4               B. 3             C. 6                   D. 5

14. Một chất tác dụng với dung dịch natri phenoiat tạo thành phenol. Chất đó là 

A. C2H5OH                                    B. Na2CO3. 

C. CO2                                             D. NaCl

15. Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính chất oxi hóa là 

A. Fe(OH)2 , FeO                        B. FeO , Fe2O3
C.  Fe(NO3)2 ,  FeCl3                           D. Fe2O3 ,  Fe(SO4)3
16. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất 

A. Bị khử                             B. Bị oxi hóa 

C. Nhận proton                     D. Cho proton.

17. Cho dung dịch Ca( OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. Kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần

B. Bọt khí và kết tủa trắng

C. Kết tủa trắng xuất hiện 

D. Bọt khí bay ra

18. Trung hòa 0,6 gam một axit cacbonxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là (Cho H = 1, C = 2 , O = 16)

A.  C2H5COOH                                  B. CH2 =  CHCOOH  

C. CH3COOH                                     D.CHCOOH   

19. Dãy các chất Hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. NaOH, Al(OH)3 , Mg(OH)2                      B. NaOH, Mg(OH)2 , Al(OH)3  

C.   , Mg(OH)2 , Al(OH)3 , NaOH                 D.   , Mg(OH)2 ,NaOH, Al(OH)3    

20. Hấp thụ hoàn toàn 4,4 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối thu được trong dung dịch X là 

(Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32)

A. 18,9 gam                              B. 23,0 gam

C. 20,8 gam                              D. 25,2 gam

21. Hòa tan 5,4 gam Al bằng lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư) . Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hiđro (ở đktc) . Giá trị của V là  (Cho H = 1, Al = 17) 

A. 4,48 lit                          B. 3,36 lit

C. 2,24 lit                          D. 6,72 lit 

22. Chất khoongphnar ứng với NaOH là 

A. Rượu etylic                      B. Axitclohiđric

C. Phenol                              D. Axit axetic

23. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. Tinh bột                               B. Saccarozơ

C. Xenlulozơ                             D. Protit

24. Công thức cấu tạo của glixerin là

A. HOCH2CHOHCH2OH                     B.HOCH2CH2OH

C. HOCH2CHOHCH3                           D. HOCH2CH2CH2OH

25. Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

A. Phenol lỏng                        B. Dầu hỏa

C. Nước                                  D. Rượu etylic

26. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. 360 gam                                  B. 270 gam

C. 250 gam                                  D. 300 gam

28. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 5               B. 4                    C. 3                D.2

27. Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

A. 7,65 gam             B.0,85 gam                 C. 8,10 gam                    D. 8,15 gam

28. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 5                   B.4                          C. 3                                    D. 2

29. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu biển ( phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại 

A. Sn                B. Zn                 C. Cu                     D. Pb

30. Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6 là

A. Na+           B. Li+                 C. Rb+                    D. K+
31. Dãy gốm các phân tử được theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là

A. Fe, Mg, Al                                   B. Al, Mg, Fe

C. Fe, Al, Mg                                    D. Mg, Fe, Al

32. Cho các phản ứng:

H2N – CH2 COOH + HCl → H3N+- CH2 – COOHCl-
H2N – CH2 -COOH + NaOH → H2N - CH2 – COONa + H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic

A. Chỉ có tính bazơ                                            B. Chỉ có tính axit

C. Có tính oxi hóa và tính khử                           D. Có tính chất lưỡng tính

33. Axit no, đơn chức, mạch hở có công thức là 

A. CnH2n-1COOH   (n ≥ 2)                        B. CnH2n+1COOH  (n ≥0)                   

C. CnH2n(COOH)2  (n ≥ 0)                       D. CnH2n-3(COOH)​​2  (n ≥ 2)  

34. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A. Tơ tằm                B. Tơ capron              C. Tơ nilon - 6,6            D. Tơ visco

35. Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. Al(OH)3                 B. NaHCO3             C. Al2O3                    D. AlCl3
36. Cho 0,9 gam một dung dịch kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) . Kim loại kiềm là ( Cho Li = 1, Na = 23, K = 39, Rb = 85)

A. Na                     B. K                 C. Rb                     D. Li

37. Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là 

A. R2O3             B. R2O              C. RO                   D. RO2
38. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. 2                 B. 3               C. 1                    D. 4

39. Chất phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là

A. Rượu etylic                             B. Axit xetic

C. Anđehit axetic                         D. Glixerin

40.  Saccalozơ và glucozơ đều có 

A. Phản ứng với dung dịch NaCl

B. Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam

C. Phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng

D. Phản ứng thủy phân trong môi trừng axit

Đề số 2  Năm 2007
1. Các cặp chất không gây ra phản ứng là

A. K2O và H2O

B. Dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2
C. Dung dịch NaOH và Al2O3
D. Na và dung dịch KCl

2. Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là

A.Tơ capron                                   B.Tơ nilon – 6,6

C.Tơ visco                                      D.Tơ tằm

3. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (ở đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là (Cho H = 1, O = 16, Na = 23, S = 32)

A. 20,8 gam                                   B. 23,0 gam

C. 25,2 gam                                   D. 18,9 gam

4. Khi len men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng acol etylic thu được là ( Cho H = 1, O = 16, C = 12)

A. 92 gam                   B. 184 gam

C. 138 gam                 D. 276 gam

5. Nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là

A. quặng pirit                             B. quặng boxit

C. quặng đôlômit                        D. quặng manhetit

6. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hóa và tính khử                      B. tính bazơ

C. tính oxi hóa                                         D. tính khử

7. . Cho 10 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là  ( Cho H = 1, Fe = 56 , Cu = 64) 

      A. 4,4 gam            B. 5,6 gam              C. 3,4 gam      D. 6,4 gam

8. Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trë, ở catot thu được

A. NaOH                               B. Na

C. Cl2                                    D. HCl

9. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta gắn vào vỏ tàu ( phần ngâm dưới nước) , những tấm kim loại 

A. Ag            B. Cu                 C. Pb                  D. Zn

10. Chất rắn không màu , dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

A. C6H5NH2                                   B.H2NCH2COOH

C. CH3NH2                                     D. C2H5OH

11. Chất làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

A. C2H5OH
                            B. NaCl

C. C6H5NH2


    D. CH3NH2 


12. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. 360 gam                                  B. 270 gam

      C. 300 gam                                  D. 250 gam

13. Số đồng phân amin bậc một tương ứng với công thức phân tử C3H9N là

A. 2                       B. 5                            C. 3                            D. 4

14. Cho phản ứng :

aFe + b HNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + e H2O

Các hệ số a,b ,c ,e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng

A. 6               B. 4             C. 5                   D. 3

15. . Cho các phản ứng:

H2N – CH2 COOH + HCl → H3N+- CH2 – COOHCl-
H2N – CH2 -COOH + NaOH → H2N - CH2 – COONa + H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amimoaxetic

A. . Có tính chất lưỡng tính                                       B.  Chỉ có tính bazơ                                                                                 

C. Có tính oxi hóa và tính khử                                   D. Chỉ có tính axit

16. Trung hòa 0,6 gam một axit cacbonxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là (Cho H = 1, C = 2 , O = 16)

A.  C2H5COOH                                  B.  HCOOH

C. CH2 =  CHCOOH                          D.  CH3COOH  

17. Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính chất oxi hóa là

A.  Fe(NO3)2 ,  FeCl3                           B. Fe(OH)2 , FeO                        

C.   Fe2O3 ,  Fe(SO4)3                  D. FeO, Fe2O3
18. Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch


A. Na2CO3                              B. NaOH

            C. HCl                                     D. NaCl

19. Khi điều chế kim loại các ion  kim loại đóng vai trò là chất 

A. nhận proton                           B. bị khử

C. khử                                        D. cho proton

20. Oxi hóa dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là

A. CaO                                   B. Na2O

D. K2O                                    D. CuO

21. Số đồng phân đipeptit tạo thành glyxin và alanin là

A. 2                     B. 3                        C. 4                                 D.1

22. Polivinyl clorua (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trao đổi                                         B. oxi hóa – khử

C. trùng hợp                                     D. trùng ngưng

23. Cho dung dịch Ca( OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. Kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần

B. Bọt khí bay ra

C. Bọt khí và kết tủa trắng

D. Kết tủa trắng xuất hiện 

24. Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường, tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

A. Na, Fe, K                     B. Na, Cr, K

C Na, Ba, K                      D. Be, Na, Ca

25. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

A. saccarozơ                                    B. protein

C. xenlulozơ                                    D. tinh bột

26. Chất không có tính chất lưỡng tính là

A. Al2O3                           B. NaHCO3
C. AlCl3                            D. Al(OH)3

27. Cho 4,5 gam C2H5NH2 tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, Cl = 35,5) 

A. 0,85 gam             B. 8,15 gam          C. 7,65 gam           D. 8,10 gam

28. Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

A.  H2NCH2COOH                                                  B.  C2H5COOH                                  

C. CH3COOH                                                           D. CH2 = CHCOOH

29. Dãy các chất Hiđroxit được xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. NaOH, Al(OH)3 , Mg(OH)2                      B. Mg(OH)2 , Al(OH)3 , NaOH,

C. Mg(OH)2 ,NaOH, Al(OH)3                        D.NaOH, Mg(OH)2 , Al(OH)3
30. Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng

A. với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm , tạo kết tủa đỏ gạch 

B. với dung dịch NaCl

C. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường , tạo thành dung dịch màu  xanh lam

D. thủy phân trong môi trường axit 

31. Dãy gồm các kim loại được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là

A. Fe, Al, Mg            B. Fe, Mg, Al                 C. Mg, Fe, Al             D. Al, Mg, Fe

32. . Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong

A.Dầu hỏa                 B. Phenol lỏng                   

C. Nước                    D. ancol etylic

33. Nước cứng là nước chứa nhiều các ion

A  HCO
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, Cl-               D. Ca2+, Mg2+         

34. Công thức chung của các kim loại nhóm IIA là

A. R2O               B. RO2                    C. RO                           D. R2O3
35. Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa Zn – Cu:

           Cu2+   +     Zn    →    Cu   +   Zn2+
Trong pin đó

A. Zn là cực âm                      B. Zn là cực dương       

C. Cu là cực âm                      D. Cu2+ bị oxi hóa

36. Khối lượng K2Cr2O7 cần dùng để oxi hóa hết 0,6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là ( Cho O = 16, K = 39,  Cr = 52) 

A. 29,4 gam             B. 29,6 gam                       C. 59,2 gam            D. 24,9 gam

37. Oxit lưỡng tính là 

A. MgO                   B. CaO                   C. Cr2O3                D. CrO

38.   Vàng là kim loại quý hiếm tuy nhiên vàng bị hòa tan trong dung dịch 

A. NaOH           B. NaCN              C. HNO3 đặc,nóng               D. H2SO4 đặc, nóng

39. Trung hòa 100 ml dung dịch KOH 1M  cần dùng V ml dung dịch HCL 1M . Giá trị của V là 

A. 400 ml                  B. 200 ml             C. 300 ml              D. 100 ml

40. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ

A. màu vàng sang màu da cam                      B. không màu sang màu da cam

C. không màu sang màu vàng                        D. màu da cam sang màu vàng

41. Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm

A. C17H35COONa và glixerol                         B. C15H31COOH và glixerol  

C. C17H35COOH và glixerol  


D. C15H31COOH và etanol  

42. Chất hòa tan CaCO3 là

A. C2H5OH

B. CH3CHO

C. CH3COOH                D. C6H5OH

43. Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là

A. dung dịch NaNO3                          B. quỳ tím

C. dung dịch NaCl                              D. phenolphtalein

44. Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là

A. CnH2nO2    (n ≥ 1)                    B. CnH2nO         (n ≥ 1)

C.CnH2n-2O   (n ≥ 3)                      D. CnH2n+2O      (n ≥ 1)

45. Cho 0,94 gam phenol tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M.. Giá trị của V là ( Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. 30 ml                    B. 40 ml                     C. 20 ml                   D. 10 ml

46. Dãy gồm hai chất đều tác dụng được với NaOH là

A. CH3COOH, C6H5NH2                       B. CH3COOH, C6H5CH2OH                      

C. CH3COOH, C6H5OH                         D. CH3COOH, C2H5OH 

47. Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol CH2 = CHCOOH và 0,1 mol CH3CHO

Thể tích H2 (ở đktc) để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp X là

A. 8,96 lit   

B./ 4,48 lit                   C. 2,24 lit                 D. 6,72 lit

                                       Đề số 3      Đề thi cao đẳng
1. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH) bằng một lượng dung dịch vừa đủ H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là ( Cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65) 

A. Cu                      B. Zn

C. Fe


D. Mg

2. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, propan bằng oxi không khí ( trong không khí oxi chiếm 20% thể tích) , thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước . Thể tích không khí (ở  đktc)  nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên là ( Cho H = 1, C = 12, O = 16) 

A. 70,0 lit                        B. 78,4 lit                      C. 84,0 lit                    D. 56,0 lit

3. SO2 luôn  thể hiện tính khử trong các phản ứng với

A. H2S, O2, nước Br2                                    B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2              D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4
4. Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành Fe2+ có thể dùng một lượng dư

A. kim loại Mg                               B. kim loại Cu

C. kim loại Ba                                 D. kim loại Ag

5. Trong số các dung dịch : Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa. Những dung dịch cóa ph > 7 là 

A. Na2CO3, C6H5ONa,CH3COONa


B Na2CO3 , NH4Cl, KCl

C. KCl
, C6H5ONa,CH3COONa                                 D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4
6. Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã dùng là ( Cho H= 1, O = 16,C = 12, Cl = 35,5, K = 39)

A. 0,75M               B. 1M

C. 0,25M                   D. 0,5 M

7. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau : Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là

A.4

B. 1

C. 2

   D. 3

8. Thứ tự một số cặp chất oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau:

          Fe2+ /Fe;  Cu2+ /Cu;   Fe3+ /Fe2+
Các cặp không phản ứng với nhau là

A. Fe và dung dịch CuCl2                                  B. Fe và dung dịch FeCl3
C. dung dịch FeCl2 và dung dịch Cul2                  D. Cu và dung dịch FeCl3
9. Phản ứng hóa học  xảy ra trong trường hợp nào  dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A Al tác dụng với axit Fe3O4  nung nóng

B. Al tác dụng với axit  CuO nung nóng 

C. Al tác dụng với axit Fe2O3 nung nóng

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng

10. Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất , vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng  40,449% ; 7,865%  và 15,73% ; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một khối lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đung nóng) thu được 4,85 gam muối khan.

Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. CH2 = CHCOONH4                         B. H2NCOO – CH2CH3
C. H2NCH2COO – CH3                         D. H2NC2H4COOH

11. Cho các chất sau : phenol, etanol, axit axetic, natriphenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng với nhau là

A. 4                  B. 3                     C. 2                           D. 1

12. Cho sơ đồ chuyển hóa:  Glucozơ → X → Y →  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

A. CH3CH2OH và CH2 = CH2                           B. CH3CHO và CH3CH2OH

C. CH3CH2OH và. CH3CHO                             D. CH3CH(OH) và CH3CHO

13. Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NOH (dư) , khuất kỹ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử ác phản ứng xẩy ra hoàn toàn . Phần không tan Z gồm.

A. MgO, Fe, Cu                    B. Mg, Fe, Cu                 

C. MgO, fe3O4                       D. Mg, Al, Fe, Cu

14. Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ số mol tương ứng là 3: 4. THể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở đktc) . Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O3                 B. C3H4O                C. C3H8O2                 D. C3H8O

15. Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ . Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)

A. CH2 = CH – COOH                   B. CH3COOH

C. HC ≡ C – COOH                       D. CH3CH2 – COOH

16. Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 9) . Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự

A. M < X < Y < R                       B. R < M < X < Y

C. Y < M < X < R                       D. M < X < R < Y

17. Trong công nghiệp, natri hidddroxxit được sản xuất bawnmgf phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực

B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực

D. điện phân NaCl nóng chảy

18. Cho một mẫu hợp kim Na – Ba tác dụng với nước ( dư), thu được dung dich X và 3,36 lít H2 (ở đktc) . Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần đùn để trung hòa dung dịch X là.

A. 150 ml                 B. 75 ml                  C. 60 ml                     D. 30 ml

19. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam X chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít khí CO2(ở đktc) và 3,6 gam nước . Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NOH vừa đủ đến khi phản ứng hàn toàn, thu được 4,8 gam muối axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên X là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. etyl propionat                           B. metyl propionat

C. isopropyl axetat                        D. etyl axetat

20. Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch đã glucozơ đã dùng là  ( Cho H= 1, O = 16, C = 12, A  = 108) 

A. 0,75M               B. 1M

C. 0,25M                   D. 0,5 M

21. Thêm m gam kaki vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1 M và NaOH 0,1 M thu dược dung dịch X.Cho từ rừ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Ag2(SO4)3 0,1 M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết quả Y lớn nhất thì giá trị của m là  (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108)

A. 0,20 M                     B. 0,10 M                         C. 0,1 M                        D. 0,2 M

22. Polivyl axetat ( hoặc poli( vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. C2H5COO – CH – CH2                            B. CH2 = CH – COO – C2H5
C. CH3-COO – CH = CH2                            D. CH2 = CH – COO – CH3
23. Để khử ion Cu2+ trong dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

A. Fe                      B. Na                     C. K                      D. Ba

24. Tong tự nhiên, nguyên tố có hai đồng vị là 
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Cu và 
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Cu. Nguyên tử khối trung bình của đồng la 63,54> Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là 
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Cu là

A. 27 %                 B. 50%                    C. 54%                     D. 73%

25. Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đụng bột niken nung nóng thu được khi Y. Dẫn Y vào lượng dư Y AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước . Giá trị của V bằng  (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Br = 80, Ag = 108)

A. 11,2                     B. 13,44                     C. 5,60                      D. 8,96

26. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn)  đẻ làm khô các chất khí

A. NH3, SO2, CO, Cl2


            B.  N2, NO2, CO2, CH4, H2
C. . NH3, O2, . N2, CH4, H2


D. N2, Cl2, O2, CO2, H2
27. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 1,334 lít hiđro (đktc) và dung dịch chứa m gam muối ( Cho H = 1, O = 16, Mg = 24, S = 32, Zn = 65)

A. 9,52                          B. 10,27                     C. 8,98                 D. 7,25

28. Cho chất X tác dungjvowis lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn và thu được chát rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dung với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch  NH3, thu dược chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được Y. Chất X có thể là

A. HCOOCH = CH2                               B. CH3COOCH = CH2
C. HCOOCH3                                         D. CH3COOCH = CH – CH3
29. Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thưc phân tử C4H8O2, đều tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 5                    B. 3                      C. 6                             D. 4

30. Este không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hóa tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. 2                      B. 5                 C. 3                       D. = 7

31. Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+ , 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO
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. Tổng số lượng các muối tan có trong dung dịch là ,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,03 và 0,02                         B. 0,05 và 0,01

B. 0,01 và 0,03                         D. 0,02 và 0,05

32. Hợp chất hữu cơ X ( phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7​H8O2, tác dụng với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1: 1. Công thức cấu cấu tạo thu gọn X là 

A. C6H5CH(OH)2                               B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2                              D. CH3OC6H4OH

33. Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X ; cho hợp kim M tác dụng với HCl dược muối Y. Nếu cho kim loại M tác dụng với muối X ta cũng được muối . Kim loại muối có thể là 

A. Mg                        B. Zn                C. Al                    D. Fe NaClO

34. Cho 2,9gam một eđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 ( hoặcAg2O) trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ag = 108) 

A. HCHO                                    C. CH2 = CH – CHO

C. OHC – CHO                          D. CH3CHO

35. Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac

               N2(k) + 3H2(k)
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Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận

A. tăng lên 8 lần                                         B. giảm đi 2 lần

C. tăng lên 6 lần                                         D. tăng lên 2 lần

36. Cho sơ đồ phản ứng : NaCl 
[image: image10.wmf]→ (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3
  X và Y có thể là 

A. NaOH và NaClO
B. Na2CO3 NaClO

C. . NaClO3 và Na2CO3                  D. NaOH và Na2CO3
37. Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là (Cho  H = 1, C = 12, N = 14)

A. C3H5N                   B. C2H7N                       C. CH5N                  D. C3H7N

38. Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là

A. NH3 và HCl             B. H2S và Cl2                C. Cl2 và O2               D. HI và O3
39. Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 ( trong điều kiện chiếu sáng)  chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau . Tên X là ( Cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) 

A. 2-metylpropan                     B. 2,3-đimetylbutan.

C. butan                                    D. 3-metylpentan

40. Cho hỗn hợp 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước(có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm 2 rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hopwj Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó có nồng độ NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, thể tích dung dịch thay đổi không dáng kể)

A. C2H5OH  và  C3H7OH
                       B.C3H7OH  và  C4H9OH

C.C2H5OH  và  C4H9OH                        D. C4H9OH  và  C5H11OH

41. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc là xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng , thu được 11 gam este. Hiệu suất este hóa là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. 55%                             B. 50%              C. 62,5%             D. 75%

42. Hòa tan hoàn toàn hỗn hopwj X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa và đủ dung dịch HCl 20%,thu được dung dịch Y là 15,76%.Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là ( Cho H = 1, C = 12, O =Mg = 24, Cl = 35,5, Fe = 56)

A. 24,24%                    B. 11,79%                     C. 28,21%                  D. 15,76%

43. Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2,no, dơn chức,mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%. (Cho H = 1,C =12, O =16)

A. 2                   B. 3                    C. 4                        D. 5

44. Chỉ dung Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau:

A. glucozơ, matozơ, glixerin(glixerol), anđehit axetic

B. lòng trắng trứng,glucozơ, fructozơ,  glixerin(glixerol),

C. saccarozơ,  glixerin(glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic

D. glucozơ, lòng trắng trứng,   glixerin(glixerol), rượu (ancol) etylic

45. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: 

COCH2 – CH2OH (X); HOCH2 – CH2 - CH2OH (Y);

COCH2 – CHOH – CH2OH (Z) ; CH3 – CH​2 – O – CH2 – CH3(R) (R)

CH3 – CHOH – CH2OH (T)

Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là

A. X, Y, R, T                  B. X, Z. T                  C. Z, R, T                        D. X, Y, Z, T

46. Cho 4,48 lít khí CO( ở đktc) từ từ đi qua ống nung nóng đụng 8 gam một lít oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn . Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro là 20. Công thức của oxit và phần trăm thể tích khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là

A.FeO; 75%               B. Fe2O3; 75%            C. Fe2O3; 65%             D. Fe3O4; 75%   

47. Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất . Oxi hóa hoàn oàn một lượng chất X, thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam H2O. Có bao nhiêu công thức phù hợp với X.

A. 5                      B. 4
C. 3   


D. 2

48. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4, đặc nóng đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn , thu được dung dịch Y và 1 phần Fe không tan . Chất tan có trong dung dịch Y là

A.MgSO4  và FeSO4                           B. MgSO4  

C..MgSO4  và Fe2(SO4)3                     D. MgSO4 ,    Fe2(SO4)3 và FeSO4
49. Polime dùng để chế tạo thủy phân hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp                                                                  

A. CH2 = C(CH3)COOCH3
                                  B. CH2 = CHCOOCH3
C. C6H5 = CH2                                                     D. CH3OOCH = CH2
50. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo

A. Tơ tằm và tơ enang                                B. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron

C. Tơ visco và tơ nilon – 6,6                        D. Tơ visco và tơ axetat

51. Cho các ion kim loại Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+, Thứ tự tính oxi  hóa giảm dần là 

A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+
B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+

C.  Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+
D. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+
52. Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ

A. Xiclopropan
B. Propan-1-ol
C. Propan-2-ol
D. Cumen.

53. Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al3O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al. Thành phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là  ( Cho hiệu suất của các phản ứng là 100%; O = 16; Al = 27; Cr = 52; Fe = 56)

A. 50,67%                                                            B. 20,33%

C. 66,67%                                                             D. 36,71%

 54. Để trung hòa lượng  axit tự do có trong 14gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là ( Chon H = 1, O = 16, K = 39) 

A. 4.8.                                                                   B. 7,2

C. 6.0                                                                    D. 5.5 

55.Cho hợp chất trong dãy chất nào đều có tính lưỡng tính?

A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2.

B.Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.

C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2.

D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

56. Tỉ lệ số người chết vì bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là. 

A. Aspirin                                                        B.Moocphin

C. Nicotin                                                         D. cafein

ĐỀ SỐ 4

1.Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là chất dẫn xuất của bezen) đều tác dụng được với dung dịch NAOH là.

A. 4                                                                 B.3

C.1                                                                  D.2

2. Để thu được Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt:

A. Dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng.

B.Dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCL (dư), rồi nung nóng.

C.Dùng khí CO ở nhiệt độ cao,dung dịch HCL(dư)

D.Dùng H2 ở nhiệt độ cao,dung dịch NaOH (dư)

3. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là.

A. Chất xúc tác                                                B. Chất khử

C. Chất oxi hóa                                                D. Môi trường 

4.Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol (rượu) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (rượu) benzylic, p- crezol. Trong các chất này, số chất tác dụng với NaOH là.

A. 5                                                             B.4

C.3                                                              D.6

5. Thực hiện hai thí nghiệm:

1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO Cho 3,84 gam 2) 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4  0,5 M thoát ra V2 lít NO

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, có thể tích khi đo ở cùng điều kiện . Quan hệ giữa V1 và V2 là ( Cho Cu = 64)

A. V2 = 1,5V1                                                                       B. V2 = 2V1
     C .  V2 = 2,5V1                                                                       D. V2 = V1
6. Để trung hòa 6,72 gam  một axitcacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. C2H5COOH                                               B.  HCOOH

C. C3H7COOH                                               D. CH3COOH

7. Nung 13,4 gam 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được  sau phản ứng là ( Cho H  = 1, C = 12, O  = 16, Na = 23) 
A.4,2 gam                                                     B.5,8 gam

C.6,3 gam                                                     D.6,5 gam

8. Phát biểu không đúng là 

A. Dung dịch fructozơ hòa tan được Cu(OH)2.

B.Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi đun nóng cho kết tủa Cu2O.

C. Thủy phân (xúc tác H+, t+ ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit.

D. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, t+)  có thể tham gia phan ứng tráng gương. 

9. Cho các phản ứng xảy ra sau đây.

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2   → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCL → MnCl2 + H2↑

Dãy các ion sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là.

A. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.                               B. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

C. Mn2+, H2+, Ag+, Fe3+.                              D. Mn2+ , H+, Fe, Ag+
10.  Khi đốt 0,1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2 gam. Biết răng, 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho C = 12, O = 16)

A. C2H5C6H4OH                                                      B. C6H4(OH)2
C. HOC6H4CH2OH                                                  D. HOCH2C6H4COOH

  11. Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là.

A. Dung dịch phenolphtalein                                    B. Nước brom

C. Giấy quỳ tím                                                         D.Dung dịch NaOH.

12. Trong các dung dịch : HNO3, NaCL, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3) là.

A.. HNO3, NaCL, Na2SO4
B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4,  Na2SO4.

C. NaCL, Na2SO4, Ca(OH)2
D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4,  Na2SO4, Mg(NO3)2.

13. Một trong những điểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là.

A. Protit luôn chứa chất hidroxyl.

B. Protit luôn là chất hữu cơ no.

C. Protit luôn chứa nitơ.

D. Protit có khối lượng phân tử lớn hơn.

14. Hai este đơn chức X và Y là đồng phân với nhau. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0,7gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là ( Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)

A. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3 

B. C2H5COOCH3 và  HCOOCH(CH​3)2
C. HCOOCH2CH2CH3 và  CH3COOC2H5.

D. HCOOC2H5  và  CH3COOCH3
15. Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là.

A. Metyl amin, amoniac, natri axetat.

B. Amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit.

C. Anilin, metyl amin, amoniac.

D. Anilin, amoniac, natri hiđroxit.

16. Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì.

A. Tính kim loại tăng dần, độ âm điện giảm dần.

B. Độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. Tính kim loại tăng dần,bán kính nguyên tử giảm dần.

D. Tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

17. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3, số phản ứng xảy ra là.

A. 4                                                 B. 3

C. 2
D. 4

18. Cho 1,67 gam hỗn hợp hai kim loại ở hai chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCL(dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là ( Cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)

A. Mg và Ca.                                                B. Ca và Sr.

C. Be và Mg.                                                D. Sn và Ba.

19. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna – S la: 

A. CH2 = CH – CH = CH2 , lưu huỳnh.

B. CH2 = CH – CH = CH2 , C6H5CH = CH2
C. CH2 = C(CH)3 – CH = CH2 , C6H5CH = CH2
D. CH2 = CH – CH = CH2 , CH3 – CH = CH​2.

20. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), ete của aminoaxit (T). Dãy gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch HCL là.

 A. X, Y, Z, T.                                                        B. X, Y, Z .

 C. X, Y, T.
                       D. X, Y, Z .

21. Trong một bình kín chứa hơi chất  hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa vè nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là.

A. C3H6O2.                                                           B. C2H4O2.

C. C4H8O2.
                    D. CH2O2.

22. Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư.

Chất tan đó là .

A. HNO3.                                                        B. Fe(NO3)2
C. Cu(NO3)2.                                                    D. Fe(NO3)3
23.  X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là (Cho C = 12, O = 16)

A. C3H5(OH)3.                                                        B. C3H7OH

C. C3H6(OH)2                                                         D. C3H4(OH)2
24. Cho 13,44 lít khí Clo (ở đktc) đi qua 2,5 lít dung dịch KOH ở 100oC. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,25 gam KCL. Dung dịch KOH trên có nồng độ là (Cho Cl = 35,5, K = 39)

A. 0,2 M                                                                 B. 0,4 M

C. 0,48 M                                                                D. 0,24 M

25. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, vừa đủ V lít O2 (ở đktc) , thu dduwochj 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là 

A. 6,72                  B. 4,48                        C. 8,96                       D. 11,2

26. Cho các chất :axit propionic (X), axitaxetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T).Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là 

A. T, Z, Y, X                     B. Z, T, Y ,X               C. T, X, Y ,Z                D. Y, T, X, Z

27. Cho glixerol (glixerin) phản ứng hỗn hợp với axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH. Số loại trieste được tạo ra tối đa là 

A. 5                  B. 4              C. 2                   D. 6

28. Trong phồng tgis nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

A. NH3 và O2           
B. NaNO2 và H2SO4 đặc

C. NaNO3 và H2SO4 đặc                   D.  NaNO3 và HCl

· 29. Điện phân dung dịch chứa a mol CuO4 và b mol NaCL ( với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là (biết ion SO4
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 không bị điện phân trong dung dịch )

A. 2b  =  a                       B. b < 2a                      C. b = 2a              D. b > 2a

30. Các đồng phân ứng với công thức ứng với công thức phân tử C8​H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử là

A. 1                B. 4                C. 2                     D. 3

31. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. giấy quỳ tím              B. Al                   C. BaCO3                D. Zn

32. Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + b) . Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit

A. không no có hai nối đôi, đơn chức

B. không no có một nối đôi , đơn chức

C. no, đơn chức

D. no, hai chức

33. Cho m gam ancol ( rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư) , nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn , khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hoi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. 0,64                     B. 0,92                       C. 0,32                   D. 0,46

34.  Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4, đặc nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất) . Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được (Vho Fe = 56) 

A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4
B. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4 

C. 0,12 mol FeSO4
D. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư

35. Có 4 dung dịch riêng biệt : HCl, CuCl2, FeCl3, HCl có lẫn CuCl2.Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là

A. 0               B. 1              C. 3                   D. 2

36. Trong hợp chất ion XY( X là kim loại , Y là phi kim) , số electron của cation bằng số electron của anilon và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là

A. MgO            B. LiF                  C. AlN                      D. NaF

37. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ

A. nhường 13 electron                                         B.  nhận 12 electron

C. nhận 13 electron                                              D.  nhường 12 electron

38. Trộn 100 ml dung dịch ( gồm Ba(OH)2 0,1 M và NaOH 0,1 M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) , thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là 

A. 7                         B. 1                         C. 6                                D. 2

39. Nung m gam bột sắt oxi, thui được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO ( là sản phẩm khử duy nhất ). Giá trị của m là ( Cho O = 16, Fe = 56)

A. 2,62                       B. 2,32                       C. 2,52                           D. 2,22

40. Xenlulozơ trinitrat dược điều chế từ  xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc nóng . Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric ( hiệu suất phản ứng đạt trên 90%). Giá trị của m là ( Cho H = 1, C = 12, O = 16, N =14)

A. 30 kg                   B. 21 kg                 C. 42 kg                     D. 10 kg

41. X là 1 este no đơn chức , có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là ( Cho H = 1, C = 12, O = 16, N a = 23)

A. HCOOCH(CH3)2​                                          B. C2H5COOCH3
C. CH3COOC2H5                                 D. HCOOCH2CH2CH3
42. Hỗn hợp chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư) ,đun nóng,dung dịch thu dược chứa

A. NaCl, NaOH, BaCl2                      B. NaCl

C. NaCl, NaOH,                                 D. NaCl, NaOHCO3, BaCl2
43. Hỗn hợp X Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì thu được 1,75 V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là ( biết thể tích khí đo ở cùng điều kiện, Cho Na = 23, Al = 27) 

A. 29,78%                      B. 39,87%                         C. 49,87%                      D. 77,31%

44. Cho 200 gam ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là ( Cho H = 1, O = 16, Al =27)

A. 2                   B. 2,4                         C. 1,2                   D. 1,8

45. Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là ( Cho H= 1 , C = 12, O =16)

A. C2H3CHO            B. CH3CHO               C. C2H5CHO              D. HCHO

46. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau kết thúc phản ứng , lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là (Cho Fe = 56. Cu = 64, Zn = 65)

A. 12,67%                    B. 85,30%                  C. 90,27%                   D. 82,20%

47. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit) , thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y . Từ X điều chế trực tiếp ra Y .Vậy chất X là

A. axit fomic                         B. ety axetat                 C. rượu metylic                  D. rượu etylic

48. Cho 4 phản ứng: 

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
(2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2HO2
(3) BaCl2 + Na2​CO3 → BaCO3 + 2NaCl

(4) 2NH3​ + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit- bazơ là

A. (2) và (4)            B. (3 ) và (4)               C. (1) và (2 )            D. (2) và (3)

49. Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là (Cho H =1, C= 12, Br = 80)

A. 2,2,3 – trimetylpentan                  B. 2,2  đimetylpropan

C. 3,3 – đimetylhexan                       D. isopentan

50. Cho 1,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư) , thoát ra 0,12 lít (ở đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất) . Công thức hợp chất sắt đó là 

A. FeS                       B. FeCO3                    C. FeS2                      D. FeO

51. Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là 

A. dung dịch NaCl. dung dịch NaOH , kim loại Na

B. nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH

C.  nước brom, anđehit axetic, dung dịch NaOH

D. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH

52. Cho sơ đồ phản ứng :
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A4 

                        + CH3I
                         (tỉ lệ mol 1:1) 

Biết Z có khả năng phản ứng tráng gương. Hia chất Y và Z lần lượt là:

A. CH3OH, HCOOH                      B. C2H5OH, HCHO

C. CH3OH, HCHO                         D. C2H5OH, CH3CHO

53. Nung hỗn hợp bột gồm 12,5 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là ( Cho O =16, Al = 27, Cr = 52)

A. 3,36                         B. 4,48                   C. 7,84                      D. 10,08

54. Trong pin điện hóa Zn – Cu, quá trình khử trong pin là

A. Zn → Zn2+ + 2e                           B. Cu → Cu2+ + 2e                           

C.   Zn2+ + 2e    → Zn                      D. Cu2+ + 2e    → Cu     

55. Oxi hóa 4,48 lít C2H4 (ở đktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2, thu được chất X đơn chức. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) CH3CH(CN)OH từ C2H4 là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16)

A. 70%                      B. 80%                        C. 60%                         D. 50%

56. Cho phản ứng :

(1) Cu2O + Cu2S 
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                 (2) Cu(NO3)2 
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(3) CuO + CO 
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                    (4) CuO + NH3 
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Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là

A. 3                     B. 2                     C. 1                       D. 4

Đề số 5
1. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M . Sau khi phản ứng hoàn toàn .số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân thử của 2 hi®rocacbon là (Cho H = 1, C = 12)

A. C2H2 và C4H6                                     B.  C2H2 và C4H8                                     

C.  C3H4 và C4H8                                    D.  C2H2 và C3H8                                                

2. Hòa tan hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là

A. 0,04                 B. 0,075                   C. 0,12                          D. 0,06

3. Nhỏ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan

B. chỉ có kết tủa keo trắng

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên

D. không có kết tủa, có khí bay lên

4. Trong phòng thí nghiệm , để điều chế một lượng nhỏ X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hòa. Khí X là

A. NO             B. NO2                      C. N2O                    D. N2
5. Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đếu có cấu hình electron 1s22s22p6 là 

A. Na+, Cl_ , Ar                      B. Li+, F_ , Ne

C. Na+, F_ , Fe                        D. K+, Cl_ , Ar  

6. Mệnh đề không đúng là

A. CH3CH2COOCH = CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2 = CHCOOCH3
B.  CH3CH2COOCH = CH2  tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối

C. CH3CH2COOCH = CH2  tác dụng với dung dịch Br2
D. CH3CH2COOCH = CH2   có thể trùng hợp tạo polime

7. Dãy các các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là ( biết trong dãy điện hóa Fe3+/ Fe2+ đứng sau Ag+ / Ag):
A. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+                      B.  Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+
C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ ,                    D.  Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+
8. Anion X​- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

A. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kì 4 , nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II)

B. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kì 4 , nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II)

C. X có số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kì 4 , nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II)

D. X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kì 4 , nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II)

9. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là ( Cho H = 1, O = 16)

A. C3H7N                B. C2H7N

C. C3H9N

D. C4H9N

10.  Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là: ( Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. C3H5OH và C4H7OH 

B. C3H5OH và C3H7OH

C. C3H7OH và C4H9OH

D. CH3OH và C2H5OH

11. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi vào trong dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữ X với a, b là: 

A. V = 22,4 (a – b)


B. V = 11,2 (a – b)
C. V = 11,2 (a + b)


D. V = 22,4 (a + b)

12. Thủy phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai axit béo đó là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. C15H31COOH và C17H35COOH                       B. C17H33COOH và C15H31COOH                       
C. C17H31COOH và C17H33COOH                       D. C17H33COOH và C17H35COOH  

13. Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,9% clo về khối lượng , trung bình một phân tử clo có phản ứng với k  mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là ( Cho H= 1, C = 12, Cl = 35,5)

A. 3

B. 6

C.4

D.5

14. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng , trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Cu(OH)2 (dư) , thu được số gam kết tủa là: ( Cho H= 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)

A. 3             

B. 40


C. 30

  
D. 10 

15. Cho các phản ứng sau: 

a) FeO + HNO3 đặc nóng     →         

b) FeS + H2SO4 đặc nóng     →            

c) Al​2O3 + HNO3 đặc nóng  →               

d) Cu + dung dịch FeCl3  →               

e) CH3CHO + H2 
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f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 →

g. C2H4  +  Br2 →

h) glixerol (glixerin) + CuOH2 →

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc phản ứng oxi - hóa khử là: 

A. a, b, d, e, f, h

B. a, b, d, e, f, g

C. a, b, c, d, e, h

D. a, b, c, d, e, g

16. Khi nung nóng hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi , thu được một chất rắn là

A. Fe3O4                          B. FeO

C. Fe


D. Fe2O3
17. Một hiddrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là (Cho = H = 1, C = 12, Cl = 35,5)

A. C3H6

B. C3H4

C. C2​H4

D. C4H8
18. Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức , mạch hở, phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O)​ trong dung dịch NH3, đun nóng . Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3, loãng thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm duy nhất, đo ở đktc) . Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. CH3CHO            B. HCHO

C. CH3CH2CHO

D. CH2 = CHCHO

19. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng axit HNO3, thu được V lít khí (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa 2 muối và axit dư). Tỉ khối X với H2 bằng 19. Giá trị của V là ( Cho H = 1, N = 14, O = 16, Fe = 56, Cu = 64)

A. 2,24                  B. 4,48

C. 5,60


D. 3,36

20. Hđrat hóa hai anken chỉ tạo thành ancol (rượu). Hai anken đó là:

A. 2 – metylpropen và but – 1 – en ( hoặc buten – 1)

B. propen và but – 2 – en ( hoặc buten – 2)

C.  enten và but – 2 – en ( hoặc buten – 2)

D. enten và but – 1 – en ( hoặc buten – 1)

21. Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

A.  a : b = 1 : 4
B. a : b < 1 : 4
           C.  a : b = 1 : 5            D.  a : b > 1 : 4

22. Cho từng chất : Fe, FeO, Fe(OH)2, . Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, (FeNO3)2, (FeNO3)3, FeSO4, (Fe2SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng là

A. 8                      B. 5


C. 7


D. 6

23. Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O)​ trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na . Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho Na = 23, Ag = 108)

A. HCHO            B.CH3CHO

C. CH3CH2CHO

D. CH2 = CHCHO

24. Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) và 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ mol/lít, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là (Ho C = 12, O = 16, Ba = 137)

A. 0,032                 B. 0,048

  C. 0,06

D. 0,04

25. Để nhận biết 3 axit đực nguội : HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn ta dùng thuốc thử là.

A. Fe         

B. CuO

C. Al


D. Cu

Hai chất hữu cơ X, Y lần lượt là:

                                                            +Cl2(tỉ lệ mol 1:1)       +NaOH đặc (dư)            +axit HCl

26. Cho sơ đồ:
                                                                           Fe, to                           to cao, p cao                

A. C6H6(OH)6, C6H6Al6

B. C6H6(OH)2, C6H6Al4
C. C6H5OH, C6H5Cl                          D. C6HO5Na, C6H6OH

27. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anoot. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH ( ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng , nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch khong thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là ( Cho Cu = 64)

A. 0 ,15M 

B. 0,2M 

C. 0,1M

D. 0,05M

28. Nion – 6,6 là một loại 

A. tơ axetat                                                B. tơ poliamit

C. polieste                                                  D. tơ visco

29. Phát biểu không đúng là.

A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic.

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.

C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin.

D. Dung dịch natri phenolat phản ứng với CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.

30. Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là.

A. 10                                      B. 11

C. 8                                         D. 9 

31. 
[image: image17.wmf]a

 - aminoaxit X chứa một nhóm – NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan, công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Cl = 35,5).

A. H2NCH2COOH                                         B. H2NCH2CH2COOH

C. CH3CH2CH (NH2)COOH
                    D. CH3CH(NH2)COOH

32. Hòa tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4, 0,5 mol. Giá trị của V là (cho Fe = 56)

A. 80                                                         B. 40

C. 20                                                         D. 60

33. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etilic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40).

A. 550                                                      B. 810

C. 650                                                      D. 750

34. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2 , NH4Cl ,  (NH4)2SO4 ​ , ZnSO4 , Al(OH)3 , Zn(OH)2
  Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là.

A. 3                                                           B. 5

C. 2                                                           D. 4

35. Xà  phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 gam ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (Cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 8,56 gam                                           B. 3,28 gam

C. 10,4 gam                                           D. 8,2 gam

36. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H2OH(CÓ xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp ete (hiệu suất của các ete hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là ( cho H = 1, C = 12, O = 16).

A. 10,12                                                    B. 6,48

C. 8,10                                                      D. 16,20

37. Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác để trung hòa a mol Y cần vưa đủ 2a mol NaOH. Công thúc cấu tạo thu gọn của Y là: 

A. HOOC – CH​2 – CH2 – COOH               B. C2H5 - COOH

C. CH3 – COOH                                         D. HOOC – COOH

38. Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO​2 tác dụng vừa đủ với NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y là 4,48 lít hỗn hợp Z ( ở đktc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là (Cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23).

A. 16,5 gam                                                  B. 14,3 gam

C. 8,9 gam                                                    D. 15,7 gam

39. Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li).

A. y = 100x                                                 B. y = 2x

C. y = x - 2                                                  D. y = x + 2

40. Cho m gam hỗn hợp Mg, Al và 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH la.

A. 1                                                               B. 6

C. 7                                                                D. 2

41. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các axit CuO, Fe2O3, ZnO và MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là.

A. Cu, Fe, Zn, MgO                                     B. Cu, Fe, ZnO, MgO

C. Cu, Fe, Zn, Mg                                     D. Cu, FeO, ZnO, MgO 

42. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hyđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.

A. Kim loại Na

B. AgNO3 (hoặc Ag​2O) trong dung dịch NH3 đun nóng

C. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng

D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

43. Trong phòng thí nghiệm , người ta thường điều chế clo bằng cách

A. Điện phân nóng chảy

B. cho dung dịch HCl đặc nóng tác dụng với MnO2, đun nóng

C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

D. Cho Fe đẩy Cl​2 ra khỏi dung dịch NaCl

44. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau ( tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. (CH​3)3COH


B. CH3OCH2CH2CH3
C. CH3(CH2) CH2CH3                D. CH3CH(CH3) CH2OH

45. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gâm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ) . Sau phản ứng hỗn hợp sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là ( Cho H = 1, O =  16, Mg = 24, S = 32, Fe = 56, Zn = 65)

A. 6,81 gam


B. 4,81 gam


C. 5,81 gam

D. 7,81 gam

46. Dãy gồm các kim loiạ được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:

A. Na, Ca, Al        B. Na, Ca, Zn
C. Na, Cu, Al
   D. Fe, Ca, Al

47. Dãy gồm các chất đều tác dụng với ÀNO3 (hoặc Ag​2O) trong dung dịch NH3, là:

A. an®ehit axetic, butin- 1, etilen

B. an®ehit axetic, axetilen, butin- 2

C. axit fomic, vinylaxetilen, propin

D. an®ehit fomic, axetilen, etilen

48. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc , thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđrô bằng 19. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. C3H8                                                            A. C3H6

A. C4H8                                                                                                  A. C3H4
49. Mệnh đề không đúng là.

A. Fe2+ oxi hóa được Cu

B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch 

C. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+
D. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+,Ag+
50. Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2 , 0,56 lít khí N2 (các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm muối H2​​N – CH2 – COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. H2N – CH2 – COO – C3H7                              B. H2N – CH2 – COO – CH3
C. H2N – CH2 - CH2 – COO – C3H7                     A.H2N – CH2 – COO – C2H5
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 50 đến câu 56)

51. Khi thực hiện phản ứng ete hóa 1mol CH3COOH và 1mol C2H5COOH lượng ete lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành ete hóa 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng ete hóa thực hiện ở cùng nhiệt độ) 

A.  0,342                                                         B. 2,925

C. 2,412                                                          D. 0,456

Phát biểu không đúng là

A. Hợp chất Cr(II) có tính khử  đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh.

B. Các hợp chất Cr2O3 , Cr(OH)3 , CrO , Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.

C. Các hợp chất CrO , Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn Cr2O3 tác dụng được với dung dịch NaOH.

D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.

53. Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Ag2​O3 , b mol CuO , c mol Ag2O), người ta hòa tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b +2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất phản ứng đều là 100%).

A. c mol bột Al vào Y                                   B. c mol bột Cu vào Y 

B. 2c mol bột Al vào Y                                 D. 2c mol bột Cu vào Y 

54. Cho các chất : HCN, H2 , dung dịch KMnO4 , dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là.
A. 2                                                               B. 1
C. 1                                                               D. 3

55. Có 4 dung dịch muối riêng biệt : CuCl2 , ZnCl2 , FeCl3 , AlCl3 . Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là.

A. 4                                                             B. 1

C. 3                                                             D. 2

56. Một ete có công thức phân tử là C4H6O2 , khi thủy phân trong môi trường axit thu được axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của ete đó là.

A. CH2 = CH – COO – CH3.                       B. HCOO  – C(CH3) = CH2.
C. HCOO – CH = CH – CH3                      D. CH3COO – CH = CH2
                                             Đề số 6
1.Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,17). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hhoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag.

Giá trị của m là

A. 9,2 gam                                         B. 7,8 gam
C. 7,4 gam                                         D. 8,8 gam
2. Ete X có đặc điểm sau : 

- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

- Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là: 

A. Chất X thuộc loại ete no, đơn chức.

B. Đốt cháy hoàn toàn 1mol X sinh ra sản phẩm gồm 2mol CO2 và 2mol H2O

C. Chất Y tan vô hạn trong nước.

D. Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170oC thu được anken.

3.  Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là.

A. CH3COO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.    B. CH3COOH, CH3OH, C2H6, CH3CHO. 
C. CH3COOH, C2H5OH,C2H6, CH3CHO.     D. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH. 
4.X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 , y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO​3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự dãy thế điện hóa : Fe3+/ Fe2+ đứng trước Ag+/ Ag).

A. Ag, Mg.                                                B. Cu, Fe

C. Fe, Cu.                                                  D. Mg, Ag.

5. Cho 11,36 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 , Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: 

A. 35,50 gam                                          B. 34,36 gam

C . 49,09 gam                                          D. 38,72 gam 

6. Cho các phản ứng sau:



                 to                                                         to

                                    8500 C, Pt                                                                              to



                    to
                                                  to



Các phản ứng đều tạo khí N2 là: 

A. (1), (3), (4)                                      B. (1), (2), (5)
C. (2), (4), (6)                                      D. (3), (5), (6)
7. Cho các chất: Al, Al2O3 , Al2(SO4)3 , Zn(OH)2 , NaHS , K2SO3 , (NH4)2CO3.

Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là.

A. 6 chất                                             B. 4 chất
C. 5 chất                                             D. 7 chất
8. Cho sơ đồ chuyển hóa sau.

                        C3H4O2 + NaOH   → X + Y
                         X + H2SO4 lo·ng → Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

A.CH3CHO , HCOOH.                   B. HCOONa, CH3CHO

C. HCHO, CH3CHO ,                     D.HCHO , HCOOH
9. Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđrô gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là:

A. 2 đồng phân                              B. 3 đồng phân 

C. 4 đồng phân                              D. 1 đồng phân

10. Số đồng phân ete ứng với công thức phân tử  C4H8O2 là: 

A. 6 đồng phân.                              B. 5 đồng phân. 
C. 2 đồng phân.                              D. 4 đồng phân. 
11. Khối lượng một đoạn mạch tơ nilon – 6,6 là 27346 đvC của một đoạn tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon – 6,6 và capron nêu trên lần lượt là:

A. 121 và 114                                    B. 121 và 152
C. 113 và 152                                    D. 113 và 114
12. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng.

A. Thủy phân                                      B. Tráng gương

C. Trùng gương                                   D. Hòa tan Cu(OH)2.

13. Gluxit (cacbohiđrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là

A. tinh bét.                                           B. mantoz¬

C. xenluloz¬                                         D. saccroz¬

14. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách

A. Điện phân nước                                     B. Nhiệt phân Cu(NO3)2
C. Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2.     D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

15. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

A. 20,40 gam                                     B. 18,96 gam
C. 16,80 gam                                     D. 18,60 gam

16. Hòa tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X.Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam.

Giá trị của a là 

A. 0,55                                                     B. 0,60

C. 0,45                                                     D. 0,40.

17. Phát biểu đúng là:

A. Phản ứng thủy phân ete trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

B. Phản ứng giữa axít và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

C. Tất cả các ete phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).

D. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.

18. Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc).

Công thức của X là.

A. C3H7CHO                                           B. C4H9CHO

C. HCHO                                                 D. C2H5CHO.

19. Trung hòa 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng.

A. 4,90 gam                                               B. 6,84 gam

C. 8,64 gam                                               D. 6,80 gam.

20. Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại là Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam.

Thể tích dung dịch HCl 2 M vừa đủ để phản ứng hết với Y là:

A. 50 ml                                                     B. 57 ml

C. 75 ml                                                     D. 90 ml.

21. Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam.

Giá trị của V là:

A. 0,112 lít                                               B. 0,560 lít.

C. 0,224 lít                                               D. 0,448 lít.

22. Cho Cu và dung dịch H2​SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là.

A. amophot                                              B. ure

C. natri nitrat                                           D. amoni nitrat

23.  Phát biểu không đúng là:

A. Trong dung dịch H2N – CH2 – COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+ - CH2 – COO- 
B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C.Hîp chất H2N – CH2 – COOH3N – CH3 là ete của glyxin (glixin).

D. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

24. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

A.2                                                      B. 3

C. 1                                                     D. 4

25. Phát biểu đúng là:

A. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.

B. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.

C. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.

D. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).

26. Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , sinh ra V lít khí NO( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) . Giá trị của V là: 

A. 0,746 lít 

B. 0.672 lít

C. 0,448 lít

D. 1,792 lít

27. Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là 

A. 4 đồng phân         B. 3 đồng phân 
   C. 2 đồng phân
    D. 5 đồng phân

28. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2 M, sinh ra m gam kết tủa . GIÁ trị của m là

A.9,85 gam
B. 11,82 gam

C. 19,70 gam
D. 17,73 gam

29. Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt : Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp số phản ứng xảy ra là 

A. 4 phản ứng

B. 2 phản ứng
C. 3 phản ứng
D. 5 phản ứng

30. Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: 

   X 
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®

¾

to

    X1 + CO2
  X1 + H2O 
[image: image19.wmf]→ X2
  X2 + Y→ X + Y1 + H2O

  X2 + 2Y → X + Y2 + 2H2O

Hai muối X, Y tương ứng là

A. BaCO3 , Na2CO3

B. CaCO3, NaHSO4 
C. MgCO3 , NaHCO3

D. CaCO3, NaHCO3
31. Khi tách nước từ ancol 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là

A. 3-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-3-en)

B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en)
C. 3-metylbuten- 2(hay 3-metylbut-2-en)
D. 3-metylbuten- 1(hay 3-metylbut-1-en)

32. Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol Fe bằng số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít khí dung dịch HCl 1 M.

A. 1,16 lít                   B. 0,18 lít                C. 0,23 lít               D. 0,08 lít

33. Cho sơ đồ chuyển hóa :

            CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC

Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần Vm3 khí thiên  nhiên ( ở đktc). Giá trị của V là  (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%):
A. 224,0 m3 
B. 286,7 m3    
C358,4 m3

D. 448,0 m3
 34. Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 2 vào nước (dư)  sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan

A. 5,4 gam

B. 7,8 gam

C. 10,8 gam

D. 43,2 gam

35. Cho các phản ứng sau: 

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2HCl + Fe + FeCl2 + H2
14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl+ 2CrCl3  + 3Cl2 + 7H2O

6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2
16HCl + 2KMnO4 → 2KCl+ 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A. 3 phản ứng

B. 4 phản ứng
C. 2 phản ứng
D. 1 phản ứng

36. Có các dung dịch riêng biệt sau:

C6H5 – NH3Cl (phenylamoni clorua),

H2N – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH, ClH3N – CH2 – COOH
HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH, H2N – CH2 -  COONa
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là 

A. 2 dung dịch                                  B. 4 dung dịch 
C. 5 dung dịch                                  D. 1 dung dịch 

37. Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 nới xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,5.

Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:

A.1,20 gam                                          B. 1.04 gam

C. 1,64 gam                                         D. 1,30 gam.

38. Cho cân bằng hóa học:  2SO2(k) + O2(k)  
2SO3(k)

Phản ứng thuận là phản ứng hóa nhiệt.

Phát biểu đúng là:

A.Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. 

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2 

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. 

39. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chưa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4  đến  khi phản ứng hoàn toàn , thu được 7,8 gam kết tủa. 

Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng gam kết tủa trên là: 

A. 0,35 lít
B. 0,45 lít                C. 0,25 lít


D. 0,05 lít

40. Đun nóng V lít  hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn chỉ thu được 1 hỗn hợp khí Y có thể tích 2 V lít (các thể tích khí đo ở  cùng điều kiện). Ngưng  tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2có số mol bằng số mol Z đã phản ứng 

Chất X  là anđehit

A.không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức

B. no , hai chức 

C. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức

D. no , đơn chức

41. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là

A. NH4Cl
B. HCl                 C. H2O                D. NH3
42. Bán kính nguyên tử các nguyên tố: 3Li , O8 , 9F , 11Na được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là:

A. F, Na, O, Li
          B. F, Li, O, Na

C. F, O, Li, Na
          D. Li, Na, O, F

43. Khi điện phân NaCl nóng chảy ( điện cực trơ), tại catot xẩy ra

A. Sự oxi hóa ion Cl-                       B. sự oxi hóa ion Na+

C. sự khử io Cl-                                D. sự khử ion Na+
44. Cho hỗn hợp gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn . Giá trị của m là:

A. 32,4 gam
          B. 64,8 gam                  C. 59,4 gam                D. 54,0 gam

45. Khi cakinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y ( các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất ); tỉ khối của Y so với H2. Công thức phân tử của X là

A. C5H12
B. C3H8                     C. C4H10                  D. C6H14
46. Cho các chất sau:

CH2 = CH- CH2 – CH2 – CH = CH2, CH2 = CH – CH = CH = CH2 – CH3, 

CH3 – C (CH3) = CH – CH3 = CH – CH2 – CH2CH = CH2
Số chất có đồng phân hình học là

A. 3 chất                   B. 2 chất                    C. 1 chất                  D. 4 chất

47. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 ( trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn , thu được hỗn hợp rắn Y. 

Chia Y thành hai phần bằng nhau 

-Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 0,3 lít khí H2 (ở đktc)

-Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) , sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc)

Giá trị của m là:

A. 22,75 gam

     B. 29,43 gam             C. 29,40 gam        D. 21,40 gam

48. Biết rằng ion Pb+ trong ducng dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

A. Chỉ có Pb bị ăn mòn  

B. Chỉ có Sn bị ăn mòn                                          

C. Cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hóa

D. Cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa

49. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1: 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 2 sản phẩm          B. 4 sản phẩm         C. 3 sản phẩm         D. 5 sản phẩm

50. Trong các loại quặng sắt , quặng có hàm luowngj sắt cao nhất là 

A. hematit đỏ               B. xi®erit              C. hematit nâu             D. manhetit

51. Cho sơ đồ chuyển hóa từ quặng đồng thành đồng: 

                             +O2 ,to              O2 ,to             +X, to

Hai chất X, Y lần lượt là:

A. Cu2O , CuO.                                       B. CuS, CuO

C. Cu2S , Cu2O                                        D. Cu2S ,CuO

52. Lượng glucozo cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là 

A. 1,44 gam                                            B. 2,25 gam

C. 1,80 gam                                            D. 1,82 gam

53. Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là 

A. 3 đồng phân                                  B. 5 đồng phân 
C. 6 đồng phân                                  D. 4 đồng phân 
54. Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là

A. SO2 và NO2                                 B. CH4 và NH3
C. CO và CH4                                  D. CO và CO2
55. Một pin điện hóa điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng.

A. Điện cục Zn giảm và điện cực Cu tăng.

B. Cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

C. Điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm

D. Cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.

56. Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là:

A. 0,03 mol và 0,08 mol.                      B. 0,015 mol và 0,08 mol
C. 0,015 mol và 0,04 mol                     D. 0,03 mol và 0,04 mol
Đề số 7
Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
1. Cho biết các phản ứng xảy ra sau:

                       2FeBr2+ Br → 2FeBr3
                       2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br

Phát biểu đúng là:

A. Tính khử của Cl- mạnh hơn Br - .

B. Tính oxi hóa của Br2 mạnh hơn Cl2 

C. Tính khử của Br –  mạnh hơn Fe2+ 

D. Tính oxi hóa của Cl2 mạnh hơn Fe3+
2. Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là

A. P, N, F, O                              B. N, P, F, O

C. P, N, O, F                              D. N, P, O, F

3. Nguyên tắc luyện thép từ gang là:

A. Dùng O2 oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn,…trong gang để thu được thép.

B. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.

C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S , Mn, … trong gang để thu được thép.

D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.

4. Đun nóng H2N – CH2 – CONH – CH(CH3) – CONH – CH2 – COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi phản ứng kết thúc thu được các sản phẩm là.

A. H2N – CH2 – COOH,           H2N – CH2 – CH2 – COOH.

B. H3N+ - CH2 – COOHCl- ,      H3N+ - CH2 – CH2 – COOHCl- 
C. H3N+ - CH2 – COOHCl- ,      H3N+ - CH(CH3) – COOHCl-
D. H2N – CH2 – COOH ,           H2N – CH(CH3) – COOH.

5.  Cho sơ đồ chuyển hóa sau:


                 +Br (1:1 mol), Fe,to             +NaOH (dư), to,p        +HCl(d­)


Trong đó X,Y,Z đều là hỗn hợp các chất hữu cơ, Z có thành chính gồm

A. m – metylphenol và o- metylphenol.      B.Benzyl bromua và o- bromtoluen

C. o- bromtoluen và p – bromtoluen           D. o – metylphenol và p – metylphenol

6. Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca+ , Mg2+ , HCO3- , Cl- , SO42-.

Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. Na2CO3.                          B. HCl

C. H2SO4                             D. NaHCO3.
7. Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước.

Công thức phân tử của hai ancol trên là.

A. CH3OH và C2H5OH                         B. C2H5OH và C3H7OH

C. C3H5OH và C4H7OH
                        D. C3H7OH và C4H9OH
8. Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozo, đimetyl, ete và axit fomic. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 là.

A. 1                 B. 3                         C. 4                               D. 5

9.Oxi hóa 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO ,H2O, CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3​ , được 12,96 gam Ag.

Hiệu suất phản ứng oxi hóa CH3OH là:

A. 76,6%                 B. 80,8%                      C. 65,5%                    D.70,4%

10. Khối lượng của tinh bột cần dùng của quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46o là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 gam/ml):

A. 5,4 kg                      B. 5,0 kg                  C. 6,0 kg                    D. 4,5 kg

11. Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO3 và b mol FeS2 trong bình kín chứa không khí (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất là Fe2O3 và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hóa +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể):

A. a = 0,5 b                    B. a = b                  C. a = 4b                     D. a = 2b

12. Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 , Fe4O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và n gam FeCl3.

Giá trị của m là.

A. 9,75 gam                 B. 8,75 gam                   C. 7,80 gam                D. 6,50 gam   

13.  Cha dãy các chất và ion:

Cl2 , F2 , SO2 , Na+ , Ca2+ , Fe2+ ,Al3+ , Mn2+ , S2- , Cl-
Số chất và ion trong dãy đều có tính oxi hóa và tính khử là

A. 3                        B. 4                      C. 6                          D. 5

14. Phản ứng nhiệt phân không đúng là:

                             to
                                         to
                          to                                                                 to


15. Cho dãy các chất:

Kal(SO4)2 . 12H2O , C2H5OH , C12H22O11 (saccaroz¬), CH3COOH , Ca(OH)2 , CH3COONH4.

Số chất điện li là.

A. 3                          B. 4                      C. 5                           D. 2

16. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X.

Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:

 A. 8,88 gam                     B. 13,92 gam                      C. 6,52 gam              D. 13,32 gam

17. Thành phần chính của quặng photphorit là 

A. Ca3(PO4)2              B. NH4H2PO4                C. Ca(H2PO4)2                D. CaHPO4
18. Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O               B. C2H6O               C. CH4O             D. C4H8O 

19. Cho các phản ứng:

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2   

2H2S + SO2 → 3S +2H2O

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O

                  to
                         
O3 → O2 + O

Số phản ứng oxi hóa – khử là

A. 5              B. 2                     C. 3                     D. 4

20. Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn.

Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. HCOOH3NCH = CH2           B. H2NCH2CH2COOH

C. CH2 = CHCOONH4               D. H2NCH2COOCH3
21. Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrôcacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí.

Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2.

Công thức phân tử của hai hđrocacbon là(biết các thể tích khí đều đo ở đktc)

A. CH4 và C2H2                             B. CH4 và C3H4
C. CH4 và C3H6                             D. C2H6 và C3H6
22. Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n vậy công thức phân tử của X là:

A. C6H8O6.               B. C3H4O3.              C. C12H16O12.          D. C9H12O9 

23. Cho cân bằng hóa học: N2(k) + 3H2(k) 
2NH3(k) ; phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.

Cân bằng hóa học không bị chuyển dịch khi

A. Thay đổi áp suất hệ                     B. Thay đổi nồng độ N2
C. Thay đổi nhiệt độ                      D. Thêm chất xúc tác Fe.

24. Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M là:

A. Na                 B. K                        C. Rb                      D. Li

25. Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 gam/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozo tạo thành 89,1 kg xenlulozo trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%):

A. 55 lít                   B. 81 lít                      C. 49 lít                      D. 70 lít

26. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc,nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) 
Giá trị của m là 

A. 11,5 gam.                 B. 10,5 gam                 C. 12,3 gam              D. 15,6 gam.

27. Hợp chất hữu cơ no, đa chức X có công thúc phân tử C7H12O4. cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch NaOH 8%, thu được chất hữu cơ Y và 17,8 gam hỗn hợp muối.

Công thức cấu tạo thu gọn của X là: 

A. CH3OOC – (CH2)2 – COOC2H5.            B. CH3COO – (CH2)2 – COOC2H5
C. CH3COO – (CH2)2 – OOCC2H5             D. CH3OOC – CH2 – COO – C​3H7.

28. Trộn 100 ml dung dịch có pH gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/lít), thu được 200 ml dung dịch có pH = 12.

Giá trị của a là ( biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14):

A. 0,15 mol/l             B. 0,30 mol/l             C. 0,03 mol/l             D. 0,12 mol/l

29. Cho 3,6 gam axit cacboxylic no , đơn chức X tác dụng hoàn toàn  với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12 M và NaOH 0,12 M. Cô cạn dung dịch thu được 8,82 gam hỗn hợp chất rắn khan.

Công thức phân tử của X là:

A. C2H5COOH           B. CH3COOH          C. HCOOH         C. C3H7COOH

30. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là

A. CH3NH2                 B. CH3COOCH3             C. CH3OH           D. CH3COOH

31. Cho các phản ứng sau:

                                  to

                              850o C, Pt


NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O

Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:

A. SO3 , NO , NH3                  B. SO2 , N2 , NH3
C. SO2 , NO , CO2                  D. SO3 , N2 , CO2
32. Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ, sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần trăm về khối lượng CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là.

A. 40%                  B. 50%                    C. 84%                    D. 92%

33. Cho các phản ứng:

   HBr + C2H5OH 
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   C2H4 + Br2 →
  C2H4 + HBr →
                    Askt (1:1mol)  


Số phản ứng tạo ra C2H​5Br là 

A. 4 phản ứng         B. 3 phản ứng        C. 2 phản ứng           D. 1 phản ứng 
34. Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1:  Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO​3)2 1M
- Thí nghiệm 2:  Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO​3 0,1M
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau.

Giá trị của V1 so với V2 là

A. V1 = V2                 B. V1 = 10V2             C. V1 =5V2            D. V1 = 2V2

35. Plime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là:

A. PE              B. amilopectin              C. PVC              D. nhựa bakelit

36. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđrô là RH3 . Trong oxit mà R có hóa trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng nguyên tố R là.

A. S                 B. As                 C. N                     D. P

37. ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc C6H5 – trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với.

A. Dung dịch NaOH                            B. Na kim loại

C. Nước Br2                                          D. H2(Ni, nung nóng)
38. Hiđrôcacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chưa liên kết σ và có hai nguyên tử các bon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn một thể tích X sinh ra 6 thể tich CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng vơi Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1:1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là:

A. 3 dẫn xuất                                           B. 4 dẫn xuất
C. 2 dẫn xuất                                           D. 5 dẫn xuất
39. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là.

A. 17,80 gam                                           B. 18,24 gam

C. 16,68 gam                                            D. 18,38 gam.

40. Cho dãy các chất: C2H2 , HCHO , HCOOH , CH3CHO ,(CH3)​2CO , C12H22O11 (mantozo).

Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gượng là.

A. 3 chất                B. 6 chất                  C. 5 chất                    D. 4 chất

41. Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:

A. K3PO4 , K2HPO4                              B. K2HPO4 , KH2PO4
C. K3PO4 , KOH                                   D. H3​PO4 , KH2PO4
42. Khi đốt cháy hoàn toàn một ete no, đơn chức thì số mol CO2 sinh bằng số mol O2 đã phản ứng.

Tên gọi của ete là:

A. metyl fomiat                                    B. etyl axetat
C. n – propyl axetat.                             D. metyl axetat

43. Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ.

Khối lượng phân tử (theo đv C) của Y là:

A. 85 ®vC               B. 68 ®vC              C. 45 ®vC              D. 46 ®vC    

44. Hỗn hợp chất rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch.

A. NaOH (dư)                                   B. HCl (dư)                     

C. AgNO3 (dư)                                  D. NH3 (dư)
Phần riêng – Thí sinhn chỉ được làm 1 trong 2 phần: Phần I hoặc phần II

Phần I. Theo chương trình không phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50)

45. Cho dãy các chất: CH4 , C2H2 , C2H4 , C2H5OH , CH2 = CH- COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH(phenol), C6H6 (benzen).

Số chất trong dãy phản ứng được với nước Brom là 

A. 6 chất               B. 8 chất                C. 7 chất             D. 5 chất

46. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO):

A. 1,0 lít                  B. 0,6 lít                   C. 0,8 lít                     D. 1,2 lít

47.  Cho các phản ứng

(1) O3 + dung dịch KI 
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(2) F2 + H2O 
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(3) MnO2 + HCl đặc 
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 (4) Cl2 + dung dịch H2S → 

Các phản ứng tạo ra đơn chất l:

A. (1), (2), (3)                                       B. (1), (3), (4)
C. (2), (3), (4)                                       D. (1), (2), (4)
48. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp khí gồm C2H2 và hđrôcacbon X sinh ra 2lits  khí CO2 và 2lits hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất). Công thức phân tử của X là 

A. C2H6                   B. C2H4                C. CH4               D. C3H8
49. Ba hđrôcacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng hai lần khối lượng phân tử của X là.

Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. Ankan                             B. ankaddien 

C. anken                              D. ankin

50. Tiến hành 4 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3
- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4
- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3
- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl.

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là.

A. 1                       B. 2                C. 4                        D.3

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56)
51. Muối C6H5N+2Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5 – NH2 (anilin)

tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0 -5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5 – NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là

A. 0,1 mol và 0,4 mol                     B.  0,1 mol và 0,2 mol

C. 0,1 mol và 0,1 mol                      D.  0,1 mol và 0,3 mol

52. Cho các dung dịch HCl, NaOH đặc, NH3 ,KCl . Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là.

A. 1 dung dịch                             B. 3 dung dịch 
C. 2 dung dịch                             D. 4 dung dịch 

53. Hơi thủy ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì chất bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là

A. Vôi sống               B. Cát              C. muối ăn             D. lưu huỳnh

54. Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng một công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X, Z đều phản ứng với nước brom; X, Y, Z đều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay đổi nhóm chức; chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH .

Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. C2H5CHO, CH2 = CH – O – CH3 , (CH3)2CO.

B. (CH3)2CO , C2H5CHO , CH2= CH – CH2 – OH

C. C2H5CHO , (CH3)2CO , CH2= CH – CH2 – OH

D. CH2= CH – CH2 – OH , C2H5CHO , (CH3)2CO

55. Cho suất điện động chuẩn Eo của các pin điện hóa: Eo (Cu - X) = 0,46 V; Eo (Y - Cu) = 1,1 V; Eo (Z - Cu) = 0,47 V (X, Y, Z là ba kim loại).
Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là

A. Z, Y, Cu, X                        B. X, Cu, Z, Y

C. Y, Z, Cu, X                        D. X, Cu, Y, Z

56. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2 . Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan.

Tổng khối lượng các muối trong X là:

A. 13,1 gam             B. 17,0 gam            C. 19,5 gam              D. 14,1 gam

Đề số 8 (làm đề cương ôn tập 5/12/08 )
Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
1. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan.

Công thức cấu tạo của X là:

A. CH2 = CH – COO – CH2 – CH3        B. CH3 – CH2​ – COO – CH = CH2
C. CH3 – COO – CH = CH – CH3         D. CH2 = CH – CH2 – COO – CH3
2. Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai ete HCOOC2H5 và CH3COOCH3 băng dung dịch NaOH 1M (đun nóng).

A. 300 ml               B. 200 ml                  C. 150 ml                D. 400 ml

3. Hai chất được dung để làm mềm nước cứng vĩnh cửu là 

A. Na2CO3 và HCl                                B. Na2CO3 và Na3PO4 

C. Na2CO3 và Ca(OH)2                         D. NaCl và Ca(OH)2
4. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử băng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na , NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na.

Công thức cấu tạo X1 , X2 lần lượt là:

A. CH3 – COOH , H – COO – CH​​3             B. (CH3)2CH – OH , H – COO – CH​​3
C. CH3 – COOH , CH3 – COO – CH​​3         D. H – COO – CH​​3 , CH3 – COOH

5. Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 3O2 + 2H2S  
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 2H2O + 2SO2           B. FeCl2 + H2S → FeS + 2HCl.

C. O2 + 2KI + H2O → 2KOH + I2 + O2      D. Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

6. Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan.

Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là:

A. 5 công thức           B. 2 công thức          C. 3 công thức          D. 4 công thức

7. Công thức đơn giản nhất của một hiđrôcacbon là CnH2n +1 

Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của 

A. Ankan          B. Ankin             C. ankaddien              D. Anken

8. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng:

        C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y

Để oxi hóa hết a mol Y thì cần vừa đủ 2 mol CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (Biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ).

Khối lượng phân tử của T là

A. 44 ®vC                 B. 58đvC             C. 82 ®vC                  D. 118 ®vC

9. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 , thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối X so với hiđro bằng 18,8)

Khối lượng Cu(NO​3)2 trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 20,50 gam           B. 11,28 gam             C. 9,40 gam              D. 8,60 gam 

10. Cho dã các chất: NH4Cl , (NH4)2SO4 , NaCl, MgCl2 , FeCl2 , AlCl3 . Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là.

A. 5 chất           B. 4chất                 C. 1 chất                 D. 3 chất

11. Khi đun nong hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH , C2H5OH (xúc tác là H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là.

A. 4 ete                    B. 2 ete                 C. 1 ete                D. 3 ete

12. Dung dịch X chứa các ion: Fe3+ , SO42- , NH4+ , Cl- . Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:

 -Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa

 - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 , thu được 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi).

A. 3,73 gam            B. 7,04 gam              C. 7,46 gam                 D. 3,52 gam

13. Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml KOH 1M. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol) . Cho toàn bộ lượng rượu thu được ở trên tác dụng với Na (dư), sinh ra 3,36 lit H2 (ở đktc).

Hỗn hợp X gồm.

               A.Một este và một rượu             B. Một axit và một este

C. Một axit và một rượu           D. Hai este
14. Chia m gam Al thành hai phần băng nhau

- Phần một tác dụng với lượng dư dd NaOH, sinh ra x mol khí X2
- Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 loãng, sinh ra Y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất)
Quan hệ giữa x và y là:

A. y = 2x            B. x = y                C. x = 4y               D. x = 2y

15. Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hóa bằng 50%).Khối lượng este tạo thành là:

A. 6,0 gam            B.  4,4 gam       C.8,8gam            D. 5,2 gam

16. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 ,(đun nóng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

A. 21,6 gam               B. 10,08 gam             C. 43,2 gam             D. 64,8 gam

17. Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO , Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xáy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa.

Giá trị của V là

A. 1,120                 B. 0,896                C. 0, 448                D. 0,224

18. Cho các chất sau.

CH3 – CH2​ – CHO (1) ; CH2 = CH – CHO (2) ; (CH​3)2CH – CHO (3) ;
CH2 = CH​ – CH2 – OH (4).

Những chất hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo thành một sản phẩm là.

A. 2, 3, 4             B. 1, 2, 4              C. 1, 2, 3                D. 1, 3, 4

19. Từ 16,20 tấn xenlulozo người ta sản xuất được m tấn xenlulozo trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozo là 90%).

Giá trị của m là.

A. 33,00 tÊn              B. 29,70 tÊn                   C. 25,46 tÊn             D. 26,73 tÊn

20. Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm các boxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH , cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan.

Công thức của X là:

A. H2NC4H8COOH                        B. H2NC3H6COOH  
C. H2NC2H4COOH                         D. H2NCH2COOH  

21. Cho các cân bằng hóa học 







Khi thay đổi áp suất, những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là

A. (1) , (2), (3).                                   B. (2) , (3), (4).

C. (1) , (4), (4).                                   D. (1) , (2), (4).

22.  Cho dãy các chất: glucozo, xenlulozo, saccarozo, tinh bột, mantozo.

Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3            B. 4                C. 2                      D.5

23. Cho dãy các chất phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là.

A. 3               B. 5                    C. 4                  D. 6

24. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2 , FeSO4 , Fe3O4 , Fe2(SO4)3 , Fe2O3 .Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng là

A. 3                     B. 5                       C. 4                      D. 6

25. Tơ nilon – 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

A. HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH          

B. HOOC – (CH2)4 – COOH vµ HO – (CH2)2 - OH
C. HOOC – (CH2​)4 – COOH vµ H2N- (CH2)6 – NH2
D. H2N – (CH2)5 – COOH.

26. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22s63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5.

Liên kết hóa học giữa nguyên tử Y thuộc loại liên kết.

A. Kim loại                 B. cộng hóa trị              C. ion                  D. cho – nhận

27. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1) ,H2​SO4(2), HCl (3), KNO3(4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là

A. 3, 2, 4, 1              B. 4, 1, 2, 3             C. 1, 2, 3, 4                 D. 2, 3, 4, 1

28. Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6  , CH4 , CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4) , thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).

Tỉ khối của X so với khí hiđro là:

A. 25,8                  B. 12,9                        C. 22,2                     D. 11,1

29. Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2 dung dịch HNO3 (đặc, nguội)
Kim loại M là.

A. Al                   B. Zn                   C. Fe                    D. Ag.

30. Cho dãy các chất: KOH , Ca(NO3)2 , SO3 , NaHSO4 , Na2SO3 , K2SO4 . Chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là

A. 4                 B. 6                  C. 3                            D. 2

31. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2 

Công thức phân tử của X và Y là

A. C2H6O2 , C3H8O2                          B. C2H6O , CH4O

C. C3H6O , C4H8O                             D. C2H6O , C3H8O
32. Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 , sinh ra số mol Ag gấp 4laanf số mol X đã phản ứng.

Công thức của X là

A. HCHO               B. CH3CHO               C. (CHO)2               D. C2H5CHO

33. Cho dãy các chất:

HCHO , CH3COOH , CH3COOC2H5 , HCOOH , C2H5OH , HOOCH3

Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là.

A. 3                     B. 6                    C. 4                 D. 5

34. X là kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thì thể tích khí H2 sinh ra chưa đến 1,12 lít (đktc).

Kim loại X là.

A. Ba                  B. Ca                    C. Sr                      D. Mg.

35. Cho phản ứng hóa học 

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Trong phản ứng trên xảy ra

A.SỰ khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu                    B.SỰ khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu2+ 
C. Sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu                 D. Sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu2+
36. Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

NaOH 
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Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là

A. FeCl3 , H2SO4 (đặc, nóng) , Ba(NO3)2      B. FeCl3 , H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.

C. FeCl2 , H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.            D. FeCl2 , H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2
37. Đốt cháy hoàn toàn một ancol đa chức, mạch hở X, thu được H2​O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là.

A. C2H6O2              B. C2H6O              C. C3H8O2            D. C4H10O2
38. Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần khong tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc). 

Giá trị của V là:

A. 4,48 lít             B. 3,36 lít                 C. 2,80 lít                 D. 3,08 lít

39. Cho hỗn hợp bột nhôm và sắt vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hân hợp rắn gồm ba kim loại là:

A. Fe, Cu, Ag                          B. Al, Cu, Ag

C. Al, Fe, Cu                           D. Al, Fe, Ag

40. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt.

Các nguyên tố X và Y lần lượt là.

A. Fe và Cl.                               B. Na và Cl

C. Al và Cl                                D. Al và P

41. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư bột Fe và lượng dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X2 chứa các chất tan là:

A. Fe2(SO4)3 và H2SO4                   B. FeSO4
C. Fe2(SO4)3
D. FeSO4 , H2SO4  

42. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

Thành phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là.

A. 75% và 25%                          B. 20% và 80%

C. 35% và 65%                          D. 50% và 50%

43. Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là:

A. NO             B. NO2                  C. N2                 D. N2O

44. Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lít khí H2 (ở đktc).

Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:

A. 38,93 gam           B. 25,95 gam           C. 103,85 gam           D. 77,86 gam
Phần riêng -    Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần: Phần I hoặc phần II

Phần I. Theo chương trình không phân ban (6 câu, từ câu 45 đến 50):

45. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc).

Giá trị của V là.

A. 300 ml             B. 100 ml               C. 200 ml                 D. 150 ml

46. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrôcacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất.

Tên gọi của X là.

A. 2 – metylbutan        B. 2 – metylpropan        C. 2,2 - ®imetylpropan      D. etan
47. Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là 

A. Cu + dung dịch FeCl3                B. Fe + dung dịch HCl

C. Fe + dung dịch FeCl3                 D. Cu + dung dịch FeCl2
48. Hai kim loại có thể được điều chế băng phương pháp điện phân dung dịch là:

A. Al và Mg                                   B. Na và Fe

C. Cu và Ag                                    D. Mg và Zn

49. Cho dãy các chất:

C6H5OH (phenol) , C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, C2H5COOH, C3H7​NH2 . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là.

A. 4                 B. 2                       C. 3                         D. 5

50. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột →  X→  Y →  Z →  metyl axetat

Chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là

A. C2H5OH , CH3COOH                       B. CH3COOH, CH3OH

C. CH3COOH, C2H5OH                        D. C2H4 , CH3COOH

Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến câu 56):

51. Oxi hóa ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với hiđrô bằng 29).

Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3​ – CHOH – CH3                   B. CH3 – CH2 – CH2 – OH

C. CH3 – CH2 – CHOH – CH3         D. CH3​ – CO – CH3  

52. Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau:

X +2YCl3 → XCl2 + 2YCl2  ;   Y + XCl2 → YCl2 + X

Phát biểu đúng là

A. Ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+
B. Kim loại X khử được ion Y2+
C. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y

D. Ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+
53. Cho dãy các chất: Cr(OH)3 , Al2(SO4)3 , Mg(OH)2 , Zn(OH)2 , MgO, CrO3
Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là 

A. 5                B. 2                       C. 3                      D. 4

54. Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cl , Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan.

Giá trị của m là.

A. 48,8 gam             B. 42,6 gam             C. 47,1 gam            D. 45,5 gam

55. Cho biết phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong pin điện hóa Fe – Cu là

                        Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

        Eo (Fe2+/Fe) = - 0,44V ;  Eo (Cu2+/Cu) = + 0,34V

Suất điện đọng chuẩn của pin điện hóa Fe – Cu là

A. 1,66 V             B. 0,10 V               C. 0,78 V                    D. 0,92 V

56. Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào

A. nhiệt độ        B. áp suất                C. Chất xúc tác             D. nồng độ

đề số 9

(Thời gian làm bài 90 phút)
1. Nguyên tử của nguyên tố A có 2 electron hóa trị, nguyên tử của nguyên tố B có 5 electron hóa trị ngoài cùng. Công thức phân tử của hợp chất tạo bởi A và B có thể là như thế nào? 
a). A3B2                 b). A2B3          c). A2B5              d). A5B2
2.  Điện tích quy ước của các nguyên tử trong phân tử, nếu coi phân tử có liên kết ion (cặp electron liên kết thuộc hẳn về một nguyên tử) được gọi là:

a). Điện tích nguyên tử                  b). Độ dẫn điện cao

c). Điện tích ion                            d). cation hay anion

3. Tính chất vật lý của đồng gây ra bởi:

a). Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn              b). Độ dẫn điện cao

c).Liên kết kim loại                                 d). Liên kết cộng hóa trị phân cực

4. Thả cái đinh sắt vào dung dịch đồng (II) clorua. ở đây xảy ra phản ứng:

a). Trao đổi               b). Phân hủy            c). Hóa hợp             d). Thế

Hãy chọn đáp án đúng.

6. Trộn hai thể tích dung dịch axit H2SO4 0,2M với ba thể tích dung dịch axit H2SO4 0,5M được dung dịch axit H2​SO4 có nồng độ mol:

a). Dung dịch H2SO4 0,40M                 b). Dung dịch H2SO4 0,25M   

c). Dung dịch H2SO4 0,38M                d). Dung dịch H2SO4 0,15M   
Hãy chọn đáp án đúng.

7. Axit halogenhiđric có tính axit mạnh nhất là:

a). Axit HCl            b). Axit HBr          c). Axit HI              d). Axit HF

Hãy chọn đáp án đúng.

8. Có các nguyên tố A, B, C, D mà nguyên tử của chúng đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np5 .

a). Nguyên tố A có độ âm điện và năng lượng hóa ion hóa I1 nhỏ nhất, có bán kính nguyên tử lớn nhất.

b). Nguyên tố B có độ âm điện và năng lượng ion háo I1 lớn nhất có bán kính nguyên tử nhó nhất.

c) Nguyên tố C có tính oxi hóa mạnh hớn A nhưng yếu hơn B.

d). Nguyên tố D đẩy được nguyên tố C và nguyên tố A ra khỏi dung dịch muối

Hãy cho biết A, B, C là những nguyên tố nào?

9. Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ của một chất phản ứng là 0,36 mol/l. Sau 10 giây xảy ra phản ứng, nồng độ của chất đó còn 0,20 mol/l.

Tốc độ trung bình của phản ứng là.

a). v = 0,016 mol/l.s               b). v = 0,16 mol/l.s

c). v = 0,36 mol/l.s                 b). v = 0,20 mol/l.s

Hãy chọn đáp án đúng.

10. Trong tự nhiên, bạc có hai đồng vị, trong đó đồng vị 109Ag chiếm 44% . Biết nguyên tử khối trung bình của bạc là 107,88.

Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là:

a). 107           b). 106                  c). 108                 d). 106,5

Hãy chọ đáp án đúng

11. Liên kết hóa học giữa các ion được gọi là:

a). Liên kết anion – cation            b). Liên kết ion hóa

c). Liên kết ion hay liên kêt điện hóa        d). Liên kết tĩnh điện 

Hãy chọn đáp án đúng.

12. Hợp chất có liên kết cộng hóa trị được gọi là.

a) Hợp chất phức tạp                 b). Hợp chất cộng hóa trị 

c). Hợp chất không điện ly       d). Hợp chất trung hòa điện.

Hãy chọn đáp án đúng.

13. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng thế.

a). Zn  + HNO3 →                       b). Zn + HCl →
c). ZnO + H2SO4 →                     d). ZnCl2 + AgNO3 →
14. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng trao đổi.

a) Ba(OH)2 + H2O →                  b). Na2O + H2SO4
c). CaO + CO2 →                       d). Na + H2O →
15. Trong nhóm halogen, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

a). Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.

b). ái lực electron của nguyên tử các nguyên tố giảm dần.

c). Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần.

d). độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố giảm dần.

Hãy chọ đáp án sai.

16. Hợp chất hđrô halogenua có tính khử mạnh nhất là.

a). Khí HF           b). Khí HI           c).Khí HCl             d). Khí HBr

Hãy chọn đáp án đúng.

17. Số thứ tự của chu kì trong bảng tuần hoàn có ý nghĩa là:

a). Xác định tính chất Hóa – Lí giong nhau của các nguyên tố trong chu kì.

b). Tính chất kim loại yếu dần theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

c). Biết được số electron trong nguyên tử của các nguyên tố trong chu kì: Số lớp electron bằng số thứ tự của chu kì.

d). Tính chất của nguyên tố biến đổi một cách tuần hoàn.

Hãy chọn đáp án đúng.

18. Những tính chất nào của nguyên tố hóa học (ghi rõ dưới đây) biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

a). Nguyên tử khối.                               b). Số hiệu nguyên tử

c). Bán kính nguyên tử                         d). Tính kim loại của các nguyên tố.

e). Tính phi kim của các nguyên tố.    f ). Khối lượng riêng

g). Độ dẫn điện                                    h). Năng lượng ion hóa

i). Máu sắc                                         k). Số oxi hóa trong các hợp chất điện hình

l). Hoạt tính hóa                       m). Tính chất hóa học của các hiđrôxit

n). Cấu trúc của lớp electron ngoài cùng trong nguyên tử.

19. Nguyên tử khối của nguyên tố đồng là 63,5. Nguyên tố đồng trong tự nhiên gồm hai đồng vị bền là 63Cu và 65Cu.

Tỉ lệ phần trăm của đồng vị 63Cu trong tự nhiên là:

a). 25%              b). 50%                 c).75%                   d).90%

Hãy chọn đáp án đúng.

20. Có các ion:

1. Na+ ; 2. Cu2+ ; 3. Mg2+ ; 4.S2- ;5. Fe2+ ; 6. Al3+ ; 7. Mn4+
Những ion không có cấu hình electron của khí hiếm là:

a). Na+ , Mg2 , Cu2+                    b).  Mg2+ ,S2- , Fe2+
c). Fe2+ , Al3+ , Mn4+                  d). Cu2+ , Fe2+ , Mn4+
Hãy chọn đáp án đúng.

21. Cho các cấu hình electron nguên tử của các nguyên tố sau:

A. 1s22s22p63s23p1                     B. 1s22s22p63s23p63d54s2
C. 1s22s22p63s23p6                     D. 1s22s22p63s1
Các nguyên tố kim loại là:

a). A, B, D            b). A, C          c). B, C, D             d). A, B, C, D

Hãy chọn đáp án đúng.

22. Trong một chu kì, số oxi hóa của các nguyên tố phi kim trong hợp chất khí với hiđrô biến đổi:

a). Từ -1 đến - 8 (theo chiều từ trái sang phải)
b). Từ - 8 đến 0 (theo chiều từ phải sang trái)
c). Từ - 4 đến -1 (theo chiều từ trái sang phải)
d). Từ -1 đến - 4 (theo chiều từ trái sang phải)

Hãy chọn đáp án đúng.

23. Dựa vào vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể xác định các đặc tính sau:

a). Số proton có trong hạt nhân nguyên tử.       

b). Màu của oxit hóa trị cao nhất.

c). Số electron trong nguyên tử.

d). Độ dẫn điện.

e). Tính chất đặc trưng của oxit và hiddroxxit.

Hãy chọn đáp án đúng

24. Trong phân tử nitơ có:

a). Hai liên kết σ, một liên kết cho – nhận

b). Một liên kết 
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c). Một liên kết σ, hai liên kết 
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d). Liên kết cộng hóa trị phân cực.

Hãy chọn đáp án đúng.

25. Cho các chất H2 , Cl2 , HCl, O2.

Số phân tử có liên kết σs-s , σs-p , σp-p  tương ứng là:

a). 2, 1, 1                b). 1, 1, 2              c). 1, 2, 1              d). 2, 2, 0

Hãy chọn đáp án đúng.

26. Trong phản ứng oxi hóa – khử:

a). Chất khử là chất có số oxi hóa giảm
b). Chất khử là chất thu electron

c). Chất khử là chất nhường electron

d). Chất khử là chất có số oxi hóa cao nhất.

Hãy chọn đáp án đúng.

27. Trong phản ứng oxi hóa – khử

a). Chất oxi hóa là chất có số oxi hóa thấp nhất

b). Chất oxi hóa là chất nhường electron

c). Chất oxi hóa là chất có số oxi hóa tăng

d). Chất oxi hóa là chất nhận electron

Hãy chọn đáp án đúng.

Lưu huỳnh có các số oxi hóa sau:

a). -2 , -4, +6, +8.                     b). -2, +6, +4, 0

c). -2, -4, +6, 0                         d). -1, 0, +4, +2

Hãy chọn đáp án đúng.

29. Các chất ghi ở cột bên phải thuộc loại hợp chất hữu cơ nào ghi ở cột bên trái?

1. Rượu (ancol)                                    a). Anilin

2. Phenol                                              b). Propanal

3. An®ehit                                            c). Etilen glicol

4. Xeton                                               d). Crezon

5. Amin                                                e). Naphtalen

6. Aren                                                 g. Axeton

30. Tính chất đặc trưng của aminoaxit là:

1. Chất lỏng ;  2. không màu;  3. Tan tốt trong nước ; 4. Thể hiện tính lưỡng tính

Tham gia phản ứng với: 5. Axit ; 6. Kiềm ; 7.Rượu ; 8. Làm  chuyển màu quỳ tím thành đỏ.

Những tính chất nêu sai. 

a) 2, 3, 7         b) Không có                  c) 1, 8                 d) 1, 2, 3

Hãy chọn đáp án đúng.

31. Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ mất nhãn:Toluen, rượu etylic, phenol, dung dịch axit fomic.

Để phân biệt 4 chất này có thể dùng nhóm thuốc thử:

a). Quỳ tím, nước brom, dung dịch natri hidroxit 

b). Natri cacbonat, nước brom, natri kim loại

c). Quỳ tím, nước brom, dung dịch kali cacbonat.

d). Cả a, b, c đều được.

Hãy chọn đáp án đúng.

32. Số đồng phân của axit amino butanoic C3H6(NH2)COOH bằng:

a). 4                b). 6                c). 7                 d). 5

Hãy chọn đáp án đúng.

33. 0,3 mol hỗn hợp gồm propin và một ankin X phản ứng vừa đủ với 0,2 mol AgNO3/NH3 . Ankin X là:

a). Axetilen            b). Butin – 2           c). Butin – 1            d). Pentin – 1
Hãy chọn đáp án đúng

34. Hiđrocacbon A, mạch thẳng, công thức phân tử là C6H6 khi cho A tác dụng với AgNO3/NH3 thì một mol A tạo ra 292 gam kết tủa.
Công thức cấu tạo của A là:

a). CH    C – CH2 – CH2 – C    CH              b). CH2 = C = C = C = CH – CH3
c). CH    C – CH = CH – CH = CH2            d). Tất cả đều sai

Hãy chọn đáp án đúng.

35. Để điều chế hợp chất nitrobenzen, cần dùng:

a). C6H6 và dung dịch HNO3 đặc.

b). C6H6 , dung dịch HNO3 đặc và dung dịch H2SO4 đặc.

c). C7H8 và dung dịch HNO3

d). C7H8 và dung dịch HNO3 và dung dịch H2SO4 đặc

Hãy chọn đáp án đúng.

36. Cho 1,24 gam hỗn hợp hai rượu đơn chức tác dụng vừa đủ với Na, thoát ra 336 ml H2 (đktc) và m gam muối Na.

Giá trị của m là:

a). 1,93 gam             b). 2,93 gam               c). 1,9 gam           d). 1,47 gam

Hãy chọn đáp án đúng

37. Khi đốt cháy các đồng đẳng của một rượu, thu được số mol CO2 và H2O do phản ứng cháy tạo ra có thể khác nhau nhưng tỉ số số mol 
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Các rượu đó thuộc dãy đồng đẳng.

a). Rượu no, đơn chức.

b). Rượu không no, có một liên kết đôi, đơn chức.

c). Rượu không no, có một liên kết ba, đơn chức.

d). Rượu không no, có hai liên kết đôi, đơn chức.

Hãy chọn đáp án đúng.

38. Phản ứng tách hiđrô khỏi hợp chất hữu cơ được gọi là:

a). Phản ứng hiđrô hóa                       b). Phản ứng ngưng tụ

c).  Phản ứng đề hiđrô hóa                 a). Phản ứng đề hiđrat hóa
39. Cho nổ hỗn hợp gồm 50 ml hiđro, 40 ml axetilen và không khí có dư một chút. Thể tích hỗn hợp biến đổi như thế nào, nếu các khí đều đo ở đktc?

a). Giảm đi 100 ml                            b). Giảm đi 150 ml 
c). Tăng lên 130 ml                            d). Giảm đi 135 ml 
Hãy chọn đáp án đúng

40. Đốt cháy hỗn hợp hai rượu đồng đẳng có số mol bằng nhau, thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mol 
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Công thức phân tử của hai rượu là:

a). CH4O và C3H8O                             b). C2H6O2 và C4H10O2 
c). C2H6O và C3H8O                            d). CH4O và C2H6O

Hãy chọn công thức đúng.

41. Thủy phân ete trong môi trường kiềm và đun nóng gọi là:

a). Xà phòng hóa          b). Hiđrat hóa           c). Crackinh         d). Sự lên men

42. Khối lượng riêng của một ankan ở đktc là 3,839 g/l .Trong phân tử ankan có một nguyên tử cacbon bậc IV.

Hiđrocacbon đó là:

a). 2,2 - ®imetyl pentan.              b). 2,2 - ®imetyl hexan

c). 2,2 - ®imetyl butan                d). 3,3 - ®imetyl pentan.

Hãy chọn đáp án đúng.

43. Rượu bậc một bị đề hiđro hóa tạo thành anken. 0,7 gam anken phản ứng vừa đủ với 2,0 gam brom. Rượu đó là:

a). Butanol        b). pentanol         c). Etanol                  d). Metanol.

44. Công thức thực nghiệm của một đồng đẳng benzen có dạng (C3H4)n thì công thức phân tử của đồng đẳng là:

a). C12H16        b). C6H8           c). C9H12             d). C15H20
Hãy chọn công thức đúng.

45. Đốt cháy hoàn toàn a gam một hđrôcacbon, thu được 13,2 gam CO2 và 7,2 gam H2O. Công thức phân tử của hiđrôcacbon là:

a). CxHy (y ≤ 2x +2).                   b). CxH2x (x ≥ 2)

c). C3H8                                       d). CnH2n +1 (n ≥ 1)

Hãy chọn công thức đúng.

46. Trong một bình kín dung tích không đổi là V lit chứa hơi chất hữu cơ X mạch hở và O2 ở 139oC. áp suất trong bình là 2,71 atm (thể tích O2 gấp đôi thể tích cần cho phản ứng cháy). Đốt cháy hoàn toàn X lúc đó nhiệt độ trong bình là 819oK và áp suất là 6,38 atm. Biết phân tử X có dạng CnH2nO2 . Công thức phân tử của X là:

a). C4H8O2           b). C3H6O2                 b). C2H4O2              c). C2H3O2
Hãy chọn công thức đúng.

47. Có 4 chất: Etilen, propin, butaddien – 1,3 và benzen. Số chất có khả năng làm mất màu nước brôm là:

            a). 4           b). 3             c). 2                  d). 1

Hãy chọn đáp án đúng.

48. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: CH4 , C3H6 , C4H10 , thu được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Giá trị của m là:

a). 1,48 gam           b). 2,48 gam                c). 14,8 gam              d). 24,7 gam

49.Cho X là một aminoaxit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 ml dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3,2%.

Công thức cấu tạo phân tử của X:

                  NH2
          NH2
a). C3H6
b). C2H5  
                   COOH
                                  COOH

c). H2N – C3H5- (COOH)2             d). (H2N)2 – C3H5 – COOH

Hãy chọn đáp án đúng.

50. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, không no có một liên kết đôi ở mạch cacbon, thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 
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Công thức phân tử của amin là:

a). C3H6N          b). C4H8N           c). C4H9N              d).C3H7N

Hãy chọ đáp án đúng.

Đề số 10

                                                       (Thời gian làm bài 90 phút)          
1. ý nghĩa của số hiệu nguyên tử là nó cho biết:

a). Số proton trong hạt nhân nguyên tử.

b). Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.

c). Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử.

d). Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

e). Số electron trong nguyên tử.

Hãy chọn những đáp án sai.

2. Nguyên tử các đồng vị của một nguyên tố hóa học khác nhau. 
a). Số proton       b). Số nơtron           c). Số electron          d). Số khối A của hạt nhân.

Hãy chọn đáp án đúng.

3. Những cặp chất sau, cặp nào là đồng vị ?

a). O2 và O3         b). 
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Hãy chọn đáp án đúng

4. Tính chất kim loại của một nguyên tố theo quan điểm hóa học được thể hiện bằng:

a) Độ âm điện nhỏ    

b) Khả năng nhường electron của nguyên tử

c) Khả năng phản ứng với phi kim

d) Cấu trúc mạng tinh thể kim loại

 Hãy chọn đáp án đúng

5. Tính chất phi kim của một nguyên tố theo quan điểm hóa học được thể hiện bằng:

a) hoạt tính tương tác của chúng với kim loại

b) Cấu trúc mạng tinh thể phân tử

c) độ âm điện lớn

d) Khả năng thu electron của nguyên tử

Hãy chọn đáp án đúng

6. Liên kết ion khác liên kết cộng hóa trị do đặc tính:

a) Không có tính định hướng, không có tính bão hòa

b) Có tính bão hòa và không có tính định hướng

c) Có tính định hướng và không có tính bão hòa

d) Có tính định hướng và có tính bão hòa

 Hãy chọn đáp án đúng

7. Số oxi hóa của cacbon trong các hợp chất tương ứng như sau: 

     CO, CH4, CaCO3, HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, C12H22O11
a)  +2,  +4,     +4,          +2,             +4,              +2,          +4
b)  +2,  +4,     +4,          +4,             +4,              +4,          +4
c)  +2,  +4,     +4,          +2,              0,                +2,           0
d)  -2,   +4,     -4,           +2,             +6,              +4,          +1

 Hãy chọn đáp  án đúng

8. Phương trình phản ứng: 

                       Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑
a) phân hủy           b) Oxi hóa             c) Trao đổi            d) Hóa hợp

Hãy chọn đáp án đúng

9 . Dẫn khí clo vào dung dịch FeCl2, nhận thấy dung dịch từ màu lục nhạt chuyển dần sang màu nâu.

a) phản ứng thế                        b) phản ứng phân hủy

c) phản ứng trung hòa             d) phản ứng oxi hóa – khử

10. Dung dịch muối X không màu , tác dụng với dung dịch bạc nitrat, sản phẩm có chất kết tủa màu vàng

 Dung dịch muối X là: 

a) Natri iotua            b) Kẽm clorua             c) Sắt (III) nitrat          d) Kaki bromua

Hãy chọn đáp án đúng

11.ở điều kiện phòng thí nghiệm, đơn chất nào có cấu tạo tinh thể phân tử?

a) Brom          b) Iot            c) Flo             d) Clo

12. Tính thể tích ozon (đktc) được tạo thành 64 gam oxi. Giả thiết rằng phản ứng tạo thành ozon xảy ra hoàn toàn với hiệu suất 100%. 

a) 52,6 lít        b) 24,8 lít              c) 12,4 lít              d) 29,87 lít

13. Nguyên tố lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử Z = 16. Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh ở trạng thái kích thích là:

a) 1s22s22p63s23p4              b) 1s22s22p63s13p5
c) 1s22s22p63s23p33d1              d) 1s22s22p63s23p23d2
Hãy chọn cấu hình electron viết đúng.

14. Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố: 

a) thời gian xảy ra phản ứng

b) Bề mặt tiếp xúc giữa các chất phản ứng

c) Nồng độ các chất tham gia phản ứng

d) Chất  xúc tác

Hãy chọn đáp án sai

15. Khi tăng nhiệt độ từ 200C lên 800C thì tốc độ phản ứng tăng lên:

a) 18 lần          b) 27 lần          c) 243 lần             d) 729 lần

Biết hệ số nhiệt độ của tốc độ phản uwgs này là 3

Hãy chọn đáp án đúng

16. Tính chất hóa học của một nguyên tố hóa học trước tiên được xác định bằng: 

a) Điện tích hạt nhân nguyên tử

b) Vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

c) Nguyên tử khối

d) Cấu tạo của lớp electron hóa trị 

Hãy chọ đáp án đúng

17. Cấu hình electron của một ion là 1s22s22p6. Cấu hình electron của nguyên tử X tạo ra ion là:

a) 1s22s22p4(X + 2e → X2-)
b) 1s22s22p63s1 (X - 2e → X+)
c) 1s22s22p5 (X + e → X-)
d) 1s22s22p63s2(X - 2e → X-)
e) 1s22s22p3(X + 3e → X3-)
g) 1s22s22p63s23p1(X - 3e → X+3)
h) tất cả đều đúng

Hãy chọn đáp án đúng

18. Những hợp chất có mạng tinh thể phân tử, có đặc tính:

a) Dễ tan trong nước

b) Nhiệt độ nóng chảy cao

c) Dễ thăng hoa và dễ hóa rắn

d) Độ dẫn điện lớn

Hãy chọn đáp án đúng

19. Liên kết hóa học trong phân tử hiđro sunfua là:

a) Liên kết ion            b) Liên kết cộng hóa trị

c) Liên kết hiđro         d) Liên kết cho – nhận

Hãy chọn đáp án đúng
20. Liên kết kim loại được đặc trưng bởi:

a) Sự tồn tại mạng lưới tinh thể kim loại

b) ánh kim

c) Tính đẫn điện của kim loại

d) sự tồn tại của các electron chung, chuyển động tự do trong mạng tinh thể kim loại.

Chọn đáp án dúng

21. Cho sơ đồ phản ứng: 
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Hệ số cân bằng của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là :

a) 2, 9, 6, 8          b) 3, 8, 7, 5          c) 4, 7, 5, 8                d) 5, 9, 6, 3

Hãy chọn đáp án đúng

22. Cho sơ đồ phản ứng : 

              CuS + HNO3 → CuSO4 + NO2 + H2O

Hệ số cân bằng của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là :

a) 2, 7, 3, 5, 4           b) 3, 6, 5, 2, 7           c) 1, 8, 1, 8, 4          d) 4, 5, 6, 7, 8

Hãy chọn đáp án đúng

23.  Cho phản ứng hóa học:            A (dd) + B (dd) → C (dd)

Nồng độ ban đầu của các chất: CA = 0,30 mol/l .  CB = 0,5 mol/l      

Hằng số tốc độ k = 0,4

Tốc độ phản ứng tại thời điểm t khi nồng độ chất A còn 0,2 mol/l là: 

a) v = 0,015 mol/l.s               b) v = 0,060 mol/l.s               
c) v = 0,024 mol/l.s               d) v = 0,0072mol/l.s 

Chọn đáp án đúng    

24. Thêm từ từ từng giọt axit sunfuric vào dung dịch bải hiddroxxit đến dư. Độ dẫn điện của hệ sẽ biến đổi như thế nào?

a) Lúc giảm dần, sau tăng                b) Lúc đầu tăng dần, sau giảm

c) Tăng dần                                      d) Giảm dần

Chọn đáp án đúng

25.Quá trình sản xuất nitric trong công nghiệp được tiến hành trong một số công đoạn sau:

1. Oxi hóa No ; 2. Phản ứng của NO2 với H2O ; 3. Oxi hóa NH3 ; 4. Chuẩn bị hỗn hợp amonia và không khí ; 5. Tổng hợp NH3
Hãy sắp xếp các công đoạn trên theo trật tự trước sau:

a) 1, 3, 2, 4, 5          b) 5, 4, 3, 1, 2             c) 4, 5, 3, 1, 2        d) 3, 4, 5, 1, 2

Hãy chọ đáp án đúng

26.Axit cacbonic và axit silixic giống nhau ở chỗ: 

a) Về độ mạnh của axit                     b) Trạng thái tập hợp

c) Bị phân hủy khi đun nóng            d) Tồn tại trong dung dịch nước

  Hãy chọn đáp án đúng

27. Muối natri và muối kali khi cháy cho ta ngọn lửa màu tương ứng là:

a) Hồng và đỏ thắm                  b) Tím và xanh lam

c) Vàng và tím                         d) Vàng và xanh

Hãy chọn đáp án đúng

28. Natri, kali và canxi được sản xuất trong công nghiệp bằng cách: 

a) Điện phân hợp chất nóng chảy           b) Bằng phương pháp hỏa luyện

c) Bằng phương pháp thủy luyện            d) Bằng phương pháp nhiệt kim loại

29. Hỗn hợp sản phẩm thu được khi chưng cất dầu mỏ gồm các hiđrocacbon có 5 đến 10 nguyên tử cacbon trong phân tử ,tạo thành: 

a) Xăng            b) Dầu hỏa          c) Dầu ddieezeen            d) Dầu nhờn

Hãy chọn đáp án đúng

30. Đồng (II) glixerat là chất: 

a) Tan tốt trong nước                 b) Màu xanh lam

c) Dùng để sản xuất tơ capron

d) Là sản phẩm thế không hoàn toàn hiđro của các nhóm hddrroxxyl của glixerol bằng nguyên tử dồng

Hãy chọn đáp án sai

31. Khi đốt cháy hoàn toàn 25 gam hợp chất hữu cơ chứa nitơ, thu được 4,74 lít khí (đktc) không bị hấp thụ bởi dung dịch kiềm. Chất này có thể là một amin đơn giản không?

a) Có thể            b) Không thể             c) Là amin bậc cao          d) Khả năng này rất ít

Hãy chọn đáp án đúng

32. Tính đặc trưng của fomanđehit: 

1. Chất lỏng ; 2. Mùi xốc ; 3. Tan tốt trong nước ; 4. Rất độc . Tham gia phản ứng ; 5. Oxi hóa ; 6. Khử ; 7. Trùng hợp ; 8. Tráng bạc ; 9. Thơm hóa.

Những tính chất nêu sai: 

a) 2, 3, 4         b) 1, 9           c) 3, 5, 8, 9             d) 1, 3, 7, 9

Hãy chọn đáp án đúng

33. Khi chưng cất dầu thô, thu được hợp chất có công thức cấu tạo:

           CH3 – CH – CH – CH2 – C – CH3

              C3H7      C3H7          
Tên gọi theo dnh pháp IUPAC của chất trên là:

a) 2 – etyl – 2 metyl – 4,5 - ®ipropylhexan

b) 3,3 – ®imetyl– 4,5 - ®ipropylheptan

c) 2 – etyl – 2,5®imetyl – 4 - propyloctan

d) 3,36 – trimetyl – 5 metyl –propylnonan

Hãy chọn cách gọi tên đúng

34. Xiclohexan ứng với công thức phân tử tổng quát:

a) CnH2n+2           b) CnH2n               c) CnH2n-2           d) CnH2n-6
Hãy chọn công thức đúng

35. Giữa cao su isopren và cao su buna khác nhau ở chỗ:

 a) Cấu trúc lập thể         b) Thành phần monome

 c) Công thức cấu tạo của các mắt xích     d) Chỉ là tên gọi thương mại

Hãy chọn đáp án đúng

36. Hợp chất 1,3 - đimetyl benzen còn có tên gọi khác là:

 a) Para – xilen           b) Crezol          c) Ortho           d) Meta – xilen

Hãy chọn đáp án đúng

37. Mặc dù phân tử khối tương đối nhỏ ( so với các dẫn xuất halogen có cùng số nguyên tử cacbon) nhưng ở điều kiện thường metanol là chất lỏng ( các dẫn xuất halogen là chất khí) . Nguyên nhân là do:

a) Metanol tạo thành liên hợp phân tử gây ra bởi liên kết hiđro

b) Trong thành phần của metanol có oxi

c) Metanol có độ tan trong nước lớn

d) Sự phân li của ancol

Hãy chọn đáp án đúng

38. Tính chất đặc trưng của axit cacboxylic là tham gia phản ứng:

a) Hlogen hóa        b) Đềhiđrat hóa             c) Este hóa          d) Trung hòa

Hãy chọ đáp án đúng

39. Tính chất đặc trưng của tinh bột là:

1.Polisaccarit ; 2. Không tan trong nước ; 3. Vị ngọt .

Thủy phân tạo thành: 4. Glucozơ ; 5.Fructozơ ; 6. Làm xanh iot ; 7. Là nguyên liệu dùng để điuều chế đextrin

a) 2, 5, 6, 7       b) 2, 5, 7          c) 2, 3, 4, 6          d) 3, 5

Hãy chọn đáp án đúng

40. Tính chất của bazơ của anilin so với amoniac:

a) Yếu hơn         b) Mạnh hơn         c) Như nhau         d) Không so sánh được

Hãy chọ đáp án đúng

41. Tính chất của amin gây ra bởi phân tử của nó chứa 

a) Gốc hiđrocacbon             b) Nguyên tử nitơ còn cặp electron tự do

c) Nhóm amin

   d) Gốc amino

Hãy chọn đáp án đúng

42. Cho 3,38 gam hỗn hợp A gồm CH3OH , CH3COOH và C​6H5OH tác dụng vừa đủ với Na, thoát ra 672 ml khí (đktc) và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B, thu được hỗn hợp rắn B1, khối lượng B1 là:

a) 3,61 gam           b) 4,7 gam
      c) 4,7 gam           d) 4,04 gam

Hãy chọn đáp án đúng

43. Tỉ lệ thể tích hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng metan và thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon đó là 1 : 6,5

Hiđrocacbon đó là

a) Butan             b) Pentan           c) Etan               d) Propan

44. Phản ướng tương tác của axit với rượu tạo thành este, được gọi là 

a) Phản ứng trung hòa               b) Phản ứng ngưng tụ

c) Phản ứng este hóa                 d) Phản ứng kết hợp

Hãy chọn đáp án đúng

45.Khi bớt đi một nguyên tử hiđro trong phân tử hiđrocacbon thì nhận được:

a) Gốc hiđrocacbon no                            b) Gốc hiđrocacbon không no

c) Gốc hiđrocacbon no hóa trị I              d) Cả a, b, c đều đúng

Hãy chọn đáp án đúng

46.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A gồm 1 hiđrocacbon X thể tích và O2 dư, thu được hỗn hợp B có thành phần thể tích gồm 45% CO2 và 30% H2O.

Hi®rocacbon X là:

a) C3H4                     b) C2​H6             c) C4H8            d) C4H10
Hãy chọn công thức đúng

47. .Hỗn hợp A gồm 2 olefin. Đốt cháy hoàn toàn 7 thể tích A cần 31 thể tích O2 ( thể tích các khí đo ở đktc)

Công thức phân tử của 2 olefin là
a) C2H4 và C4H8                   b) C2H4 và C3H6                   
b) C3H6 và C4H8                   d) C2H4 và C5H10
Hãy chọn công thức đúng

48. Hợp chất hữu cơ mạch hở dùng làm chất tạo bóng trong kĩ thuật mạ điện có công thức C4H6O2. Cho 4,3 gam hợp chất tác dụng với natri giải phóng 1,12 lít H2
Công thức cấu tạo hợp lí của hợp chất là :

a) CH2 – CH = CH – C – H                       b) CH2 = CH – C - OH
                   

   OH                         O                                                      O

c) CH2 – C ≡ C – CH2                                d) CH2 – C – CH = CH2
                  


    OH                   OH                                     OH    O

Hãy chọn công thức đúng

49. Có sơ đồ biến đổi:


              15000C                       + HCl dư

               LLN
       

Công thức cấu tạo của M1 và M2là 

a) M1 ; Cl – CH2 – Ch2 – Cl    ; M2 : CH2 CHCl

b) 

Hãy chọn công thức đúng

50. Chia hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức thành 2 phần bằng nhau . Đốt cháy hoàn toàn phần 1, thu được 0,5 gam H2O

Phần 2 được cộng H2, tạo r hỗn hợp A thì thể tích khí CO2 ( đktc) được tạo ra là: 

a) 0,112 lít         b) 0,672 lít            c) 1,6 lít               d) 2,24 lít

Hãy tìm đáp số đúng

Đề số 11
1.A là nguyên tố mà nguyên tử có 20 proton, B là nguyên tố mà nguyên tử có 9 proton. Công thức phân tử của hợp chất tạo thành từ hai nguyên tố này là:

a) A2B với liên kết cộng hóa  trị            b) AB2 với liên kết ion

c) Ab với liên kết ion                             d) A2B3 với liên kết cộng hóa trị

Hãy chọn đáp án đúng

2. Trong phản ứng hóa học:

           Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2↑ + 2H2O

Số oxi hóa của nguyên tố oxi là:

a) Tăng               b) Giảm             c) Không thay đổi               d) Vừa tăng vừa giảm

Hãy chọn đáp án đúng

3. Sự biến đổi nào sau đây là sự khử

a) 
[image: image38.wmf]S

2

-

   →  
[image: image39.wmf]S

0

  +  2e                       b) 
[image: image40.wmf]Al

0

  → 
[image: image41.wmf]Al

3

+

    +    3e

c) 
[image: image42.wmf]Mn

7

+

  +  3e   →  
[image: image43.wmf]Mn

4

+

               d) 2Cl​- → Cl2 + 2e

4. Cho phản ứng oxi hóa khử: 

             H2 + Cl2 → 2HCl

Trong phản ứng này xảy ra sự khử nào sau đây?

a) H2→ 2H+ + 2e            b) 2H+ + 2e → H2
c) Cl2 + 2e → 2Cl-          d) 2Cl-  → Cl2 + 2e

Hãy chọn đáp án đúng

5.  Có những chất khí: 

1. Clo .  2. Cacbon ®ioxit . 3. Cacbon oxit  .   4. Hi®ro clorua.

Mỗi khí có một số tính  chất  sau:

a)Khí không màu, tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit mạnh có tính khử .

b) Khí không màu, rất độc, dễ cháy, 
c). Khí không màu, nặng hơn không khí 1,5 lần, làm đục nước vôi trong

d). Khí màu vàng lục, độc, có tính oxi hóa mạnh.

Hãy ghép các cặp chất – tính chất phù hợp.

6. Axit sunfuric đặc phản ứng được với:

1. Đồng ; 2. Kim loại vàng ; 3. Bazo ; 4. Cacbon ; 5. Bari sunfat ; 6. Oxit lưỡng tính ; 7. Bạc ; 8. Hiđrô clorua ; 9. Đường glucozo ; 10. Đồng sunfat.

Những ý đúng là.

a). 1, 3, 6, 7, 9                                                b). 2, 4, 6, 8, 10

c). 1, 2, 4, 5, 7, 10                                          d). 3, 5, 6, 8, 9, 10

Hãy chọn đáp án đúng.

7.   Độ bền của các liên kết hóa học theo dãy:
                          H2O, H2S , H2Se , H2Te

a).Tăng dần.                                  b).Biến đổi không theo quy luật.

c). Giảm dần                                 d) Không biến đổi

Hãy chọn đáp án đúng.

8.  Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:
                 2SO2 (k) + O2 (k)         2SO3 (k).∆H < 0
Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận, nếu:

a). Giảm nồng độ của SO2               b). Tăng nồng độ của SO2
c). Tăng nhiệt độ.                            d). Giảm áp suất của hệ.

Hãy chọn đáp án đúng.

9. Khi điện phân dung dịch natri sunfat trong nước thu được:

a). Natri, hđrô, lưu huỳnh.                       b). Tăng nồng độ của SO2.

c). Natri và lưu huỳnh                             d). Giảm áp suất của hệ.

Hãy chọn đáp án đúng.

10. Trong quá trình oxi hóa, xảy ra:

a). Sự tương tác với oxi.                    B). Sự thay thế nguyên tố oxi.

c). Sự nhường electron bởi nguyên tử, phân tử hay ion.

d). Sự nhận electron của nguyên tử hay ion.

Hãy chọn đáp án đúng.

11. Hàm lượng của nitơ trong natri nitrat bằng:

a). 16,5%            b). 30%              c). 25%                 d).8,4%

Hãy chọn đáp án đúng.

12. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong chứa 0,075 mol Ca(OH)2 . Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:

a). Chỉ có CaCO3                                b). Chỉ có Ca(HCO3)2
c). CaCO3 và Ca(HCO3)2                    d). CaCO3 , Ca(OH)2
13. Không gặp kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ ở dạng tự do trong thiên nhiên vì.

a). Thành phần của chung trong thiên nhiên rất nhỏ.

b). Đây là những kim loại hoạt động hóa học rất mạnh.

c). Đây là những chất hút ẩm đặc biệt.

d). Đây là những kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân

Hãy chọn đáp án đúng.

14. Giá trị pH của dung dịch cho biết:

a). Độ phân ly của nước.                      b). Độ axit của dung dịch

c). Tính chất của môi trường               d). Tỉ khối của chất khí so với hiđrô.

Hãy chọn đáp án đúng.

15.  Tính chất đặc trưng của axit nitric là:
  1. Bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng.

  2. Trên bề mặt của axit khi bị đun nóng có thể cháy thành ngọn lửa.

3. Làm protein chuyển thành màu vàng.

4. Làm thoát ra N2O5 khi phản ứng với magie.

5. Làm thoát ra NO2 khi phản ứng với đồng.

6. Phát sáng trong bóng tối.

Có bao nhiêu ý sai?

a). 2           b). 3               c). 4                        d). 5

Hãy chọn đáp án đúng.

16. Việc khắc hình lên kính và các dụng cụ thủy tinh dựa vào phản ứng:

a). SiO2 và NaOH                         b). SiO2 và HF

c). SiO2 và CaCO3                        d). SiO2 , Na2CO3 và CaCO3
Hãy chọn đáp án đúng.

17. Những phản ứng riêng biệt chỉ có trong hóa hữu cơ là:

a) Phản ứng trùng hợp.                              b). Phản ứng đồng trùng hợp

c). Phản ứng nhiệt phân                            d). Phản ứng trùng ngưng.

Hãy chọn đáp án đúng.

18. Hợp chất 2,3 - đimetyl butan khi phản ứng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 (có askt) sẽ thu được số sản phẩm đồng phân là:

a). 4           b). 2                c). 5                      d). 3

Hãy chọ đáp án đúng.
19. Quá trình nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

a). Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S

b). MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2 

c). H2O + SO2 → H2SO3 

d). Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O.

20. Trong phản ứng điều chế Clo trong phòng thí nghiệm

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2
Một mol MnO2 đã:

a). Nhận 1 mol electron.                           b). Nhận 2 mol electron.

c). Nhường 1 mol electron                       d). Nhường 2 mol electron
Hãy chọn đáp án đúng.

21. Số mol electron cần thiết để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là:

a). 0,5 mol electron                              b). 1,5 mol electron

c). 4,5 mol electron                             d). 3,0 mol electron

Hãy chọn đáp án đúng.

22. Trong phản ứng:       2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3
a). Ion Fe2+ bị khử và nguyên tử Cl bị oxi hóa.
b). Ion Fe3+ bị khử và nguyên tử Cl- bị oxi hóa.
c). Ion Fe2+ bị oxi hóa và nguyên tử Cl bị khử.
d). Ion Fe3+ bị oxi hóa và nguyên tử Cl bị khử
Hãy chọn đáp án đúng.

23. Có những phản ứng hóa học sau:

  a). Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

b) Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2 

c). Br2 + 2NaOH → NaBr + NaBrO + H2O

d). Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

Phản ứng nào đã chứng minh:

1). Brom có tinh oxi hóa mạnh hơn Iot?

2). Clo có tính oxi hóa mạnh hơn brom?

24. Magie cháy rong lưu huỳnh đioxit theo phương trình phản ứng:

2Mg + SO2 → 2MgO + S

Trong phản ứng này:

a). SO2 oxi hóa Mg thành MgO                b). Mg khử SO2 thành S

c). Mg bị oxi hóa thành MgO , SO2 bị khử thành S.

d). Mg bị khử thành MgO , SO2 bị oxi hóa thành S.

Hãy chọn đáp án sai.

25. Axit sunfuric loãng có những tính chất:

1). Phản ứng với một số muối.          2). Phản ứng với đồng.

3). Phản ứng với nhôm.                    4). Phản ứng với tất cả các oxit

5). Làm mất màu các thuốc thử.      6). Tạo thành muối axit.

Những ý đúng là:

a). 1, 3, 6           b). 1, 2, 3, 5             c). 2, 3, 5, 6              d). 1, 2, 3, 4, 5

Hãy chọn đáp án đúng.

26. Các kiểu đồng phân được quy về hai dạng chung là:

a). Đồng phân mạch cacbon và đồng phân theo vị trí của liên kết bội.

b). Đồng phân nhóm chức và đồng phân vị trí của liên kết đôi.

c). Đồng phân đều đặn và đồng phân không đều đặn.

d). Đồng phân cấu tạo và đồng phân lập thể (không gian).
Hãy chọn đáp án đúng.

27. Thể tích không khí cần để đốt cháy hết 1m3 khí thiên nhiên gồm:

91% CH4 , 4% C2H6 , 2% H2 và 3% N2 là:

a). 1000 lít.              b). 25 m3               c). 9,4 m3                d). 940 lít

Hãy chọn đáp án đúng.

28. Tính chất đặc trưng của axetilen là:

1. Chất khí không màu ; 2. Có mùi đặc trưng ; 3. Nhẹ hơn metan ; 4. Tan tốt trong nước.

Tham gia các phản ứng: 5. Hóa hợp ; 6. Hiđrat hóa ; 7. Oxi hóa ; 8. thế ; 9. Trùng hợp ; 10. Trùng ngưng.

Những tính chất nêu sai.

a). 3, 8, 10              b). 2, 3, 4, 10              c). 3, 9, 10               d). 5, 6, 7, 8.

Hãy chọn đáp án đúng.

29. Khi thay thế một nguyên rử H (bất kì) trong phân tử naphtalen bằng nguyên tử Cl, tạo thành monoclonaphtalen.

Hỏi có bao nhiêu đồng phân khác nhau của monoclonaphtalen ?

a). 4               b). 6                c). 3                       d). 2

Hãy chọn đáp án đúng.

30. Có các chất: C2H5OH (1) . C6H5OH (2)

CH3 – C6H4 – OH (3) . C6H5 – CH2 – OH (4)

Độ phân cực của liên kết O – H trong phân tử các chất tăng dần theo dãy:

a). 1- 4- 3- 2         b). 4- 1- 3- 2            c). 3- 2- 1- 4               d). 2- 3- 4- 1
 Hãy chọn dãy sắp xếp đúng.

31. Hợp chất metanal và etanal gióng nhau ở chỗ:

a). Trạng thái tập hợp                     b). Phương pháp điều chế.

c). Phản ứng với đồng (II) hiddroxxit.           d). Sử dụng trong công nghiệp.

Hãy chọn đáp án đúng.

32. Glixerol tristearat là:

a). Mỡ động vật.                          b). Chất rắn

c). Chất tan tốt trong nước .         d). Sản phẩm hiđro hóa glixerol tripanmitat.

Hãy chọn đáp án đúng. 

33. Tơ poliamit là:

a). Tơ nhân tạo.                      b). Tơ tổng hợp

c). Tơ thiên nhiên                   d). Cả a và c đều đúng

Hãy chọn đáp án đúng.

34. Có các axit : CH3COOH (1) ; Cl – CH2 – COOH (2);

CH3 – CH2 – COOH (3) ; F – CH2 – COOH (4) 
Hãy sắp xếp các axit thành dãy theo độ tăng dần độ mạnh của axit:

a). 1- 2- 3- 4.         b).2- 3- 4- 1              c).3- 4- 1- 2             d). 3- 1- 2- 4

Hãy chọn đáp án đúng.

35. Khi nung 10 gam tinh thể sôđa ngậm nước, khối lượng giảm 6,3 gam. Công thức tinh thể sôđa ngậm nước là;

a). NaHCO3 .5H2O                  b). NaHCO3 .10H2O
b).Na2CO3 .3H2O                     d).Na2CO3 .10H2O    

Hãy chọn đáp án đúng.

36. Khi cho 250 gam kali hiddrooxxit tác dụng với 22,5 gam axit nitric, đã xảy ra sự trung hòa hoàn toàn chưa?

a). Dư kiềm.                                   b). Trug hòa hòa toàn

c). Trung hòa chưa hoàn toàn       d). Dư axit.

Hãy chọn đáp án đúng.

37. Có thể loại trừ độ cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì:

a). Nước sôi ở nhiệt độ cao hơn 100oC 

b). Khi đun sôi, nước đã đuổi ra khỏi nước tất cả những chất khí hòa tan.

c). Các cation Ca2+ , Mg2+ bị kết tủa dưới dạng các hợp chất không tan

d). Cặn cáu kết tủa trên thành bình.

Hãy chọn đáp án đúng.

38. Nhóm nguyên tử xác định tính chất đặc trưng của một loại hợp chất hữu cơ được gọi là:

a). Nhóm đồng đẳng                      b). Gốc tự do 

c). Nhóm chức.                              d). Bộ phân cấu trúc.

Hãy chọn đáp án đúng.

39. Trong dãy đồng đsẳng của metan không có hợp chất:

a) C6H12                                     b). C40H82
c)   CH3    CH    CH3          d).                    CH3             
            

                 CH3                                  CH3      C      CH3

[image: image44.wmf]                                                                     
                                                                     CH3
Hãy chọn đáp án đúng.

40. Tính bazơ của metyl amin mạnh hơn anilin vì:

a). Khối lượng mol của metyl amin nhỏ hơn.

b). Nhóm metyl làm tăng mật độ electron của nguyên tử N.

c). Nhóm phenyl làm giảm mật độ electron của nguyên tử N.

d). b và c đều đúng.

Hãy chọn đáp án đúng.

41. Tính chất đặc trưng của amin bậc thấp và amoniac là:

1. Chất khí ; 2. Có mùi khai ; 3.Tan tốt trong nước ; 4. Dung dịch có tính axit ; 5. Phản ứng được với axit ; 6. Cháy tạo ra nitơ oxit ; 7. Muối của amin là chất điện li.

Những tính chất nêu sai.

a). 1, 2, 7.              b). 2, 4, 6, 7             c). 7                  d). 4, 6. 

Hãy chọn đáp án đúng.

42. Cho hỗn hợp 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác dụng hết với dung dịch AgNO​3 trong NH3 , thu được:

a). 108 gam Ag        b). 10,8 gam Ag       c). 216 gam Ag        d). 21,6 gam Ag
Hãy chọn đáp án đúng.

43.Có 4 hợp chất hữu cơ: Axit axetic, glixerol, rượu etilic và glucozơ. Để phân biệt được 4 chất này chỉ cần dùng một chất làm thuốc thử là:

 a) Quỳ tím             b). CaCO3           c). CuO          d). Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

Hãy chọn đáp án đúng.

44. Tính chất đặc trưng của metanol là:
1. Chất lỏng không màu . 2. Rất độc

Tham gia phản ứng: 3. Oxi hóa ; 4. Trùng hợp ; 5. Đềhiđrô hóa ; 

Tác dụng được với: 6. Kim loại kiềm ; 7. Hiđrô halogenua ; 8. Hiđrôcacbon no.

Những tính chất nêu đúng.

a). 2, 4, 6, 8        b). 1, 3, 6, 7, 8        c). 1, 2, 3, 5, 6, 7          d).1, 2, 4, 5, 8

Hãy chọn đáp án đúng.

45. Glixerol phản ứng với Cu(OH)2 , tạo thành dung dịch màu xanh lam, còn etanol không phản ứng vì:

a). Độ linh động của hiđrô trong nhóm OH của glixerol cao hơn.

b). ảnh hưởng qua lại của các nhóm OH trong phân tử glixerol.

c). Đây là phản ứng đặc trưng của rượu đa chức có các nhóm OH liền kề.

d). Cả a, b, c đều đúng.

Hãy chọn đáp án đúng.

46.Có các hợp chất hữu cơ: Phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol.Những chất có thể làm mất màu dung dịch brom là:

a). Toluen, anilin, phenol.

b). Phenyl metyl ete, toluen, anilin, phenol.

c). Phenyl metyl ete, anilin, phenol.
d). Phenyl metyl ete, anilin, phenol.

Hãy chọn đáp án đúng.

47. Cho 4,2 gam ete no, đơn chức E tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được 4,58 gam muối natri:

Công thức cấu tạo của E là:

a). CH3 – COOCH3                        b). C2H5 – COOCH3 

c). CH3 – COOC2H5                       d). HCOOC2H5
Hãy chọn công thức đúng.

48. Đốt cháy hoàn toàn 0,224 lít (đktc) một ankan: Cho sản phẩm sau khi đốt qua một lít dung dịch nước vôi nồng độ 0,148% (D = 1,0 gam/ ml), thu được một gam kết tủa.

Công thức của ankan là.

a). C4H10           b). C4H8         a). C3H8        d). Kết quả khác

Hãy chọn đáp án đúng.

49. Một este đơn chức, mạch hở có khối lượng là 12,9 gam tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được muối và anđehit.

Công thức cấu tạo của este.

a). HCOOCH = CH – CH3        b). CH3COOCH = CH2
c). C2H5COOCH = CH2          d). HCOOCH = CH – CH3 vµ CH3COOCH = CH2  
Hãy chọn công thức đúng.

50. Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức, cần ding 300ml dung dịch NaOH 0,5M.

Công thức phân tử của este là:

a). C6H12O2         b). C3H6O2       c). C5H10O2        d). C4H10O2  
Hãy chọn công thức đúng.

Đề số 12

                                            (Thời gian làm bài: 90 phút)

1. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:

                              A(k) + B(k)        C(k) + D(k)
Nếu tách khí C ra khỏi hệ phản ứng thì:

a). Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch .

b). Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

c). Không gây ra sự chuyển dịch cân bằng .

d). Cả ba cách trả lời trên đều đúng.

Hãy chọn đáp án đúng.

2. Trộn 5mol chất khí A với 8 mol chất khí B trong bình kín dung tích 2 lít. Phản ứng xảy ra theo phương trình:

   2A + B → C 

Hằng số tốc độ phản ứng k = 0,75

Tốc độ phản ứng tại thời điểm chất B còn 70% là:

a). v = 21.10-3 mol/l.s                          b). v = 12.10-3 mol/l.s

c). v = 34.10-3 mol/l.s                          d). v = 15.10-3 mol/l.s
Hãy chọn đáp số đúng.

3. Khi điện phân dung dịch kali hiđrôxit thu được:

a). Hi®r« và oxi                                           b). Hi®r« và kali
c). Hi®r« và kali hi®r«xit                             d). Clo và kali
Hãy chọn đáp án đúng.

4. Trong 4 cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng với nhau mạnh nhất?

a). Zn và H2SO4                                  b). Mg và H2SO4
c). Fe và H2SO4                                  d). Pb và H2SO4
Hãy chọn đáp án đúng.

5. Nhỏ vài giọt quỳ tím vào dung dịch amoni sunfat trong nước, dung dịch sẽ có:

a). Màu xanh                 b). Màu tím            c). Màu đỏ            d). Không màu

Hãy chọn đáp án đúng.

6. Những phương pháp cơ bản điều chế oxit là:

a). Phản ứng của đơn chất với oxi.

b). Phản ứng của đơn chất với nước ở nhiệt độ sau.

c). Phản ứng của hợp chất với oxi.

d). Phản ứng phân hủy hợp chất chứa oxi.

Hãy chọn đáp án sai.

7. Hàm lượng của photpho trong supephotphat kép bằng:

a). 52,3%       b). 26,5%           c). 17,6%              d). 67,3%

Hãy chọn đáp án đúng

8. Trong điều kiện thích hợp, nhôm phản ứng được với:

1. Halogen ; 2. Hiđrô ; 3. Nước ; 4. Lưu huỳnh ; 5. Nitơ ; 6. Cacbon ; 7. Axit ; 8. Dung dịch kiềm ; 9. Sắt oxit ; 10. Cát.

Những phản ứng không xảy ra:

a). Tất cả đều xảy ra.          b). 2, 3, 10       c). 2, 8, 10         d). 10

Hãy chọn đáp án đúng.

9. Sắt có thể sản xuất bằng cách.

a). Khử oxit.     b). Nhiệt nhôm          c). Khử các hỗn hợp         d) Điên phân

Hãy chọn đáp án sai.

10. Cho 2,688 lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dung dịch NaOH 0,1M và Ca(OH)2 0,01M. Tổng khối lượng muối thu được là:

a). 1,26 gam        b). 0,2 gam            c). 1,06 gam             d). 2,004 gam

Hãy chọn đáp số đúng.

11. Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thụ hết 5,6 lít khí SO2 (đktc) là:

a). 250ml               b). 125 ml                 c). 500 ml           d). 275 ml

Hãy chọn đáp số đúng.

12. Axit clohiđric có thể điều chế bằng các phản ứng:

a). H2O + Cl2                 →
b). H2SO4 + NaCl(tt)     →
c). CuCl2 + H2CO3        →
d). H2 + Cl2                   →

Phản ứng nào không sử dụng được ?

13. Axit clohiđric và ion clorua có thể nhận biết nhờ phản ứng của chúng:

a) Với ion bạc               b) Chỉ với bạc nitrat

c) Với kim loại bạc       d) Với bạc clorua

Hãy chọn đáp án đúng

14. Trong các dãy dưới đây, dãy nào chứa các chất chỉ có tính oxi hóa?

a) H2O2, HCl, SO3            b) O2, Cl2, S

c) O3, KClO4, H2SO4       d) FeSO4, KMnO4, SO2
15. Cho 2 mol khí NO tác dụng với một lượng O2​ trong bình dung tích 1 lít, ở 40oC, xảy ra phản ứng:

                       2NO + O2        2NO2
Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, nồng độ các chất là:

[O2] = 0,156 mol/lÝt . [NO2] = 0,500 mol/l

Hằng số cân bằng K của phản ứng ở nhiệt độ đó bằng:

a). 71,2                  b). 4,42                c). 14,1               d). 21,4

Hãy chọn đáp số đúng

16. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:

H2(k) + Cl2(k) → 2HCl(k) .          ∆H < 0

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, khi tăng:

a). Nhiệt độ.           b). áp suất             c). Nồng độ H2          d) Nồng độ Cl2
Hãy chọn đáp án đúng.

17. Dãy kim loại nào sau đây, tất cả đều đẩy được đồng ra khỏi dung dịch CuSO4:

a). Mg, Al, Ag         b). Fe, Zn, Al             c).Ba, Zn, Hg       d). Na, Ni, Fe

    Hãy chọn đáp án đúng.

18. Trong các cặp sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong dung dịch:

a). CaCl2 và Na2CO3                      b). HNO3 và NaHCO3
c). NaAlO2 và NO2                       d). KNO2 , N2 và NO2
           Hãy chọn đáp án đúng.

20.  Hòa tan m gam Fe vào dung dịch HNO3 loãng, thu được 0,448 lít khí NO duy nhất (đktc)
Giá trị của m là:

a). 1,12 gam          b). 1,35 gam           c). 0,56 gam              d). 5,6 gam

Hãy chọn đáp số đúng

21. Khi tạo thành liên kết ion, nguyên tử nhận electron để trở thành:

a). Ion dương có nhiều proton hơn.
b). Ion dương có proton không thay đổi.
c). Ion âm có nhiều proton hơn.
d). Ion âm có số proton không thay đổi

Hãy chọn đáp án đúng.
22. Trong phản ứng oxi hóa – khử:

a). Số oxi hóa của chất oxi hóa tăng
b). Số oxi hóa của chất oxi hóa giảm
c). Số oxi hóa của chất oxi hóa có thể tăng, có thể giảm.
d). Số oxi hóa của chất oxi hóa không thay đổi

Hãy chọn đáp án đúng.
23. Trong phản ứng oxi hóa – khử:

a). Số oxi hóa của chất khử tăng

b). Số oxi hóa của chất khử không thay đổi

c). Số oxi hóa của chất khử có thể tăng, có thể giảm.

d). Số oxi hóa của chất khử giảm
Hãy chọn đáp án đúng.

24. Trong phòng thí nghiệm có những hóa chất.

1. NaCl . 2. KNO3 . 3.axit HCl . 4. AgCl . 5.MnO2 .6.I2 .7.KClO3 . 8.Br2 . 9.CuCl2 . 10.KMnO4
Để điều chế clo, học sinh có thể chọn những hóa chất:

a). 1, 3, 6, 7, 9, 10                     b).3, 5, 7, 10

c). 2, 4, 5, 7, 9                          d). 1, 3, 4, 6, 8

Hãy chọn đáp án đúng.

25.Khi Clo tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng, tạo muối clorat có một phần clo bị khử. Đồng thời một phần clo bị oxi hóa.
Tỉ lệ số nguyên tử clo bị khử và số nguyên tử clo bị oxi hóa là:

a) 1 : 1                  b) 3 : 1           c) 1 : 5              d) 5 : 1

Hãy chọn tỉ lệ đúng.

26. Trong thực tế người ta dùng những thùng lớn (sitec) bằng thép để bảo quản và chuyên chở axit sunfuric đặc, vì:

a). Người ta cho thêm chất trợ dung dịch vào axit.

b). Người ta quét lớp parafin lên hai mặt thùng.

c). Sắt bị thụ động hóa khi tiếp xúc với axit sunfuric đặc, nguội

d). Axit sunfuric đặc không phản ứng với kim loại.

Hãy chọn đáp án đúng.

27. Khác với axit H2SO4 loãng, axit H2SO4 đặc phản ứng được với.

a). BaCL2  , Na2CO3 , Zn.

b). Cu(OH)2 , MgO, CH3COOK.

c). Fe , Al, NH3 , NiS

d). Cu , C12H22O11 , H2S

Hãy chọn đáp án đúng.

28. Cho 1,12 gam anken cộng hợp vừa đủ với Br2 , thu được 4,32 gam sản phẩm. Công thức phân tử của anken là:

a). C3H6           b). C2H4                  c).C5H10                   d). C4H8
Hãy chọn đáp án đúng.

30. Hỗn hợp X gồm  2 hiđrôcacbon là đồng đẳng của nhau. Khi đốt cháy hỗn hợp X thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

Hai hiđrôcacbon trong hỗn hợp X là:

a). Hai ankan      b). Hai xicloankan       c). Hai anken       d). Cả b và c đều đúng

       Hãy chọn đáp án đúng.

31. Điều kiện để một chất hữu cơ tham gia phản ứng trùng hợp là:

a). Hiđrocacbon không no.          b). Có liên kết kép trong phân tử

c). Hiđrocabon không no, mạch hở.         d). Hiđrocacbon.

Hãy chọn đáp án đúng.

32.  Hiđrocabon A có tỉ khối so với hiđrô là 28. Đốt cháy 5,6 gam A, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc).
Công thức cấu tạo của A là:

a). CH2 = CH – CH2 – CH3                    b). CH2 = C – CH3


 CH3
c). CH3 – CH = CH – CH3                    d). Cả a, b, c đều đúng

Hãy chọn đáp án đúng.

33. Đốt cháy hoàn toàn 10 cm3 một hiđrocacbon bằng 80 cm3 oxi. Ngưng tụ hơi nước, sản phẩm khí chiếm thể tích 65 cm3 , trong đó thể tích khí oxi dư là 25 cm3 .Các thể tích khí đều đo ở đktc.

Công thức phân tử của hiđrocacbon đã cho là:

a). C4H6              b). C4H8          c). C4H10                 d). C5H12
Hãy chọn công thức đúng.

34. Có bao nhiêu đồng phân amin ứng với công thức phân tử : C3H9N ?

a). 2 đồng phân        b). 3 đồng phân     c). 4 đồng phân    d). 5 đồng phân 
Hãy chọn đáp án đúng.

35. Một ankan ở thể khí có khối lượng riêng (ở đktc) bằng 3,839 g/l , có công thức phân tử:

a). C4H10            b).C5H12                c). C7H16                 d). C6H14
Hãy chọn đáp án đúng.

36. Hiđrocabon có hai liên kết đôi trong phân tử được gọi là:

a). Hiđrocabon ankadddien.                      b).Hiđrocabon lưỡng cực 

c). Hi®rocabon ®ime                                  d). Hi®rocabon ®ien 
Hãy chọn đáp án đúng.

37. Tính chất đặc trưng của benzen là:

1. Chất kí không màu ; 2. Có mùi đặc trưng ; 3. Không tan trong nước ; 4.Cháy tạo ra nhiều muội than.

Tham gia phản ứng: 5.Thế ; 6.Cộng ; 7. Dễ dàng bị oxi hóa ; 8.Dễ trùng hợp.

Những tính chất nêu đúng.

a). Tất cả.         b). 2, 3, 4, 5, 6            c). 3, 4, 5, 7, 8          d).1, 3, 5, 7

Hãy chọn đáp án đúng.

38. Có đồng phân ancol của ancol butylic là:

a).2         b). 3            c). 4              d). 5
Hãy chọn đáp án đúng.

39. Metanal và etanal gióng nhau ở chỗ:

a). Trạng thái tập hợp                       b). Phương pháp điều chế

c). Phản ứng với đồng (II) hidddroxxit.          d). ứng dụng trong công nghiệp

Hãy chọn đáp án đúng.

40. Mỡ tự nhiên là:

a). Este của axit panmitic (C15H31COOH)                b). Muối của axit béo.

c). Hỗn hợp của các loại lipit khác nhau.

d). Este của axit oleic (C15H31COOH)  

Hãy chọn đáp án đúng.

41.Anken thích hợp để điều chế  3 – etylpentanol – 3 bằng phản ứng hiđrat hóa là:

a). 3 – etyl penten – 2                          b). 3 – etyl penten – 1                      

c). 3 – etyl penten – 3                          d). 3,3 – ®imetyl penten – 2                       
Hãy chọn đáp án đúng

42. Dựa vào nguồn gốc, sợi dùng trong công nghiệp dệt được chia thành:

a). Sợi hóa học và sợi tổng hợp          b). Sợi hóa học và sợi thiên nhiên

c). Sợi tổng hợp và sợi thiên nhiên     d).Sợi nhân tạo và sợi hóa học

Hãy chọn đáp án đúng.

43. Nhóm amin trong phân tử anilin có ảnh hưởng đến vòng benzen, thể hiện:

a). Làm thẫm màu.        b). Làm tăng khả năng phản ứng của nhân benzen.

c). Làm giảm khả năng phản ứng của nhân benzen.      d) Làm nhạt màu.

Hãy chọn đáp án đúng.

44. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít (đktc) một hiđrôcacbon A. Toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo thành 29,55 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 16,95 gam.

Công thức phân tử của A là:

a). C2H2          b). C2H6          c). CH4          d). C3H8          
Hãy chọn công thức đúng.

45. 1 mol ankan A khi cháy hết cho không quá 5 mol CO2 . Mặt khác A tác dụng với Cl2 trong điều kiện chiếu sáng (tỉ lệ mol 1: 1), chỉ tạo ra một sản phẩm thế monoclo duy nhất.

A là:
a). Metan                                         b). 2 – metylbutan.
c). 2,2 đimetylpropan                     d). a và c đều đúng

Hãy chọn đáp án đúng.

46. Octađien ứng với công thức tổng quát:

a). CnH2n-2            b). CnH2n               c). CnH2n-6               d). CnH2n +2
Hãy chọn đáp án đúng.

47. Sản phẩm chưng cất dầu mỏ gồm:

1.Mazut ; 2 Xăng ; 3.Dầu hỏa ; 4. Dầu nhờn ; 5.Dầu điezen
Hãy sắp xếp các sản phẩm trên theo thứ tự tăng nhiệt độ sôi.

a). 2, 4, 3, 5, 1                          b). 2, 3, 5, 4, 1

c). 4, 3, 2, 1, 5                          d). 5, 2, 3, 1, 4

Hãy chọn đáp án đúng.

48. Cho hiđrocacbon X cộng hợp với H2O (Có xúc tác H2SO4), thu được hỗn hợp rượu bậc I và rượu bậc III.

Công thức cấu tạo của X là:

a). CH2 = CH – CH2 – CH3           b) CH3 – CH = CH – CH2 CH3
c) CH2 = C – CH2 – CH3               d) CH3 – CH2 – CH2 – CH3

              CH3
Hãy chọn đáp án đúng.

49. Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, đồng phân của nhau. Đốt cháy a gam X , thu được 6,72 lít CO2 và 5,4 gam H2O.

Công thức phân tử của hai este đơn chức đồng phân có dạng:

a) CnH2nO2 ( n ≥2)               b) CnH2n-2O2 ( n ≥1) 

c) CnH2n-2O2 ( n ≥3)             d)  CnH2n-4O2 ( n≥2) 

  Hãy chọn công thức đúng

50. Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm bậc nhất A, thu được 1,56 lít khí CO2, 1,323 lít hơi nước và 0, 336 lít nitơ.

Để trung hòa hết 0,05 mol A cần 200 ml dung dịch HCl 0,75 M. Biết các thể tích khí đo ở đktc

Công thức phân tử của amin A là:

a) C6H5 – NH2                b) (C6H5)2  - NH    

c) C6H4 – (NH2)2            d) C7H11N3

Hãy chọn công thức đúng

Đề số 13

                                            (Thời gian làm bài: 90 phút)

1.Từ kí hiệu 
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Li, ta có thể suy ra:

a) Hạt nhân nguyên tử liti có 3 proton và 7 nơtron.

 b). Nguyên tử liti có 3 electron, hạt nhân có 3 proton và 4 nơtron    
c). Liti có số khối là 3, số hiệu nguyên tử là 7 

d). Nguyên tử liti có hai lớp electron, lớp trong có 3 electron lớp ngoài có 7 electron.

Hãy chọn đáp án đúng.

2. Dựa trên cơ sở nào để sáp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?

a). Theo chiều tăng của nguyên tử khối 

b). Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân 

c). Theo chiều tăng của số proton, electron và nơtron
d).Theo chiều tăng của lớp electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

Hãy chọn đáp án đúng.

3. Dựa trên cơ sở nào để sắp xếp các nguyên tố vào cùng một nhóm?

a). Chúng có kích thước nguyên tử như nhau 

b). Chúng có mức năng lượng obitan nguyên tử lớp ngoài cùng như nhau.

c). Chúng có cấu hình electron hóa trị gióng nhau.
d). Chúng có độ âm điện như sau.

4. Dưới đây là cấu hình electron nguyên tử của một nguyên tố nhóm A, dãy những nguyên tố nào thuộc cùng một nhóm.

a). [Ne] 3s23p2 . [Ne] 3s23p4 . [Ar] 3d104s24p2 . [Kr] 3d105s25p2
b). 1s22s2 . [Ne] 3s23p2 . [Ne] 3s23p4 . [Kr] 3d105s25p2 
c). 1s22s2 . [Ne] 3s23p4 . [Ar] 4s24p1
d).  [Ne] 3s23p2. [Ar] 3d104s24p2 . [Kr] 4d105s25p2
5. Trong phản ứng oxi hóa – khử

               Cuo + Cl2 → CuCl2
a). Nguyên tử Cu bị khử, phân tử Cl2 bị oxi hóa
b). Nguyên tử Cu bị oxi hóa, phân tử Cl2 bị khử.

c). Ion Cu2+ bị khử, ion Cl- bị oxi hóa.

d). Ion Cu2+ bị oxi hóa, ion Cl- bị khử.

Hãy chọn đáp án đúng.

6. Có 5 lọ đựng 5 chất khí riêng biệt (ghi ở cột bên trái) và 5 loại thuốc thử (chất để nhận biết) (ghi ở cột bên phải).

1. Khí O2                      a). Tàn đóm cháy dở

2. Khí Cl2 .                            b) Quỳ tím

3. Khí O3.                              c). Dung dịch nước brom

4. Khí SO2                            d). Màu đặc trưng

5. Khí HCl                            e). Giấy tẩm dung dịch KI và tinh bột.

Hãy ghép từng cặp chất và thuốc thử thích hợp nhận biết được chất đó.

7.  Có 6 chất (ghi ở cột bên trái) và sáu tính chất (ghi ở cột bên phải): 
Chất                                                 Tính chất
1. Iot                                a). Là chất khí ko màu bốc khói trong không khí ẩm

2.Brom                            b). Là hợp chất dễ bị phân hủy bởi ánh sáng.

3. Clo                               c). Là hợp chất có nhiều trong nước biển.

4. Hiđrô clorua                d). Là halogen có màu nâu đỏ.

5. Bạc bromua                 e). Là halogen có màu tím đen.

6. Natri clorua                 g). Là chất khí, tan trong nước tạo ra hai axit

Hãy ghép từng cặp chất - tính chất phù hợp.

8. Các câu dưới đây, câu nào diễn tả không đúng tính chất của các chất?

a). O2 và O3 đều có tính oxi hóa, nhưng O3 có tính oxi hóa mạnh hơn.

b). H2O và H2O2 đều có tính oxi hóa, nhưng H2O2 có tính oxi hóa mạnh hơn.

c). Axit H2SO3  và axit H2SO4 đều có tính oxi hóa, nhưng axit H2SO4 có tính oxi hóa mạnh hơn.

d). H2S và H2SO4  đều có tính oxi hóa, nhưng axit H2SO4 có tính oxi hóa mạnh hơn.

9. Chọn phản ứng thuân nghịch ở trạng thái cân bằng.

H2(k) + F2(k) 
2HF .∆H < 0

Sự thay đổi nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng?

a). Tăng áp suất                       b). Tăng nhiệt độ 

c). Tăng nồng độ của F2          d). Tăng nồng đôn HF

Hãy chọn đáp án đúng.

10. ở điều kiện xác định sắt phản ứng được với:

1. Nước ; 2. Hi®r« ; 3. Oxi ; 4. Halogen ; 5. Kẽm ; 6. Axit ; 7. Muối.

Những phản ứng có thể xảy ra.

a). 2, 3, 4, 5, 6, 7        b). 3, 4, 5, 6, 7          c). 2, 3, 4, 6, 7     d).1, 3, 4, 6, 7    
Hãy chọn đáp án đúng

11. Kim loại kiềm và kiềm thổ (trừ Be và Mg) tác dụng được với:

a). Cl2 , Ar, CuSO4 , NaOH                b). H2SO4 , CuCl2 , CCl4 , Br2 

c). Halogen , nước, hi®r« , oxi , axit, rượu

d). Kiềm, muối, oxit, kim loại khác.

Hãy chọn đáp án đúng.

12. Photpho có những tính chất:

1. Điều chế được từ quặng apatit.            2. Dễ cháy

3. Hòa tan được trong cacbon sunfua           4. Không phát sáng trong bóng tối

5. Nguyên tử khối bằng 31.                        6. Nóng chảy ở 44oC

Những tính chất nào nêu trên đúng cho cả photpho đỏ và photpho trắng.

a). 1, 3, 5, 6        b). 1, 2, 5             c). 2, 5, 6         d). Tất cả các tính chất

Hãy chọn đáp án đúng.

13. Phân tử nào trong các phân tử dưới đây được tạo thành từ liên kết cộng hóa trị không cực?

a). Phân tử NH3          b). Phân tử HCl           c). Phân tử H2O    d). Phân tử N2
Hãy chọn đáp án đúng.

14. Những nguyên tử cacbon trong kim cương hoặc trong than chì liên kết với nhau bằng:

a). Liên kết kim loại.                      b). Liên kết ion

c). Liên kết cộng hóa trị không cực          d). Liên kết cộng hóa trị có cực

Hãy chọn đáp án đúng.

15.  Cho sơ đồ phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2O + H2O
Hệ số cân bằng của các chất phản ứng và sản phẩm lần lượt là:

a). 5, 1, 4, 10, 3          b). 4, 10, 3, 5, 1         c). 3, 5, 1, 4, 10        d). 4, 10, 4, 1, 5
 Hãy chọn đáp án đúng.

16. Cho sơ đồ phản ứng.

KMnO4 + H2O2 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + O2 + H2O
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 Hệ số cân bằng của các chất lần lượt là:

a). 2, 5, 3            b). 3, 5, 2                 c). 4, 3, 6               d). 3, 6, 4

Hãy chọn đáp án đúng.

17.  Sự đốt cháy lưu huỳnh ; sự đốt cháy cacbon  ; sự  gỉ của sắt trong không khí ẩm ; sự tương tác của clo với nhôm ; sự hòa tan axit sunfuric vào nước ; sự phân hủy đá vôi (CaCO3) ; sự tương tác của sút với axit clohiđric ; sự phân hủy kali clorat (điều chế oxi).
Tất cả đều là phản ứng oxi hóa – khử.

Trong các kết luận trên có bao nhiêu kết luận sai?

a). 3           b). 5             c). 2             d). 6

Hãy chọn đáp án đúng.

18. Có những phản ứng hóa học.

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2
Từ hai phản ứng này rút ra nhận xét.

a). Clo có tính oxi hóa mạnh hơn Brom

b). Brom có tính oxi hóa mạnh hơn iot.

c). Iot có tính oxi hóa mạnh hơn brom, brom có tính oxi hóa mạnh hơn clo

d). Clo oxi hóa được ion Br - , brom oxi hóa được ion I -
Hãy cho biết nhận xét nào không đúng.

19. Flo là:

a). Nguyên tố phi kim hoạt động mạnh nhất.

b). Nguyên tố phi kim bền nhất.

c). Nguyên tố có tính oxi hóa mạnh nhất 

d). Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất.

Hãy cho biết ý nào không đúng?

20. Trong phản ứng hóa học:

2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O
Đã xảy ra:

a). Sự khử KMnO4                         b). Sự khử H2O2
c). Sự khử oxi hóa KMnO4          d). Sự khử oxi hóa axit H2SO4
Hãy chọn đáp án đúng.

21. Hiđrô clorua được điều chế bằng phản ứng.

a). Cho clo tác dụng với nước                 b). Đốt khí hiđrô trong clo

c). Điện phân dung dịch natri clorua      

d). Cho dung dịch bạc nitrat tác dụng với dung dịch natri clorua 
Hãy chọn đáp án đúng.

22. Trong phương trình phản ứng:

H2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.

a). Axit H​2SO4 là chất oxi hóa, HI là chất khử.

b). HI bị oxi hóa thành I2 , H2SO4 bị khử thành H2S.

c). HI oxi hóa H2SO4 thành H2S  và nó bị khử thành I2 

d). H2SO4 oxi hoá HI thành I2 và nó bị khử thành H2S.

Hãy chọn đáp án sai.

23. Cho một cục đá vôi (CaCO3) nặng 1 gam vào dung dịch axit HCl 2M, ở nhiệt độ 25oC.

Những biến đổi sau đây đều làm cho bọt khí thoát ra mạnh hơn:

a). Thay cục đá vôi bằng 1 gam bột đá vôi.

b). Tăng thể tích axit HCl lên gấp đôi.

c). Dung dịch axit HCl 2M được thay bằng dung dịch HCl 4M.

d). Tăng nhiệt độ lên 50o.

Hãy chọn đáp án sai.

24. Có phản ứng thuận nghịch:

N2 + 3H2 
2NH3
Nồng độ các chất lúc cân bằng là.

[N2] = 0,3 mol/l . [H2​] = 0,9 mol/l . [NH3] = 0,5 mol/l.

Nồng độ N2 lúc ban đầu là:

a). 0,82 mol/l              b) 0,55 mol/l             c). 0,68 mol/l            d). 1,24 mol/l.

Hãy chọn đáp án đúng.

25. Khi điện phân dung dịch đồng clorua trong nước, thu được:

a). Đồng, hiđrô và oxi                       b). Clo và đồng 

c). Axit clohi®ric và đồng                 d). Hi®r« và oxi.

Hãy chọn đáp án đúng.

26. Tính chất hóa học của axit photphoric là:

1. Phân ly trong dung dịch nước              2. Làm phenolphatalein có màu hồng

Tác dụng với: 3. Amoniac ; 4. Oxit bazo ; 5. Đồng khi đun nóng ; 6. Kẽm ; 7. Một số muối ; 8. Axit nitric.

Những tính chất nêu sai là:

a). 2, 4, 5, 8            b). 1, 2, 4, 8         c). 1, 2, 6, 7               d). 2, 5, 8

Hãy chọn đáp án đúng.

27. Khi cacbon monooxit tham gia các phản ứng:

a). 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2↑           b). CO + Cl2 → COCl2
c). 3CO + Al2O3  
[image: image47.wmf]to
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 2Al + 3CO2 ↑        d). 2CO + O2 
[image: image48.wmf]to
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 2CO2
Phản ứng nào không xảy ra?

28. Kim loại kiềm và kiềm thổ phản ứng mạnh với:

1. Nước ; 2.Halogen ; 3.Silic đioxit ; 4. Axit ; 5. Rượu ; 6. Dung dịch muối ; 7. Dễ dàng cắt ngọn bằng dao ; 8. Dạng tinh khiết màu xanh lam.

Những tính chất nêu sai:

a). 2, 4, 6, 7          b). 3, 6, 7, 8            c). 1, 2, 4, 8            d). 2, 5, 6

Hãy chọn đáp án đúng.

29. Những hợp chất gióng nhau về thành phần và cấu tạo hóa học, nhưng phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm CH2 được gọi là:

a). Đồng phân       b). Đồng đẳng           c). Đồng vị            d). Thù hình.

Hãy chọn đáp án đúng.

30. Tính chất đặc trưng của metan là:

1. Chất khí không màu ; 2. Hầu như không mùi ; 3. Nhẹ hơn khong khí 2lần ; 4. Tan tốt trong nước ; 5. Cháy cho ngọn lửa màu xanh.

Tham gia các phản ứng: 6. Thế ; 7. Hóa hợp ; 8. Đêhiđro hóa ; 9. Trùng hợp.

Những tính chất nêu sai là:

a). 2, 3, 7         b). 4, 6, 7            c). 2, 3, 4, 7, 9        d). Đúng cả.

31. Tỉ khối của hiđrocacbon so với hiđro bằng 21. Hiđrocacbon đó là:

a). C3H6          b). C2H6               c). C4H10                 d). C3H8
Hãy chọn công thức đúng.

32. Những phương pháp chế hóa dầu mỏ chủ yếu là:

a). Crackinh xúc tác                     b). Crackinh nhiệt

c). Chưng cất                                c) Cacbon hóa

Hãy chọn đáp án sai.

33. Trong công nghiệp, glixerol được điều chế theo sơ đồ:

a). Propan → propanol → glixerol

b). Propen → allyl clorua → 1,3 - ®iclo propanol – 2 → glixerol.

c). Butan → axit butiric → glixerol.

d). Metan → etan → propan → glixerol.

Hãy chọn sơ đồ đúng.

34. Axit fomic và axit axetic khác nhau ở chỗ:

a). Phản ứng với bazơ                          b). Thành phần phân tử.

c). Phản ứng tráng bạc                         d). Khả năng tác dụng với kim loại.

Hãy chọn đáp án đúng.

35. Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ:

a). Về thành phần phân tử             b). Về cấu trúc mạch của phân tử.

c). Độ tan trong nước                    d). Đặc trưng của phản ứng thủy phân.

Hãy chọn đáp án đúng.

36. Thuốc sát trùng là vô cùng hữu ích trong nông trại để bảo vệ mùa màng, nhưng cần phải hết sức cận thận khi sử dụng. Các nghiên cứu cho thấy nếu phụ nữ có thai làm việc tiếp xúc với hóa chất thì dễ bị xẩy thai gấp 3 lần các phụ nữ khác. Nguy cơ cũng gia tăng đối với các phụ nữ sống gần nơi trồng trọt hoặc những phụ nữ có sử dụng thuốc sát trùng trong nhà hoặc ngoài sân vườn.

DDT có lẽ là loại thuốc sát trùng clo – hữu cơ quen thuộc nhất.Phân tích một mẫu DDT cho kết quả C = 47,43% . H = 2,560% . Cl = 50,01%. Dùng kết quả này để xác định công thức nào dưới đây là công thức nghiệm đúng của DDT?

a). C19HCl20             b). C3H2Cl              c). C5H3Cl         d). C14H9Cl5 

Hãy chọn đáp án đúng.

37. Những công thức phân tử nào dưới đây biểu diễn nhiều hợp chất?

1. C2H3Cl             2. C2H6O            3. C2F2Br2              4. CH2O2
a). 2 và 4          b). 1, 2 và 3             c). 2 và 3              d). Chỉ có 3.

Hãy chọn đáp án đúng.

38. Với công thức phân tử C7H8 có tất cả:

a). 3 đồng phân        b). 4 đồng phân        c). 5 đồng phân        d). 6 đồng phân        
Hãy chọn đáp án đúng.

39. Dưới tác dụng của ánh sáng, toluen phản ứng với brom lỏng tạo sản phẩm hữu cơ là:

  a). Benzyl bromua                       b). Meta – bromtoluen    

  c) Ortho - bromtoluen                d). Para – bromtoluen 
Hãy chọn đáp án đúng.

40. Tính chất đặc trưng của saccarozo là:

1. Polisaccarit ; 2. Chất tinh thể màu trắng ; 3. khi thủy phân tạo thành fructozo và glucozo ; 4. Tham gia phản ứng tráng bạc ; 5. Phản ứng với đồng (II) hiđrôxit .

Những tính chất nêu đúng.

a). 3, 4, 5          b). 1, 2, 3, 5          c). 1, 3, 4, 5           d). 2, 4, 5

Hãy chọn đáp án đúng.

41. Dãy đồng đẳng nào sau đây, khi đốt cháy thì tỉ lệ mol CO2 và H2O (
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) tăng dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử  hiđrôcacbon tăng dần:

a). Ankan          b). Anken          c).Ankin             d). Aren

Hãy chọn đáp án đúng.

42. Khi khử hợp chất nitro tạo thành:

a). Aminoaxit           b) Amin                  c). Amit               d). Amiacat

Hãy chọn đáp án đúng.

43. Vòng benzen trong phân tử anilin có ảnh hưởng đến nhóm amin thể hiện:

a). Làm tăng tính khử                                b). Làm giảm tính axit

c). Làm giảm tính bazo                              d). Làm tăng tính bazo 

Hãy chọn đáp án đúng.

44.Một trong những luận điểm chính của But – lê- rôp về cấu tạo hóa học là:

a). Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và thứ tự liên kết của các nguyên tử trong phân tử.

b). Nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử các chất có hóa trị xác định.

c). Tính chất của các chất phụ thuộc vào sự liên kết của các nguyên tử trong phân tử.

d). Các phân tử hợp chất hữu cơ khác nhau công thức đơn giản nhất (CTĐGN).

Hãy chỉ ra luận điểm sai.

45. Trong phân tử hợp chất 2, 2, 3 – trimetyl pentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III, bậc IV tương ứng là:

a). 5, 1, 1, 1            b). 4, 2, 1, 1                  c). 1, 1, 2, 4            d). 1, 1, 1, 5

Hãy chọn đáp án đúng.

46. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H12O4 . Biết X chỉ có một loại nhóm chức. Khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 4%, thu được 1 rượu Y và 17,8 gam hỗn hợp hai muối.

Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

a). CH3OOC – COOC2H5                         b).CH3COO – (CH2)3 – OOC2H5 

c). CH3COO – (CH2)2 – OOCC2H5         d). Tất cả đều sai.

Hãy chọn đáp án đúng.

47. Có 2 axit hữu cơ no mạch hở : A đơn chức, B đa chức. Ta tiến hành thí nghiệm như sau:

- TN1: Hỗn hợp X1 chứa a mol A và b mol B. Để trung hòa X1 cần 500 ml dung dịch NaOH 1M, nếu đốt cháy hoàn toàn X1 thì thu được 11,2 lít CO2.

-TH2: Hỗn hợp X2 chứa b mol A và amol B. Để trung hòa X2 cần 400 ml dung dịch NaOH 1M. Biết a+b = 0,3 mol.

Công thức cấu tạo của hai axit là.

a). CH3COOH và HCOOH                               b) HCOOH và (COOH)2
c). HCOOH và HOOC – CH2 – COOH            d). CH3COOH và (COOH)2
Hãy chọn công thức đúng.

48. Một dẫn xuất của hiđrocacbon thơm có CTPT C7H8O . Số đồng phân của hợp chất này có thể là:

a). 3 đồng phân          b). 4 đồng phân        c). 5 đồng phân        d). 6 đồng phân           
Hãy chọn đáp án đúng.

50. Hỗn hợp Y gồm hai este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5 M, thu được một muối của một axit cacbonxylic và hỗn hợp hai rượu. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y cần dùng 5,6 lít O2 và thu được 4,48 lít CO2 (các thể tích đo ở đktc). Công thức cấu tạo của hai este trong hỗn hợp Y là:

a). CH3​COOCH3  và HCOOC2H5          b). C2H5COOCH3 và HCOOC3H7 

c). CH3​COOCH3  và CH3COOC2H5    

d). HCOOCH2 – CH2 – CH3  và   HCOO - CH - CH3                 
    
                                                                    CH3
Hãy chọn công thức đúng.

B. đề thi tự luận
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Khối a
Câu I. (ĐH: 2 điểm; CĐ: 2,5 điểm)

1. Cho lá sắt kim loại vào:

a). Dung dịch H2SO4​ loãng    b). Dung dịch H2SO4​ loãng có một lượng nhỏ CuSO4
Nêu hiện tượng xảy ra, giải thích và viết các phương trình phản ứng trong mỗi trường hợp.

2. trình bày phương pháp tách:

a). Fe2O3 ra khỏi hỗn hợp Fe2O3 , Al2O3 , SiO2 dạng bột.

b). Ag ra khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Fe ở dạng bột.

Với mỗi trường hợp chỉ dùng duy nhất một dung dịch chứa bột hóa chất và lượng oxit hoặc kim loại cần tách vẫn giữ nguyên khối lượng ban đầu. Viết các phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện.

Câu II. (ĐH: 1điểm ,CĐ: 1,5 điểm )
Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3 . Hòa tan A trong lượng dư nước, được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư qua B nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần còn lại chất rắn G. Hòa tan hết G trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4 . Viết các phương trình phản ứng xảy ra (biết trong môi trường axit, MnO4- bị khử thành Mn2+)

Câu III . (ĐH: 1,5 điểm ,CĐ: 1,5 điểm )
Hợp chất hữu cơ A1 mạch hở, không phân nhánh, chỉ chứa một loại nhóm chức, có công thức phân tử C8H14O4 . Cho A1 tác dụng với dung dịch NaOH thu được một rượu duy nhất là CH3OH và một muối natri của axit hữu cơ B1
1. Viết công thức cấu tạo A1 . Gọi tên A1 và axit B1 . Viết phương tình phản ứng .

2. Viết phương trình phản ứng điều chế tơ nilon – 6,6 từ B1 và một chất hữu cơ thích hợp.

3. Viết phương trình phản ứng điều chế nhựa phenolfomanđehit có cấu tạo mạch thẳng từ rượu metylic, một chất hữu cơ thích hợp  và các chất vô cơ cần thiết. Ghi rõ điều kiện phản ứng.

Câu IV. (ĐH: 1,5 điểm ,CĐ: 2 điểm )

1. X và Y là hai hiđrôcacbon có cùng công thức phân tử là C5H8 . X là monome dùng để trùng hợp thành cao su isopren ; Y có mạch cacbon phân nhánh và tạo kết tủa khi cho phản ứng với dung dịch NH3 có Ag2O. Hãy cho biết công thức cấu tạo của X và Y. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Từ X, xenlulozo, các chất vô cơ, xúc tác cần thiết, có thể điều chế chất hữu cơ M theo sơ đồ phản ứng sau:

                          H2O                 men rượu                       men giấm   


H+, to

H2SO4,to
                    HCl                          NaOH, to

                    (Tỉ lệ mol 1:1)                                          Ni, to
Cho biết D4 là một trong các sản phẩm của phản ứng cộng HCl vào các nguyên tử cacbon ở vị trí 1, 4 của X ; D6 là 3 – metylbutanol – 1. Xác định công thức của cấu tạo của các chất hữu cơ D1, D2 , D3 , D4 , D5 , D6 , M và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu V. (ĐH: 2 điểm)

Cho 18,5 gam hỗn hợp Z gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch HNO3 loãng đun nóng và khuấy đều. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc), dung dịch Z1 và còn lại 1,46 gam kim loại.

1. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

2. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 .

3. Tính khối lượng muối trong dung dịch Z1.
Câu VI. (ĐH: 2 điểm ,CĐ: 2,5 điểm )

Hỗn hợp A gồm một axit no đơn chức và hai axit không no đơn chức chứa một liên kết đôi, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1M , được dung dịch D. Cô cạn cận thận D được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Xác định công thức cấu tạo có thể có của tầng axit và tính khối lượng của chúng trong hỗn hợp A.

Cho : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; N = 14 ; Na = 23 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56.

Ghi chú: Thí sinh chỉ thi cao đẳng không làm câu V
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Khối A 

Câu I. (1,5 điểm)

1. Cho kali pemanganat tác dụng với axit clohiđric đặc thu được một chất khí màu vàng lục. Dẫn khí thu được vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường và dung dịch KOH đã được đun nóng tới 100oC . Viết phương trình phản ứng xảy ra.

2. Phản ứng : 2SO2 + O2          2SO3 là phản ứng tỏa nhiệt.

Cho biết cân bằng phản ứng trên chuyển dịch như thế nào khi giảm nhiệt độ? khi tăng áp suất? Khi thêm chất xúc tác? Giải thích.

3.Một hợp chất quan trọng của nhôm trong tự nhiên là criolit : Viết công thức của criolit và cho biết hợp chất này được sử dụng trong quá trình sản xuất nhôm với mục đích gì?

Câu II. (1,5 điểm)

1. Cho M là một kim loại. viết các phương trình phản ứng theo dãy biến hóa sau:

+HCl         B       +X +Z                to               
M                                       D                 E                           M

   +NaOH + Z     C      +Y+Z                                
2. a). Trộn một chất oxi hóa với một chất khử. Phản ứng có xảy ra không? Nếu có thì theo chiều nào ? Cho thí dụ minh họa.

b). Trong dãy điện hóa của kim loại, vị trí một số cặp oxi hóa – khử được sắp xếp như sau: Al3+/ Al ; Fe2+/ Fe ; Ni2+/Ni ; Fe3+/ Fe ; Ag+/ Ag. Hãy cho biết:

- Trong các kim loại Al, Fe, Ni, Ag, kim loại nào phản ứng được với dung dịch muối sắt (III), kim loại nào đẩy được Fe ra khỏi dung dịch muối sắt (III). Viết các phương trình phản ứng.

- Phản ứng giữa dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2 có xảy ra  không?. Nếu có, hãy giải thích và viết phương trình phản ứng.

Câu III. (1,5 điểm)

1. Từ xenlulozo viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có) điều chế etyl axetat, xenlulozo trinitrat (các chất vô cơ và điều kiện cần thiết có đủ).

2. Viết các  phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau (các chất viết dưới dạng công thức cấu tạo):

C5H10O → C5H10Br2O → C5H9Br3 → C5H12O3 → C8H12O6 

Cho biết chất ứng với CTPT C5H10O là một rượu bậc ba, mạch hở.

Câu IV. (1,5 điểm)

Một anđehit no a mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm là (C2H3O)n .

1.Tìm công thức cấu tạo của A.

2. Oxi hóa A trong điều kiện thích hợp thu được chất hữu cơ B. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol B và một mol rượu metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được hai este E và F (F có khối lượng phân tử lớn hơn E) với tỉ lệ khối lượng mE : mF = 1,81. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng este thu được, biết rằng chỉ có 72% lượng ruwoowuj bị chuyển hóa thành este.

Câu V. (2 điểm)

Khử hoàn toàn 4,06 gam một oxit kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại. Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình đựng dung dịch Na(OH)2 dư, thấy tạo thành 7 gam kết tủa. Nếu lấy lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 1,176 lít khí H2 (đktc).

1. Xác định công thức oxit kim loại.
2. Cho 4,06 gam oxit kim loại tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) được dung dịch X và có khí SO2 bay ra. Hãy xác nồng độ mol/ lit của muối trong dung dịch X. (Coi thể tích dung dịch không đổi trong quá trình phản ứng).

Câu IV. (2 điểm)
A là chất hữu cơ không tác dụng với Na. Thủy phân A trong dung dịch NaOH chỉ tạo ra một muối của α – aminoaxit (aminoaxit có mạch cacbon không phân nhánh chứa một nhóm amino và 2 nhóm cacboxyl) và một rượu đơn chức. Thủy phân hoàn toàn một lượng chất A trong 100 ml dung dịch NaOH  1 mol rồi cô cạn , thu được 1,84 gam  một rượu B và 6,22 gam chất rắn khan C. Đun nóng lượng rượu B trên H2SO4 đặ ở 170o‑C thu được 0,672 lít olefin (đktc) với hiệu suất phản ứng là 75%. Cho toàn bộ chất rắn C tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn, thu được chất rắn khan D. Quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng.

1. Tìm công thức phản ứng và viết cấu tạo của A

2. Tìm khối lượng chất rắn D.
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Câu I. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau dưới dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có) :

       FeS + HCl    
  Khí A + …
                                  to, xt 


       Na2SO3 + HCl 

            Khí C + …

2. Cho các khí A, B, C  tác dụng với nhau từng đôi một, viết phương trình phản ứng và ghi rõ điều kiện
Câu II.

1.Viết các phương trìnhphản ứng theo sơ đồ biến hóa sau(các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo):


     dd NaOH đặc, dư, to cao, p cao            dd HCl
                                       

                                                 dd NaOH đặc, dư, to cao, p cao            dd HCl
                                              

                             Br2, askt            dd NaOH,to           CuO, to                  Ag2O/NH3,to

Biết A1,A4,A7 là các chất đồng phân có công thức phân tử C7H7Br
2.Chất hữu cơ B là đồng phân của A3 có chứa vòng benzen.B không phản ứng được với kim loại kiềm.Xác định công thức cấu tạo củaB.

Câu III.(1,5 điểm)

1.Cho sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric thu được axit X.Nhiệt phân kali nitrat được khí Y.Khí Z thu được từ phản ứng của axit clohidric đặc với kali

Penmanganat.Xác định các khí X,Y,Z và viết phương trình phản ứng.

3. Cho 40ml dung dịch HCL 0,75M vào 160ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH0,04M.Tính pH của dung dịch thu được.Cho biết[H​​​​+][OH​​-]10-14.
Câu IV. (1,5 điểm)

1 Trong các chất:rượu etylic,phenol và axit axetic,chất nào có phản ứng với Na,với dung dịch NaOH,và CaCo3?Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2.a)Từ axit metacrylic(CH2=C(CH3)COOH)và rượi metylic,viết phương trình phản ứng điều chế polimetyl metacrylat.

b)Để điếu chế được 120kg polimetyl metacrylat cần bao nhiêu kg rượu và axit tương ứng?Biết hiệu suất của cả quá trình là 75%.

Câu V.(1,5 điểm)

Hỗn hợp A gồm FeCO3 FeS2 . A tác dụng với dung dịch axit HNO3 63% (khối lượng riêng 1,44 g/ml) theo các phản ứng sau:

FeCO3 + HNO3 → muối X+CO2+NO2+H2O         (1)

FeS2+HNO3  → muối X+H2​​SO4 + NO2 + H2O      (2)

Được hỗn hợp khí B và dung dịch C. Tỉ khối của B đối với oxi bằng 1,425. Để phản ứng vừa hết với các chất trong dung dịch C cần 450 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M. Lọc lấy kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi, được 7,568 gam chất rắn(BaSO4 coi như không bị nhiệt phân). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1. X là muối gì? Hoàn thành các phương trình phản ứng (1) và (2).

2. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A.

3. Xác định thể tích dung dịch HNO3 đã dùng (giả thiết HNO3 không bị bay hơi trong quá trình phản ứng).

Câu VI. (2,0 điểm)
Hỗn hợp khí X gồm hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp X cần vừa đủ 18 lít khí ôxi (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

1. Xác định công thức phân tử của 2 anken .

2. Hiđrat hóa hoàn toàn một thể tích X với điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp rượu Y, trong đó tỉ lệ về khối lượng các rượu bậc một so với rượu bậc hai là 28:15.

a). Xác định % khối lượng mối rượu trong hỗn hợp rượu Y.

b). Cho hỗn hợp rượu Y ở thể hơi qua CuO đun nóng, những rượu nào bị oxi hóa thành anđehit? Viết phương trình phản ứng.

Cho: H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; S = 32 ; Fe = 56 ; Ba = 137 
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Khối b

Câu I: (1,5 điểm)
1. Viết cấu hình electron của Cl (Z = 17) và Ca (Z = 20). Cho biết vị trí của chúng (chu kì, nhóm, phân nhóm) trong hệ thống tuần hoàn. Liên kết giữa canxi và clo trong hợp chất CaCl2 thuộc loại liên kết gì? Vì sao? 

2. Tiến hành các thí nghiệm sau:

a). Cho từ từ từng giọt (vừa khuấy đều) dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3 .

b). a). Cho từ từ từng giọt (vừa khuấy đều) dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl.

Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng.

Câu II. (1,5 điểm)

1. Cho alanin (CH3CH(NH2)COOH) tác dụng với: dung dịch NaOH  dung dịch HCl , CH3OH . Viết các phương trình phản ứng.

2. Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ biến hóa sau (các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo):

                                                                  (3)

           (1)                (2)          Vinyl clorua → Nhựa PVC

Metan → Axetilen  
                             (4)
                                        Vinylaxetilen → Butadddien – 1,3 → Caosu Buna
                                                               (5)
(6)
Câu III. (1,5 điểm)
1. Hỗn hợp a gồm Al2O3 , MgO , Fe3O4, CuO . Cho khí CO dư qua a nung nóng được chất rắn B. Hòa tan B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch C. Hòa tan chất rắn D vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng tạo khí NO). Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. Viết các phương trình phản ứng thực hiện biến hóa sau:

Ca3(PO4)2 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2 

Tính khối lượng dung dịch H2SO4 70% đã dùng để điều chế được 468kg Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ biến hóa trên. Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%.

Câu IV. (1,5 điểm)

1. Chất X có công thức phân tử C8H15O4N . Từ X có hai biến hóa sau.


C8H5O4N                            C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O


     C5H7O4NNa2                          C5H10O4NCl + NaCl 
Biết C5H7O4NNa2 có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và có nhóm –NH2 ở vị trí α . 

Xác định công thức cấu tạo có thể có của X và viết các phương trình phản ứng theo hai biến hóa trên (các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo).

2. Cho hiđrôcacbon A tác dụng với brom trong điều kiện thích hợp, chỉ thu được một dẫn xuất chứa brom có tỉ khối hơi đối với hiđrô là 75,5 . Xác định công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo có thể có và xác định công thức cấu tạo đúng của hiđrôcacbon A.

Câu V. (2 điểm)
Hỗn hợp A gồm Mg và Fe. Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250 ml dung dịch CuSO4 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc thu được 6,9 gam chất rắn  B và dung dịch chứa hai muối. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch C . Lọc lấy kết tủa đưa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 4,5 gam chất rắn D. Tính:

1. Thành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hỗn hợp A.

2. Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4 

3. Thể tích khí SO2 (đo ở đktc) thu được khi hòa tan hoàn toàn 6,9 gam chất rắn B trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

Câu VI. (2 điểm)

Hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ mạch hở, chứa cùng một loại nhóm chức hóa học. Khi đun nóng 47,2 gam hỗn hợp A với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được một rượu đơn chức và 38,2 gam hỗn hợp muối của hai axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, nếu đốt cháy hết 9,44 gam A cần vừa đủ 12,096 lít khí O2 , thu được 10,304 lít khí CO2. Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

1. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của các chất có trong hỗn hợp A.

2. Tính % khối lượng các chất có trong hỗn hợp A.
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Khối A

Câu I. (1,5 điểm)

1. Viết cấu hình electron, xác định vị trí (ô, chu kì, phân nhóm, nhóm) của lưu huỳnh (Z = 16) trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Viết phương trình phản ứng hóa học của H2S với O2 và SO2 , nước Clo. Trong các phản ứng đó H2S có tính khử hay tính oxi hóa, vì sao?

2. Hãy điều chế canxi kim loại và magie kim loại từ đôlômít (CaCO3.MgCO3)với điều kiện chỉ dùng nước, dung dịch HCl (các thiết bị thí nghiệm có đủ).

Câu II. (1,5 điểm)

Viết các phương trình phản ứng hóa học dưới dạng công thức cấu tạo rút gọn của các chất theo các dãy chuyển hóa sau (cho biết A2 và A3 là các sản phẩm chính):


                                                             Cao su Buna

CnH2n +2                A1​        












                  C4H7Br (A2, A3)








                                                             Cao su isopren

CnH2m +2                A4​        












                  C5H8Br2 (A2, A3)


Câu III. (1,5 điểm)

1. Chỉ được sử dụng một dung dịch chứa một chất tan để nhận biết các dung dịch muối sau: Al(NO3)3 , (NH4)2SO4 , NaNO3 , NH4NO3 , MgCl2 , FeCl2 đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

2. Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam hỗn hợp B1 gồm bột các kim loại Al, Fe và Cu ngoài không khí, thu được 41,4 gam hỗn hợp B2 gồm 3 oxit. Cho toàn bộ hỗn hợp B2 thu được tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng d=1,14 gam/ml

a). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b). Tính thể tích tối thiểu của dung dịch H2SO4 20% để hòa tan hết hỗn hợp B2 Câu IV.(1,5 điểm)

1. a). Viết các phương trình phản ứng hóa học chứng tỏ phenol có tính axit, nhưng là axit yếu.

b). Axit fomic có thể cho phản ứng tráng gương với bạc oxit trong dung dịch amoniac và phản ứng khử Cu(OH)2 thành kết tủa đỏ gạch Cu2O. Giải thích và viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

2. Đốt cháy hoàn toàn 1,04 gam hỗn hợp chất hữu cơ D cần vừa đủ 2,24 lít khí O2(đktc) , chỉ thu được khí CO2 , hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 
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 ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất.

Xác định công thức phân tử công thức cấu tạo của D, biết tỉ khối hơi của D so với hiđrô bằng 52, D chứa vòng benzen và tác dụng được với dung dịch brom. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

Câu V. (2,0 điểm).

Hỗn hợp bột F1 gồm Fe và kim loại R có háo trị không đổi. Trộn đều và chia 22,59 gam hỗn hợp F1 thành ba phần bằng nhau. Hòa tan hết phần một bằng dung dịch HCl thu được 3,696 lít khí H2 . Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 (loãng), thu được 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất).

1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định tên của kim loại R. Biết các thể tích khí đo ở đktc.

2. Cho phần ba vào 100ml dung dịch Cu(NO3)2 , lắc kĩ để Cu(NO3)2 phản ứng hết,thu được chất rắn E2 có khối lượng 9,76 gam. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính nồng độ mol/l của dung dịch Cu(NO3)2 .

Câu VI. (2,0 điểm).

Cho 0,1 mol một este G1 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 2M , thu được hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ mạch hở G2 , G3 đều đơn chức và 6,2 gam một rượu G4. Axit hữu cơ G2 no, không tham gia phản ứng tráng gương. Axit G3 không no, chỉ chứa một liên kết đôi (C = C), có mạch cacbon phân nhánh. Đốt cháy hết hỗn hợp hai muối thu được ở trên tạo ra Na2CO3 , CO2 và H2O. Cho taonf bộ khí cacbonic và hơi nước sinh ra đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 50 gam kết tủa.

1. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

2. Xác định công thức cấu tạo của rượu G4 , của hai axit G2, G3 và của este G1.
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Câu I.  (1,5 điểm)
Cho hai ion 
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, trong đó oxi chiếm lần lượt 60,0% và 77,4% theo khối lượng.

1. Xác định X, Y

2. Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học sau.

a). H2XO3  + Cl2 … → … + …                      b). XO2 + H2X → … + … 

c). Na2XO3 + …    → NaCl + XO2 + …        d). HYO3 + Cu → … + YO + …

e).Cu(YO3)2 → … YO2 + …                          f). YO2 + … + … → HYO3 

g). HYO3 + X → H2XO4 + YO2 + …             h). Ba(YO3)2 + … → HYO3 + …
Câu II. (1,5 điểm)
1. a). Viết các phương tình phản ứng hóa học dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn, theo dãy chuyển hóa sau:


Toluen                    B1                B2                B3                       B4                   B5 
b). Viết phương trình phản ứng thủy phân của B5 trong dung dịch axit và dung dịch bazo. Nêu đặc điểm của từng phản ứng.

2. So sánh nhiệt độ sôi của các hợp chất sau : rượu n – propylic, axit axetic, metyl fomiat. Giải thích.

Câu III. (1,5 điểm)

1. Cho các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn: NaCl , Na2S, Na2SO3 , Na2CO3 . Chỉ dùng dung dịch H2SO4 (loãng). Hãy nhận biết các lọ hóa chất trên. Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.

2. Cho muối cacbonat của kim loại M (MCO3) . Chia 11,6 gam muối cacbonat đó tành hai phần bằng nhau.

a). Hòa tan phần một bằng dug dịch H2SO4 (loãng) vừa đủ thu được một chất khí và dung dịch G1 . Cô cạn G1 , được 7,6 gam muối sunfat trung hòa, khan. Xác định công thức hóa học của muối cacbonat.

b). Cho phần hai tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 , được hỗn hợp khí CO2 , NO và dung dịch G2. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch G2, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu  gam bột đồng kim loại , biết rằng có khí NO bay ra.

Câu IV. (1,5 điểm) 

1. Cho 6 hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức phân  tử là C4H8O2. Viết các công thức cấu tạo thu gọn của các chất đó.

2. Hỗn hợp X gồm một ankan và một ankin có tỉ lệ phân tử khối tương ứng là 22: 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, thu được 22 gam CO2 và 9 gam H2O. Xác định công thức phân tử của ankan và ankin.

Câu V. ( 2,0 điểm) 

Hòa tan 1,62 gam Al trong 280 ml dung dịch HNO3 1M được dung dịch A và khí NO( sản phẩm khử duy nhất) . Mặt khác, cho 7,35 gam hai kim loại kiềm thuộc hia chu kì liên tiếp vào 500 ml dung dịch HCl, được dung dịch B và 2,8 lít khí H2 (đktc) . Khi trộn dung dịch A vào dung dịch B thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa.

1. Xác định tên hai kim loại kiềm

2. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HCl đã dùng

Câu VI. (2 điểm) 

 Hỗn hợp M gồm hai rượu đơn chức. Chia 45,6 gam hỗn hợp M thành ba phần khác nhau. Cho phần 1 tác dụng với Na (dư), được 3,36 lít khí hiđro( đktc) . Cho phần hai phản ứng hoàn toàn với CuO  ở  nhiệt độ cao, được hỗn hợp M1 chứa hai anđehit ( rượu chỉ biến thành anđehit). Toàn bộ lượng M1 phản ứng hết với Ag2O trong NH3, thu được 86,4 gam Ag

1. Viết các PT phản ứng hóa học và gọi tên hai rượu trong hỗn hợp M

2. Đốt cháy hoàn toàn phần ba, rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ hết vào 500 ml dung dịch NaOh, được 65,4 gam muối. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH.

Đề số 20
Thi đại học cao đẳng năm 2006

Khối A

Câu I. 

1. Viết Phương trình phản ứng hóa học của các phản ứng điều chế:

a) Cu từ Cu(OH)2 và CO

b) CaOCl2 từ CaCO3, NaCl và H2O

2. Chỉ dùng thêm giấy quỳ tím, trình bày cách nhận biết các dung dịch loãng sau: Na2SO4, Na2CO3, NaCl, H2SO4, BaCl2, NaOH. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để minh họa.

3. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp X vào nước, được 300 ml dung dịch Y. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính pH của dung dịch Y.

Câu II. 

1. hợp chất hữu cơ A1, A2, A3 có công thức phân tử tương ứng CH4O, C2H6O, C3H8O3. Xác định công thức cấu tạo của A1, A2, A3 biết trong phân tử của chúng có cùng nhóm chức. Viết phương trình hóa học của các phản ứng tạo thành cao su Buna từ A2 ( ghi điều kiện phản ứng)

2. Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam amin đơn chức B bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, được 6 gam kết tủa và có 9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát khỏi bình.

a) Tìm công thức phân tử của B

b) Viết các công thức cấu tạo có thể có của B và gọi tên.

Giả thiết trong không khí có 20% O2 và 80% N2 về thể tích.

3. Viết công thức cấu tạo của các chất hữu cơ X1, X2, X3, X​4, X5, X6 và viết phương trình hóa học của các phản ứng (ghi điều kiện phản ứng nếu có) để hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
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Câu 3 III.(2 điểm)

Cho hỗn hợp G ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu.

Hòa tan 23,4 gam G bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 15,12 lít khí SO2 .

Cho 23,4 gam G vào bình A chứa 850 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng) dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu.

1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp G.

2. Cho dung dịch chứa m gam muối NaNO3 vào bình A sau khi phản ứng giữa G với dung dịch H2SO4 loãng ở trên thấy thoát ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị nhỏ nhất của m để V lớn nhất.

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu IV. (2 điểm)
Hỗn hợp E gồm một rượu (hay ancol) đơn chức X, một axit cacboxylicđơn chức y và một este Z tạo bởi X và Y.

Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho phản ứng vừa đủ với 50ml dung dịch KOH 1M đun nóng, được P gam rượu X. Hóa hơi p gam X rồi dẫn vào ống đựng CuO dư đun nóng, thu được anđehit F. Cho toàn bộ F tác dụng hết với lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3 (hay AgNO3 trong dung dịch NH3), đun nóng thu được 43,2 gam Ag.

1. Xác định công thức cấu tạo của X và tính giá trị p

2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp E bằng oxi, thì được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 5,94 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của Y, Z và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mối chất trong hỗn hợp E.

Giả thiết hiệu suất các phản ứng là 100%.

Phần tự chọn: Thí sinh chọn câu V.a hoặc câu V.b

Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 điểm)
1. Khi nung hỗn hợp FeS2 và FeCO3 trong không khí, thu được một oxit sắt và khí B1 , B2 .Tỉ lệ khối lượng phân tử của B1 và B2 là 11:16. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và xác định khối lượng hai khí B1 , B2.

2. Nhiệt phân một lượng CaCO3 , sau một thời gian được chất rắn A và khí B. Cho khí B hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch KOH, thu được dung dịch D. Dung dịch D tác dụng được với dung dịch BaCl2 và với dung dịch NaOH .Cho chất rắn A tác dụng được với dung dịch HCl dư, được khí B và dung dịch E. Cô cạn dung dịch E, được muối khan F. Điện phân muối F nóng chảy, được kim loại M. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

3. Chất hữu cơ Y có công thức phân tử C8H10O. Y phản ứng với CuO đun nóng tạo thành hợp chất có phản ứng tráng gương và Y thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau:

               Y
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Xác định công thức cấu tạo của Y và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

4. Hai chất đồng phân E1 và E2 có công thức phân tử C3H7O2N .Khi phản ứng với dung dịch NaOH, E1 cho muối C3H6O2Nna. Xác định công thức cấu tạo có thể có của E1 , E2 và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Biết phân tử E1 , E2 đều có nhóm - NH2
[image: image64.wmf]
Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thi điểm (2 điểm)

1. a). Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các khí A, B, D trong phòng thí nghiệm:

                         KMnO4​ +HCl®Æc →    A + …
                         NH4NO3 + NaOH → B + …

                         FeS + H2SO4 lo·ng →   D + …

b). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi trộn khí A với khí B, khi trộn khí A với khí D, khi dẫn từ từ đến dư khí B vào dung dịch CuSO4 .

2. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn của các phản ứng xảy ra khi:

a). Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Na2Cr2O7 

b). Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CrO4.

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển hóa sau:
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4. Cho vào giọt vôi sữa vào cốc đựng dung dịch saccarozo, khuấy nhẹ, sau đó thổi khí CO2 vào dung dịch trên. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. Các phản ứng trên có ứng dụng gì trong thực tế?
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Phần chung cho tất cả các thí sinh.

Câu I. (2 điểm)
1. Tổng số hạt mang điện trong ion AB
[image: image72.wmf]-
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 bằng 82. Số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử B là 8. Xác định số hiệu nguyên tử A và B. Xác định vị trí (ô, chu kì, nhóm) của hai nguyên tố A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

2. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl, được dung dịch D. Chia dung dịch D thành ba phần. Thêm dung dịch NaOH dư vào phần thứ nhất, được kết tủa E. Lấy kết tủa E để ra ngoài không khí. Cho bột đồng kim loại vào phần thứ hai. Sục khí clo vào phần thứ ba. Viết phương trình của các phản ứng xảy ra.

3. Cho dung dịch G chứa các ion Mg2+, SO
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2

4

, NH
[image: image74.wmf]+

4

, Cl- . Chia dung dịch  G thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí (đktc) . Phần thứ hai tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra( dưới dạng phương trình ion rút gọn). Tính tổng khối lượng của các chất tan  trong ducng dịch G.

Câu II. 

1. Cho hai chất sau:   
CH2OH              CH3                OH
Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên tác dụng với kim loại Na, với dung dịch NaOH và với axit CH3COOH ( ghi điều kiện phản ứng nếu có) 

2.Hiđrocacbon X mạch hở, là chất khí ở điều kiện thường. Khi hiđrat hóa X trong điều kiện thích hợp, được một sản phẩm duy nhất Y ( không chứa liên kết 
[image: image75.wmf]p

 trong phần tử). Y phản ứng với Na dư, sinh ra hiđro có số mol bằng một nửa số mol của Y.

a. Xác định các công thức cấu tạo có thể có của X và Y;

b) Y1 là đồng phân cùng công thức Y và có quan hệ với Y theo sơ đồ chuyển hóa: Y1 → X1 → Y. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Y1 và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên.

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa sau: 

C2H4 

( Các chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cấu tạo thu gọn. Ghi điều kiện phản ứng , nếu có) 

Câu III. Cho 5,15 gam hỗn hợp bột A gồm Zn và Cu vào 140 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xong được 15,76 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch B. Chia dung dịch B thành hai phần bằng nhau. Thêm một lượng dư dung dịch KOH vào phần thứ nhất, được kết tủa . Lọc lấy kết tủa, đem nung đến khối lượng không đổi, được m gam chất rắn.

1. Viết phương hóa học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị m

2. Cho bột Zn tới dư vào phần thứ hai của dung dịch B, thu được dung dịch D. Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch D, thu được 2,97 gam kết tủa. Tính giá trị của V.

       Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Câu IV. Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức Y và este đơn chức Z ( Phân tử của các chất C, H, O ) . Đun nóng m gam hỗn hợp X với 400 ml dung dịch NaOH 1M . Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được p gam một rượu ( hay ancol) R và 2,24 gam hỗn hợp rắn khan E gồm hai chất có số mol bằng nhau. Cho p gam rượu R tác dụng với Na dư, thoát ra 0,56 lít khí.

1. Xác định công thức phân tử của rượu R và tính giá trị của p. Biết trong phân tử R, Phần trăm khối lượng C và H tương ứng bằng 52,17% và 13,04%.

2. Xác định công thức cấu tạo của Y và Z. Tính bằng giá trị của m.

3. Trộn đều 24,4 gam hỗn hợp rắn khan E với CaO, sau đó nung nóng hỗn hợp, thu được V lít một khí G. Tính giá trị của V.

Giả thiết hiệu suất của các phản ứng la 100%. Thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

Phần tự chon: Thí sinh chọn câu V.a hoặc V.b
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Câu V.a. 

1. Dung dịch CH3COONa, dung dịch (NH4)2SO4có Ph lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng 7? Viết phương trình hóa học của các phản ứng để giải thích.

2. Viết công thức phân tử của các chất ứng với các kí hiệu X1, X2, X3, X4, X5 và hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a)  X1 + H2O


[image: image77.wmf]3. Các chất hữu cơ đơn chức Z1, Z2, Z3, Z4 có công thức phân tử tương ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2, C2H6O. Chúng thuộc dãy đồng đẳng khác nhau, trong đó có hai chất tác dụng được với natri sinh ra khí hiđro.

a) Viết công thức cấu tạo và tên gọi Z1, Z2, Z3, Z4.

b) T là chất hữu cơ đơn chức, đồng phân của Z3. Trình bày phương pháp nhận biết các chất lỏng Z2, Z3, Z4 và T đựng trong các lọ riêng biệt . Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để minh họa.

c) Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế Z3, Z4  từ khí metan và các chất vô cơ cần thiết.

Câu V.b. 

1. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 

A1
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Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa trên. Biết các chất từ A1 đến A8 là đồng và các hợp chất của đồng.

2. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đipetit có công thức phân tử C5H10O3N2.

3. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết ba dung dịch glucozo, fructozo và glixerol đựng trong ba lọ riêng biệt. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 

Cho : H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; Cu = 64 ; Zn= 65 ; Ag = 108 ; Ba = 137.

đáp án các đề thi

đề số 1

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông – năm 2007

Môn thi: Hóa Học – không phân ban

Thời gian làm bài: 60 phút

(Mã đề thi 208)

1. A           2. C            3. B                4. A               5. B              6. A           7. C

8. B           9. B            10. A             11. C              12. A            13. D         14. C

15. D        16. A          17. C              18. C              19. B            20. D          21. D

22. A        23. D           24. A             25. B              26. B            27. D          28. D

29. B         30. A           31. C             32. D              33. D            34. D          35. D

36. A         37. C           38. C              39. C              40. B

đề số 2

1. B            2. C           3. C              4. D               5. B             6. D            7. A

8. B            9. D           10. B           11. D             12. B            13. A          14. C

15. A         16. D          17. C           18. C             19. B            20. D          21. A

22. C          23. D          24. C          25. B             26. C            27. B          28. A

29. D         30. C            31. A         32. A            33. D            34. C          35. A

36. A         37. C            38. B          39. D            40. A            41. A          42. C

43. B          44. B           45. D          46. C             47. D

đề số 3

1.  A           2. A              3. D               4. B              5. A            6. D           7. D

8. C            9. D               10. C             11. A           12. C           13. A         14. D

15. A          16. B             17. C             18. B            19. B            20. A        21. B

22. C           23. A            24. D             25. A            26. C           27. C        28. B

29. C           30. D            31. A             32. B            33. D            34. C        35. A

36. D           37. C             38. C             39. B            40. A            41. C        42. B

43. B           44. D             45. B             46. B            47. B             48. A       49. A

50. D           51. D            52. D             53. D            54. C             55. B        56. C

đề số 4

  1. B             2.A                3. C              4. A             5. B            6. D             7. C

 8. C            9. D               10. C            11. B            12. B          13. C           14. D

15. A          16. D              17. A           18. B            19. B          20. C           21. A

22. B            23. A            24. D             25. A            26. A          27. D           28. C

30. C            31. C            32. B              33. B            34. A           35. D          36. D

37. A            38. D           39. C               40. B            41. C           42. B           43. A

44. A            45. B            46. C               47. D           48. A           49. B           50. D

51. B            52. C            53. C                54. D           55. D           56. A

đề số 5

1. B              2. D            3. A               4. D             5. C            6. A              7. C

8. C              9. C           10. B              11. A           12. D          13. A            14. C

15. B           16. D          17. A              18. A           19. C          20. C             21. D

22. C           23. C           24. D              25. C           26. D          27. C             28. B

29. A           30. A           31. C              32. B            33. D         34. D             35. B

36. B            37. D           38. B              39. D            40. A         41. A            42. D

43. B            44. C           45. A             46. A             47. C         48. C             49. A

50. B            51. B            52. B             53. B              54. A        55. B             56. D

đề số 6

1. B             2. D            3. D               4. C              5. D            6. C                7. C

8. A            9. C            10. D             11. B             12. A         13. B               14. C

15. B          16. B           17. A             18. A             19. D         20. C               21. D

22. D          23. C           24. A             25. C              26. B        27. A               28. A

29. B           30. D           31. B             32. D             33. D         34. A              35. C

36. C            37. D          38. C             39. B              40. B         41. A              42. C

43. D            44. C           45. A            46. C               47. A        48. B             49. B

50. D            51. C            52. B            53. A              54. A         55. A            56. B

đề số 7

1. D             2. C             3. A             4. C              5. D                6. A              7. A

8. B             9. B            10. D            11. B           12. A               13. B            14. D

15. B           16. B          17. A            18. B           19. D               20. D            21. C

22. a          23. D           24. A           25. D            26. C               27. C            28. D

29. B          30. A          31. C             32. D           33. B               34. A            35. D

36. C          37. C          38. C             39. A           40. D               41. B             42. A

43. C          44. B          45. D            46. C            47. A               48. A             49. C

50. B         51. C         52. B              53. B           54. C               55. B            56. A

đề số 8

1. B             2. A             3. B              4. D              5. B              6. D            7. A

8. B            9. C              10. D            11. D           12. C             13. B           14. C

15. B          16. D            17. B            18. B            19. D             20. D           21. C

22. C          23. B             24. C            25. C            26. C             27. B           28. B

29. B          30. A            31. D             32. A           33. A             34. B            35. D

36. C         37. A             38. C             39. A            40. C            41. B             42. D

43. A         44. A            45. A             46. C             47. B            48. C             49. C

50. A         51. A            52. D              53. B             54. C           55. C             56. A

đề số 9

1. B               2. B             3. C               4. D              5. C            6. C             7. C

8. Các nguyên tố A, B, C, D là: A – I2 ; B – F2 ; C – Br2 ; D – Cl2
9. A              10. A          11. C              12. B              13. B          14. B          15. C

16. B            17. C           18. Đáp án đúng là c , d, e , h, k , m , n                    19. C

20. D            21. A           22. C             23. A và D                         24. C          25. B

26. C            27. D           28. B

29. Chất – loại hợp chất phù hợp là: 1 – C ; 2 – D ; 3 – B ; 4 – G ; 5 – A ; 6 – E

30. C            31. B           32. D             33. C              34. A           35. B          36. C

37. B            38. C           39. D             40. A              41. A           42. C           43. A

44. C            45. C           46. B              47. B              48. A           49. C           50. C

đề số 10

1. C và E               2. B và D            3. C             4. B            5. D           6. A

   7. C                            8. C                   9. D            10. A          11. B          12.D                          13. C                           14. A                   15. D            16. D         17. H         18.C

19. B                           20. D                    21. A            22. C          23. D        24. A

25. B                           26. C                    27. C             28. A          29. A         30.C

31. A                           32. B                    33. D             34. B          35. C          36. D

37. A                         38. C                       39. D            40. A          41. B          42. B

43. A                        44.C                         45. C            46. A           47. B         48. C

49. B                      50. B

đề số 11

1. B             2. C              3. C                4. C

5. Những cặp chất – tính chất phù hợp là : 1 – D ; 2 – C ; 3 – D ; 4 – A 

6. A                   7. C              8. B                9. D               10. C                  11. A

12. C                13. B              14. C              15. A              16. B                 17. C

18. B                 19. B              20. B               21. C             22. C

23. 1 phản ứng A ; 2 phản ứng D 

24. D                 25. A             26. D                 27. C            28. C                 29. D

30. A                 31. C               32. B                33. B            34. D                 35. D

36. B                 37. C               38. C                 39. A           40. D                 41. B

42. A                43. D                44. C                45. D            46. C                47. B

48. B                49. D                50. A

đề số 12

1. B                2. A                3. A                4. B                5. C                 6. B

7. B                8. A                9. C               10. D               11. B               12. C

13. A             14. C              15. A              16. A               17. B               18. C

19. B             20 A                21. D              22. B                23. A              24. B

25. D             26. C               27. D               28. D              29. B               30. D

31. B             32. D                33. A              34. C              35. D                36. D

37. B             38. C                  39. C             40. D              41. A                42. B

43. B             44. D                 45. D              46. A             47. B                  48. C

49. A              50. D

đề số 13

1. B             2. B             3. C             4. D              5. B

6. 1 – A ; 2 – D (Clo có màu vàng lục) 3 – E ; 4 – C ; 5 – B 

7. Những cặp chất – tính chất phù hợp là: 1 – G ; 2- A ; 3 – B ; 4 – E ; 5 – B ; 6 – C

8. D             9. A              10. D               11. C              12. B             13. D

14. C           15. D            16. A                17. A             18. C              19. B

20. A            21. B            22. C                23. B              24. B              25. B

26. D            27. C            28. B                 29. B            30. C               31. A

32. D           33. B              34. C                35. B             36. D               37. C

38. C           39. A              40. B                41. A             42. B               43. C

44. D           45. A               46. C               47. B             48. C               49. D

50. D
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